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Lời cám ơn 

 

 Hoàn thành được bản luận án này tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ 

chân tình và có hiệu quả của rất nhiều cá nhân và tập thể, của các thày cô giáo, 

các bạn đồng nghiệp gần xa. 

 Trước tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Giáo dục và đào tạo, 

Bộ Y tế, Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Trung tâm đào tạo, Trung tâm truyền thông, 

Phòng Vi chất dinh dưỡng, Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng nghiên cứu khoa 

học và chỉ đạo tuyến đã cho phép tôi được tham dự  học nghiên cứu sinh khoá 1 

của Viện Dinh dưỡng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi học tập và hoàn 

thành luận án này. 

 Tôi xin chân thành cám ơn GS.TSKH. Hà huy Khôi, nguyên viện trưởng 

Viện Dinh dưỡng, PGS.TS. Nguyễn Công Khẩn, nguyên viện trưởng Viện dinh 

dưỡng, PGS.TS. Lê Thị Hợp viện trưởng Viện Dinh dưỡng, PGS.TS. Nguyễn 

Xuân Ninh trưởng phòng Vi chất Dinh dưỡng. Ts Phạm Thuý Hoà Giám đốc 

Trung tâm đào tạo và các thầy cô ở Trung tâm đã tận tình giúp đỡ về mọi mặt, 

tạo điều kiện để tôi hoàn thành luận án. 

 Tôi xin đặc biệt cám ơn PGS.TS. Lê Thị Hợp và PGS.TS. Nguyễn Xuân 

Ninh những người thầy mẫu mực đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ rất hiệu quả 

trong suốt thời gian nghiên cứu của tôi giúp tôi hoàn thành bản luận án này. 

 Trong suốt quá trình nghiên cứu tôi luôn luôn nhận được sự động viên, 

giúp đỡ  tận tình của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Ban 

chủ nhiệm khoa Nhi, Ban chủ nhiệm khoa sinh hoá, Ban Giám đốc Trung tâm 

Huyết học truyền máu, Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng chỉ đạo tuyến đã  tạo 

mọi điều kiện về thời gian, nguồn lực giúp tôi hoàn thành bản luận án này. 

 Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, 

Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong điền, Đảng uỷ và Ban lãnh đạo xã, 

Trạm Y tế  hai xã Phong Xuân và Phong sơn. 
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 Tôi xin đặc biệt cám ơn các đồng nghiệp ThS. Vũ Thị Bắc Hà và các bạn 

đồng nghiệp của khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế. ThS.Đặng Oanh-

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên, ThS. Phan Thị Liên Hoa-Trung tâm Y tế dự 

phòng tỉnh Thừa Thiên Huế , các bạn sinh viên năm cuối của Trường Đại học Y 

huế đã sát cánh bên tôi trong mọi hoạt động điều tra, can thiệp tại cộng đồng. 

 Tôi luôn ghi nhớ công ơn của mọi thành viên trong gia đình cha mẹ, vợ 

con tôi đã chia sẻ, động viên hỗ trợ tôi để tôi yên tâm học tập, nghiên cứu và 
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      Ngày 6 tháng 3 năm 2009 

         Tác giả 

       Phạm Hoàng Hưng 
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Lời cam đoan 

 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, được tiến hành 

nghiêm túc, trung thực. Các thông tin, số liệu trong nghiên cứu này là mới. 

Một phần số liệu trong bản luận án thuộc về dự án “Thử nghiệm Chiến lược 

Truyền thông Vi chất dinh dưỡng và Đa dạng hoá bữa ăn ở các cộng đồng khó 

khăn tại Việt nam” do Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế - phối hợp với Khoa 

Phát triển Nông thôn, Đại học Nông nghiệp Uppssala, Thuỷ Điển tiến hành, 

Tôi được phân công làm chủ nhiệm đề tài nhánh tại Thừa Thiên Huế và được 

phép sử dụng một phần số liệu mà tôi trực tiếp tham gia. Các kết quả trong 

luận án không trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu của các tác giả nào 

khác. 

     Người viết luận án 

 

 

 

     Phạm Hoàng Hưng 
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NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN 

 

BMI  - Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index) 

CBYT  - Cán bộ y tế 

CC  - Chiều cao 

CDC  - Trung tâm kiểm soát và phòng bệnh 

  (Center For Disease Control and Prevention) 

CED  - Chronic Energy Deficiency,  

CLB  - Câu lạc bộ 

CN  - Cân nặng 

Cs  - Cộng sự 

CSHQ - Chỉ số hiệu quả 

CSSKBĐ - Chăm sóc sức khoẻ ban đầu 

CTV  - Cộng tác viên 

DDS  - Đa dạng nhóm thức ăn (Dietary Diversity Score) 

DI  - Phỏng vấn sâu ( In Depth Interview) 

FGD  - Thảo luận nhóm có chủ đích (Focus Group Discussion) 

FVS  - Đa dạng loại thực phẩm(Food Variety Score) 

GDTT - Giáo dục truyền thông  

HAZ  - Heigth for Age Zscore 

Hb  - Hemoglobine 

HQCT - Hiệu quả can thiệp 

IEC  - Truyên truyền giáo dục  

IMCI  - Chiến lược lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh 

  (Intergrated Management Of Childhood Illness) 

IMMPaCt - Trung tâm kiểm soát và phòng thiếu  

                       vi chất dinh dưỡng quốc tế 

KAP  - Kiến thức, thái độ và thực hành 

                    ( Knowledge, Attitude, Practice)  
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KHQGDD - Kế hoạch Quốc gia Dinh dưỡng 

          NCHS  - Quần thể tham chiếu (National Center For Heath 

Statistic) 

SD  - Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) 

SDD  - Suy Dinh Dưỡng 

TB  - Trung bình 

TCYTTG - Tổ chức Y tế Thế giới  

TMTS  - Thiếu máu thiếu sắt 

TNLTD - Thiếu năng lượng trường diễn  

TT-GDSK - Truyền thông giáo dục sức khoẻ  

TTTC  - Truyền thông tích cực  

UNICEF - Quỹ nhi đồng liên hiệp quốc 

(United Nation Children's  Fund) 

VAC  - V­ên-Ao-Chuång  

WAZ  - Weigth for Age Zscore 

WHZ  - Weigth for Heigth Zscore 

          YNSKCĐ - ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng 
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đặt vấn đề 

Thiếu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt ở trẻ em và phụ nữ tuổi sinh đẻ đang 

còn là vấn đề sức khoẻ cộng đồng ở nhiều nước đang phát triển trong đó có 

Việt Nam[24][33][44][56]. Trong thời gian qua, mặc dầu đã có nhiều thành 

tựu trong việc phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu vitamin 

A, thiếu iod ở trẻ em, song thiếu vitamin A tiền lâm sàng và thiếu iod vẫn cần 

được quan tâm giải quyết. Mặt khác, thiếu máu do thiếu sắt vẫn là vấn đề sức 

khoẻ cộng đồng quan trọng ở nước ta. 

Một trong những mục tiêu quan trọng của Chiến lược quốc gia dinh 

dưỡng 2001 - 2010 [6] là cần tiếp tục giảm các bệnh thiếu vitamin A, iod, 

bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở cộng đồng. Bốn giải pháp chính được sử dụng 

để phòng thiếu vi chất dinh dưỡng hiện nay trên thế giới là: Đa dạng hoá bữa 

ăn, bổ sung vi chất , tăng cường vi chất vào thực phẩm và các giải pháp cộng 

đồng. Nước ta cũng như hầu hết các nước khác tập trung vào bổ sung vitamin 

A, tăng cường iod vào muối và những giải pháp này đã có kết quả rất tốt .Tuy 

nhiên, để giảm thiếu vi chất dinh dưỡng một cách bền vững dựa vào tiếp cận 

thực phẩm, đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ và đa dạng cần quan tâm đến các 

vấn đề rộng hơn như nguồn thực phẩm tại chỗ cho đa dạng hoá bữa ăn, đáp 

ứng nhu cầu vi chất dinh dưỡng ở các cộng đồng dân cư.  

Ăn uống là một hành vi cá nhân có thể điều chỉnh được thông qua tiếp 

cận thay đổi hành vi. Như chúng ta đã biết, không một loại thức ăn nào có thể 

cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng. Vì vậy, hoạt động truyền thông thúc 

đẩy đa dạng hoá bữa ăn vẫn được xem là  chiến lược lâu dài và bền vững để 

cải thiện vi chất dinh dưỡng  của khẩu phần. 

 ở Việt Nam, chương trình đẩy mạnh sản xuất, đa dạng các loại thực 

phẩm thông qua hệ thống Vườn-Ao-Chuồng (VAC) đã đạt được nhiều thành 

tựu đáng ghi nhận. Ngoài ra, truyền thống lâu đời  dùng các loại rau dại, rau 

tự nhiên đã được sử dụng với mục đích dinh dưỡng và chữa bệnh, những 

truyền thống đó là nền tảng cơ bản, tiềm năng cho việc cải thiện vi chất dinh 

dưỡng thông qua chiến lược truyền thông đặc hiệu. 
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Bên cạnh thiếu vitamin A tiền lâm sàng, thiếu iod thì vấn đề thiếu máu 

dinh dưỡng là một vấn đề bức xúc hiện nay về sức khoẻ cộng đồng. Thiếu 

máu ảnh hưởng đến phát triển tinh thần của đứa trẻ, ảnh hưởng đến hiệu suất, 

khả năng lao động và có thể là mối đe doạ cho sự sống của bà mẹ lúc sinh. 

Năm 1995, cuộc điều tra toàn quốc cho thấy tỷ lệ thiếu máu cao ở cả phụ nữ 

có thai (53%) và phụ nữ không có thai (45%); và ở trẻ em, đặc biệt là trẻ < 2 

tuổi 60% [6, 18]. 

Có nhiều phương pháp đã được sử dụng từ rất lâu trong truyền thông để 

thay đổi hành vi dinh dưỡng các phương pháp thường được dùng là: Truyên 

truyền giáo dục (IEC) hoặc là giáo dục dinh dưỡng cộng đồng. Cả hai phương 

pháp này đều được thiết lập từ trên xuống và dựa vào các tài liệu giảng dạy lý 

thuyết. Thực tế cho thấy phương pháp được xây dựng dựa trên kinh nghiệm có 

được từ tiếp xúc xã hội và sự tham gia của các nhóm dân cư xác định ngày 

càng trở nên phổ biến và chúng chứng tỏ được việc tiếp tục thay đổi hành vi 

một cách bền vững. Để đánh giá hiệu quả của phương pháp tiếp cận có sự 

tham gia của cộng đồng với các hoạt động truyền thông tập trung vào Đa dạng 

hoá bữa ăn, cải thiện vi chất dinh dưỡng nhằm cải thiện tình trang dinh dưỡng 

và thiếu máu dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em. Xuất phát từ thực tế nói trên 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu là: 

1. Đánh giá tình trang dinh dưỡng, thiếu máu dinh dưỡng, các yếu tố 

liên quan ở  bà mẹ và trẻ em ở một số xã thuộc huyện Phong điền, 

Thừa Thiên Huế. 

2. Tìm hiểu hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đến kiến thức 

dinh dưỡng và thực hành đa dạng hoá bữa ăn của phụ nữ và các bà 

mẹ nuôi con nhỏ. 

3.  Đánh giá hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đến cải thiện 

tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu dinh dưỡng trẻ em và bà mẹ.  
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Chương 1 

Tổng quan 

1.1. Tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở phụ nữ và trẻ em Việt Nam 

1.1.1. Định nghĩa, phương pháp đánh giá và phân loại tình trạng dinh 

dưỡng  

1.1.1.1. Định nghĩa  

Tình trạng dinh dưỡng là tập hợp hợp các đặc điểm chức phận, cấu trúc 

và sinh hoá phản ánh mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ 

thể[8][22][32][131]. 

1.1.1.2. Phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

Đánh giá dinh dưỡng là quá trình thu thập và phân tích thông tin, số liệu 

về tình trạng dinh dưỡng và nhận định tình hình trên cơ sở các thông tin số 

liệu đó. Một số phương pháp định lượng chính được sử dụng trong đánh giá 

tình trạng dinh dưỡng như [8][22][32][131] 

+ Nhân trắc học 

+ Điều tra khẩu phần và tập quán ăn uống 

+ Các thăm khám thực thể/ dấu hiệu lâm sàng đặc biệt chú ý tới các 

triệu chứng thiếu dinh dưỡng kín đáo và rõ ràng. 

+ Các xét nghiệm cận lâm sàng chủ yếu là hoá sinh ở dịch thể và các 

chất bài tiết(máu, nước tiểu...) để phát hiện mức bão hoà chất dinh 

dưỡng. 

+ Các kiểm nghiệm chức phận để xác định các rối loạn chức phận do 

thiếu dinh dưỡng. 

+ Điều tra tỷ lệ bệnh tật, tử vong. Sử dụng các thống kê y tế để tìm hiểu 

mối liên quan giữa tình hình bệnh tật và tình trạng dinh dưỡng. 

+ Đánh giá các yếu tố sinh thái liên quan đến tình trạng dinh dưỡng và 

sức khoẻ. 

1.1.1.3. Phân loại tình trạng dinh dưỡng. 
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 Phân loại tình trạng dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi. 

Hiện nay người ta nhận định tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em chủ yếu 

dựa vào 3 chỉ tiêu sau[8][22][32][131]: 

 + Cân nặng theo tuổi 

 + Chiều cao theo tuổi 

 + Cân nặng theo chiều cao 

- Cân nặng theo tuổi: Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) đề nghị lấy 

điểm ngưỡng dưới 2 độ lệch chuẩn (-2SD) so với quần thể tham chiếu NCHS 

(National Center for Health Statistics) để coi là nhẹ cân. Từ đó có thể chia ra 

các mức độ sau: 

 + Từ dưới -2SD đến -3SD : SDD độ I (vừa) 

+ Từ dưới -3SD đến -4SD : SDD độ II (nặng) 

+ Dưới -4SD                      : SDD độ III (rất nặng) 

- Chiều cao theo tuổi: Chiều cao theo tuổi thấp phản ánh tình trạng 

thiếu dinh dưỡng kéo dài hoặc thuộc về quá khứ, làm cho trẻ bị còi (stunting).  

+-2SD            :  Bình thường 

+Từ dưới -2SD đến -3SD :  SDD độ I  

+ Dưới -3SD                     :  SDD độ II  

- Cân nặng theo chiều cao: Cân nặng theo chiều cao phản ánh tình trạng 

thiếu dinh dưỡng ở thời kỳ hiện tại, gần đây, làm cho đứa trẻ ngừng lên cân 

hoặc tụt cân nên bị còm (wasting). Các điểm ngưỡng giống như hai chỉ tiêu 

trên. Khi cả hai chỉ tiêu chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao đều 

thấp hơn ngưỡng đề nghị, đó là thiếu dinh dưỡng thể phối hợp, đứa trẻ vừa còi 

vừa còm. 

+ -2SD  : Bình thường 

+ Dưới -2SD  : SDD 

- Phân loại tình trạng dinh dưỡng theo mức ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng 

(YNSKCĐ) của TCYTTG [20][42]. 

Bảng 1.1: Phân loại SDD mức YNSKCĐ theo TCYTTG . 
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Mức độ thiếu dinh dưỡng có YNKCĐ 

theo tỷ lệ % 

CHỈ TIÊU 

Thấp Trung bình Cao Rất cao 

Nhẹ cân (Underweight) <10 10 -19 20 -29 ≥30 

Thấp còi (Stunting) <20 20-29 30-39 ≥40 

Gầy còm (Wasting) <5 5-9 10-14 ≥15 
Nguồn WHO 2005 [41] 

 

 Phân loại tình trạng dinh dưỡng ở người lớn  

- Dựa vào các chỉ tiêu nhân trắc để nhận định tình trạng dinh dưỡng ở 

người trưởng thành khó khăn hơn ở trẻ em. Cân nặng và chiều cao riêng rẽ 

không đánh giá được tình trạng dinh dưỡng, mà cần phối hợp giữa cân nặng 

với chiều cao và các kích thước khác.  

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo sử dụng “chỉ số khối cơ thể” (Body 

Mass Index, BMI) trước đây còn gọi là chỉ số Quetelet. Chỉ số BMI liên quan 

chặt chẽ với tỷ lệ khối mỡ trong cơ thể do đó được Tổ chức Y tế Thế giới 

khuyến cáo sử dụng đánh giá mức độ béo gầy[20][42]: 

                                           Cân nặng(kg) 

  BMI  =       ---------------------- 

                                          (Chiều cao (m))² 

 

Tình trạng gầy hay thiếu năng lượng trường diễn (Chronic Energy 

Deficiency, CED) được đánh giá dựa vào chỉ tiêu cân nặng theo chiều cao 

theo các ngưỡng phân loại như sau: 

  < 16               : TNLTD ĐỘ 3 

  16-17,9          : TNLTD®é 2 

  17-18,49        : TNLTD ĐỘ 1 

  18,5-24,9       : Bình thường 

  25-29,9          : Tiền béo phì 

  30-34,9          : Béo phì độ I 
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  35,0 - 39,9     : Béo phì độ II 

    40               : Béo phì độ III  

- Mức thiếu năng lượng trường diễn có YNSKCĐ:  

Tổ chức YTTG đề nghị dùng các ngưỡng sau đây(đối với người trưởng 

thành < 60 tuổi)[20][42]. 

Bảng 1.2. Phân loại thiếu năng lượng trường diễn mức YNSKCĐ theo Tổ chức 

YTTG. 

Tỷ lệ Mức YNSKCĐ 

5-9% quần thể có BMI<18,5 Tỷ lệ thấp 

10-19% quần thể có BMI<18,5 Tỷ lệ vừa 

20-29% quần thể có BMI<18,5 Tỷ lệ cao 

  40  quần thể có BMI<18,5 Tỷ lệ rất cao 

Nguồn WHO 1995[22] 

 

1.1.2. Định nghĩa, phân loại tình trạng thiếu máu 

1.1.2.1. Định nghĩa: Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì thiếu máu dinh dưỡng là 

tình trạng bệnh lý xảy ra khi hàm lượng Hemoglobin trong máu xuống thấp 

hơn bìnhthường do thiếu một hay nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho quá 

trình tạo máu, bất kể do nguyên nhân gì. 

1.1.2.2. Chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt 

Xét nghiệm dùng để chẩn đoán thiếu máu là định lượng Hemoglobin và 

dựa vào ngưỡng phân loại sau của Tổ chức Y tế Thế giới để xác định tình 

trạng thiếu máu. 
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1.1.2.3. Phân loại mức độ thiếu máu YNSKCĐ theo WHO. 

- Phân loại thiếu máu dựa vào giá trị của Hemoglobin. 

Bảng 1.3. Phân loại thiếu máu dựa vào giá trị của Hemoglobin. 

Nhóm tuổi Hemoglobin(g/dl) 

Trẻ 6- 59 tháng 

Trẻ 5-11 tuổi 

Trẻ 12-14 tuổi 

Phụ nữ ( Không có thai) 

Phụ nữ( mang thai) 

Nam>15 tuổi 

<11 

<11.5 

<12 

<12 

<11 

<13 

Nguồn WHO, 2001[199][204] 

- Đánh giá mức thiếu máu có YNSKCĐ Theo TCYTTG. 

Bảng 1.4. Đánh giá mức YNSKCĐ Theo TCYTTG năm 2001. 

Mức YNSKCĐ Tỷ lệ thiếu máu(%) 

Nặng > hoặc= 40 

Trung bình 20,0-39,9 

Nhẹ 5,0-19,9 

Bình thường <hoặc=4,9 

Nguồn WHO, 2001[199][204] 

1.1.3. Tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở phụ nữ  tuổi sinh đẻ ở Việt 

Nam 

1.1.3.1. Tình trạng dinh dưỡng phụ nữ tuổi sinh đẻ tại Việt Nam. 

Chỉ số khối cơ thể (BMI) được coi là chỉ tiêu nhạy phản ánh tình trạng 

dinh dưỡng của người trưởng thành. Nghiên cứu của  Phạm Văn Hoan và Hà 

Huy Khôi [23] tại xã Bãi Sậy, Hưng Yên năm 1997-1999 thì tỷ lệ phụ nữ bị 

thiếu năng lượng trường diễn là 40,1%, của Lê Bạch Mai, Hồ Thu Mai, Tuấn 

Mai Phương[48] tại Thanh Miện năm 2004 là 36,8%. Kết quả điều tra tình 

trạng dinh dưỡng bà mẹ năm 2004 [41] cho thấy tỷ lệ thiếu năng lượng trường 

diễn của bà mẹ đang có con dưới 5 tuổi là 22,9 %. Tỷ lệ thiếu năng lượng 
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trường diễn có sự chênh lệch đáng kể ở các vùng sinh thái khác nhau. Vùng có 

tỷ lệ cao nhất là Tây bắc 26,1%, tiếp theo là vùng Bắc Trung bộ 25,7% và 

đồng bằng sông Hồng 25,3%. Vùng Tây nguyên có tỷ lệ thấp nhất 20,3%. 

(Biểu đồ 1.1) Nếu so với năm 2000 và năm 2002, tỷ lệ TNLTD của bà mẹ là 

26,7% và 24,8% thì đến năm 2004, tỷ lệ này có xu hướng giảm còn 22,9%  

Biểu đồ 1.1: Tỷ lệ TNLTD ở bà mẹ ở các vùng sinh thái khác nhau 
(năm 2004) 
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Nguồn: Điều tra đánh giá TTDD trẻ em và bà mẹ, 2004[41]. 

Tỷ lệ TNLTD cũng như mức giảm khác nhau đáng kể ở hai khu vực 

thành thị và nông thôn. Năm 1987 tỷ lệ TNLTD ở thành thị 44% cao hơn so 

với nông thôn 33,4%. Năm 2000 tỷ lệ TNLTD bà mẹ ở thành thị giảm còn 

23,8% trong khi ở nông thôn 27,4%. Đến năm 2004, Tỷ lệ TNLTD ở thành thị 

là 19,2% và ở nông thôn là 24% ( Biểu đồ 1.1 ). 
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Biểu đồ 1.2: Mức giảm TNLTD ở bà mẹ ở hai khu vực thành 
thị và nông thôn

Thành thị

Nông thôn

 

    Nguồn: Điều tra đánh giá TTDD trẻ em và bà mẹ, 2004[41]. 

Như vậy tỷ lệ TNLTD ở Việt nam giảm rõ rệt từ 1997 cho đến 2004 tuy 

nhiên, tỷ lệ TNLTD ở nước ta vẫn còn mức cao so với quy định của TCYTTG. 

Diễn biến về tình trạng TNLTD còn rất phức tạp và khác nhau ở các vùng sinh 

thái. 

1.1.3.2. Tình trạng Thiếu máu dinh dưỡng ở Phụ nữ tuổi sinh đẻ ở Việt Nam. 

Thiếu máu ở phụ nữ vẫn còn là một vấn đề có ý nghĩa sức khoẻ cộng 

đồng. Theo Nguyễn Xuân Ninh, Nguyễn Công Khẩn [54][55], năm 1995 tỷ lệ 

thiếu máu 52% ở phụ nữ có thai và 40,2% ở phụ nữ không có thai. Tỷ lệ này 

giảm xuống còn 32,2% ở phụ nữ có thai và 24,3% ở phụ nữ không có thai.  

Còn ở mức trung bình về YNSKCĐ. Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ giảm không 

đồng đều ở các nhóm đối tượng. Phụ nữ có thai giảm nhanh hơn phụ nữ không 

có thai.  

 

Bảng 1.5. Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ theo vùng sinh thái . 
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Phụ nữ không có thai Phụ nữ có thai Vùng sinh thái 

1995 2000 1995 2000 

Vùng núi phái bắc 41,0 29,0 51,3 33,2 

ĐB sông hồng 33,2 15,2 51,9 23,7 

Bắc miền Trung 49,4 25,7 58,6 34,9 

Nam miền Trung 42,3 29,7 54,8 38,3 

Tây Nguyên 47,3 29,3 49,2 30,7 

Đông Nam bộ 36,6 26,3 50,3 34,3 

ĐB Mê k«ng 40,9 28,1 51,4 36,9 

Toàn quốc 40,2 24,3 52,7 32,2 

Nguồn: Điều tra toàn quốcvề thiếu máu  trẻ em và bà mẹ, 1995 và 2000[41]. 

Một nghiên cứu cắt ngang của Nguyễn Xuân Ninh, Nguyễn Anh Tuấn 

[54] và CS năm 2006 tại 6 tỉnh đại diện ở Việt nam cho thấy tỷ lệ thiếu máu ở 

phụ nữ tuổi sinh đẻ vẫn ở mức trung bình về YNSKCĐ (37,6%) ở phụ nữ có 

thai và (26,7%) ở phụ nữ không mang thai. Tỷ lệ thiếu máu cao nhất ở Bắc 

cạn 68,1% và 63,4%, ở Huế 41,2% và 12%, Hà nội 36,7% và 25,5%. An 

giang 28% và 21,9%, Bắc ninh 16,2% và 12,2% cho phụ nữ có thai và không 

có thai. 

Bảng 1.6. Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ qua 6 tỉnh đại diện ở Việt 

Nam năm 2006. 

Tỉnh Phụ nữ có thai Phụ nữ không có thai 

An giang 28,0% 21,9% 

Bắc ninh 16,2% 12,2% 

Bắc cạn 68,1% 63,4% 

Daclak 33,3% 19,6% 

Huế 41,2% 12,0% 

Hà nội 36,7% 25,5% 

Trung bình 37,6% 26,7% 

Nguồn: Điều tra tình trạng thiếu máu 6 tỉnh đại diện  trẻ em và bà mẹ, 2006[41]. 

Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ ở khu vực nội thành cao hơn khu vực ngoại 

thành ở tất cả các địa phương nghiên cứu. Tuy nhiên sự khác biệt về tỷ lệ thiếu 
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máu ở hai khu vực nội thành và ngoại thành không có ý nghĩa. 

Bảng 1.7. Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ ở khu vực nội thành và ngoại 

thành tại các tỉnh đại diện. 

Đối tượng Tỉnh Nội thành Ngoại thành 

Huế 33,0% 38,3% 

Hà nội 25,0% 32,4% 

Phụ nữ  

có thai 

Trung bình 29,1% 35,4% 

Huế 12,2% 15,2% 

Hà nội 29,5% 35,5% 

Phụ nữ không  

có thai 

Trung bình 20,2% 24,7% 

Nguồn: Điều tra tình trạng thiếu máu 6 tỉnh đại diện  trẻ em và bà mẹ, 2006[41]. 

Kết quả điều tra đánh giá cho thấy tác động của các can thiệp dinh 

dưỡng, y tế và cải thiện tình trạng kinh tế xã hội trong những năm gần đây đã 

góp phần giảm đáng kể tình trạng thiếu máu, tuy nhiên thiếu máu dinh dưỡng 

vẫn còn mức cao có YSNKCĐ đặc biệt khu vực miền núi phía Bắc, khu vực 

Miền trung và Đồng bằng sông Cửu long. Thiếu máu ở phụ nữ, đặc biệt là phụ 

nữ có thai và trẻ em vẫn còn là một vấn đề dinh dưỡng quan trọng hàng đầu ở 

nước ta. Công tác giáo dục truyền thông để thay đổi hành vi, nâng cao nhận 

thức, tìm sự đồng tình và ủng hộ của các cấp luôn có vai trò quan trọng hàng 

đầu. 

1.1.4. Tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở trẻ em ở Việt nam 

1.1.4.1. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt nam 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) đã giảm nhiều nếu tính từ 1985 (51,5%) 

đến 1995(44,9%) mỗi năm giảm trung bình 0,66%. Từ năm bắt đầu Kế hoạch 

Quốc gia Dinh dưỡng (KHQGDD )(1995), Chỉ sau 4 năm tỷ lệ SDD giảm 

xuống còn 36,7%, trung bình mỗi năm giảm 2%. Như vậy, kể từ khi bắt đầu 

KHQGDD đến năm 2000, trung bình mỗi năm đã có khoảng gần 200 ngàn trẻ 

< 5 tuổi thoát khỏi SDD [5]. Theo số liệu của tổng cục thống kê năm 2000, tỷ 

lệ SDD ở trẻ em<5 tuổi còn 33,1%. Năm 2004, Viện Dinh Dưỡng quốc gia đã 

tiến hành tổng điều tra toàn diện, phân tích các yếu tố nguy cơ dinh dưỡng, 

đánh giá hiệu quả của Dự án Phòng chống SDD ở trẻ em[42]. Kết quả cho 
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thấy tỷ lệ SDD trẻ em <5tuổi năm 2004 giảm xuống còn 26,6% [10],[42]. 

 

Bảng 1.8 . Tỷ lệ suy dinh dưỡng qua 5 cuộc điều tra(1990-2004). 

 1990 1994 2000 2002 2004 

SDD cân nÆng/tuæi 

         Độ I 

         Độ II 

         ĐỘ III 

45,0% 

29,8% 

13,0% 

2,2% 

44,9% 

33,9% 

9,2% 

1,8% 

33,8% 

27,8% 

5,4% 

0,6% 

33,8% 

25,3% 

4,5% 

0,3% 

26,6% 

22,8% 

3,6% 

0,2% 

SDD chiÒu cao/tuæi 

         Độ I 

         Độ II 

56,5% 

24,4% 

32,1% 

46,9% 

29,5% 

17,4% 

33,8% 

23,8% 

12,7% 

33,0% 

21,5% 

11,5% 

30,7% 

19,9% 

10,8% 

SDD cân nặng/chiều cao   9,4 11,6   8,6   7,9   7,7 

Nguồn: Kết quả 5 cuộc điều tra của VDD từ năm 1994-2004 

SDD giảm nhanh nhất ở khu vực thành phố, ở cả 3 thể nhẹ cân, thấp còi và 

gầy còm. Tiếp theo là vùng nông thôn. Khu vực miền núi tỷ lệ SDD vẫn giảm 

chậm hơn. 

 

Bảng 1.9. So sánh tỷ lệ SDD ở cả 3 thể nhẹ cân, thấp còi và gầy còm tại 3 

vùng. 

Năm Thể SDD Thành thị Nông thôn Miền núi 

Cân/ tuổi 40,6% 47,5% 54,7% 

Cao/tuæi 44,4% 60,1% 61,8% 

 

1990 

C©n/cao 9,2% 14,2% 16,8% 

Cân/ tuổi 21,2% 30,8% 39,7% 

Cao/tuæi 23,4% 35,7% 42,3% 

 

2004 

C©n/cao 4,8% 7,6% 8,9% 

Nguồn: Kết quả 5 cuộc điều tra của VDD từ năm 1994-2004 
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+ Suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi (thể nhẹ cân). 

- Tỷ lệ SDD thấp nhất đến nay là vùng Đông Nam bộ (19,1%), tiếp đến 

vùng Đồng bằng sông Hồng (22,8%), Và vùng đồng bằng sông Cửu long. Các 

vùng miền núi, Tây nguyên và bắc miền Trung tỷ lệ SDD vẫn còn cao tuy 

nhiên hiện nay không còn vùng nào trong 8 vùng sinh thái của cả nước có tỷ 

lệ SDD nhẹ cân >40%. 

-19 tỉnh /thành còn tỷ lệ rất cao (≥30%), 41 tỉnh/thành ở mức cao (từ 

20-29%), 4 tỉnh/thành ở mức trung bình(10-19%) và chưa có tỉnh/ thành nào ở 

mức thấp. 

+ Suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi (thể thấp còi). 

Diễn biến về SDD thấp còi giữa các vùng sinh thái tương tự như đối với 

thể nhẹ cân. Vùng Tây nguyên có tỷ lệ thấp còi cao nhất (42,4%), tiếp theo là 

vùng Tây bắc (36,9%), vùng BắcTrung bộ (36,4%), vùng Đông Bắc (34,9%) 

vùng đồng bằng sông Cửu long (29,2%)và vùng đồng bằng Sông Hồng 

(25,5%). Thấp nhất là vùng Đông Nam bộ (23,1%). Nói chung, vùng có tỷ lệ 

nhẹ cân cao thì thấp còi cũng cao và ngược lại. 

- 7 tỉnh/thành có tỷ lệ SDD thấp còi mức rât cao (≥40%), 35 tỉnh /thành 

ở mức cao (từ 30-39%), 19 tỉnh /thành mức trung bình(20-29%), và 3 

tỉnh/thành mức thấp. 

+ Suy dinh dưỡng cân nặng/chiều cao (thể gầy còm). 

- Không còn tỉnh/thành nào tỷ lệ SDD gầy còm ở mức rất cao ( ≥15%). 

1.1.4.2. Tình trạng thiếu máu ở trẻ em Việt nam 

Thiếu máu vẫn là một vấn đề có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng ở các nước 

đang phát triển, trong đó có Việt nam. Từ những năm 80, một số nghiên cứu 

của Trường Đại học Y Hà nội và Viện Nhi Trung ương[39] tiến hành điều tra 

về tình trạng thiếu máu của trẻ em tại bệnh viện và một số địa phương 
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Bảng 1.10. Tỷ lệ (%) thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt nam năm 1987.  

Tháng tuổi Đồng bằng Miền núi 

 n % n % 

6-12 123 60,1 120 65,0 

13-24 252 39,7 103 44,6 

25-36 156 7,7 94 35,1 

>36 50 8,0 9 11,1 

Nguồn: Điều tra đánh giá tình trạng thiếu máu trẻ em Việt nam1987[130], 

 

Kết quả điều tra đánh giá định kỳ tại 6 tỉnh đại diện Việt nam năm 2006 

của Nguyễn Xuân Ninh, Nguyễn Anh Tuấn và CS [55] cho thấy tỷ lệ thiếu 

máu ở trẻ em là 36,7%, thuộc mức độ trung bình về ý nghĩa sức khoẻ cộng 

đồng, cao nhất ở Bắc cạn 73,4%, thấp nhất ở An giang. Tương tự nhau ở Bắc 

ninh và Daklak 25,6%. Hà nội 32,5% và Huế 38,6%. 

 

Bảng 1.11. Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em qua 6 tỉnh đại diện ở Việt nam 2006. 

Tỉnh Tỷ lệ thiếu máu 

An Giang 17,0% 

Bắc ninh 25,4% 

Bắc cạn 73,4% 

Daclak 25,0% 

Huế 38,6% 

Hà nội 32,5% 

Trung bình 36,7% 

Nguồn: Điều tra đánh giá tình trạng thiếu máu 6 tỉnh phía Bắc,2006[55],  

Theo các tác giả tình trạng thiếu máu ở trẻ em nội thành thấp hơn so với 

ngoại thành tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa. Tại Huế, tỷ lệ thiếu máu 

35,2% (mức trung bình về YNSKCĐ) và 42,0% (mức nặng bình về YNSKCĐ) 

cho ngoại thành; Tại Hà nội, tỷ lệ thiếu máu ở mức trung bình về YNSKCĐ 
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(30% cho nội thành và 35% cho ngoại thành)[54] . 

 

Bảng 1.12.Tỷ lệ thiếu máu trẻ em ở khu vực nội thành và ngoại thành tại các 

tỉnh đại diện . 

Tỉnh Nội thành Ngoại thành 

Huế 35,2% 42,0% 

Hà nội 30,0% 35,0% 

Trung bình 35,5% 38,4% 

Nguồn: Điều tra đánh giá tình trạng thiếu máu 6 tỉnh phía Bắc,2006[55],  

Phân bố về tỷ lệ thiếu máu theo nhóm tuổi, các tác giả cho thấy: tỷ lệ 

thiếu máu cao nhất ở nhóm trẻ 6-12 tháng tuổi (56,9%), sau đó có xu hướng 

giảm dần khi tuổi tăng lên: 45% ở 12-24 tháng,38% ở 24-36 tháng, 29% ở trẻ 

36-48 tháng và 19,7% ở trẻ 48-59 tháng. Nhận xét phân bố tỷ lệ thiếu máu 

theo nhóm tuổi trên của Nguyễn Xuân Ninh và CS phù hợp với nhận xét của 

Phan Thị Liên Hoa và Cs [4] ở Thừa thiên Huế, Vũ thị Bích Vân và Cs [18] ở 

Thái nguyên. 

 

Bảng 1.13. Phân bố về tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em theo nhóm tuổi và theo các tác 

giả khác nhau. 

Nhóm tuổi N.X. Ninh&CS P.L.Hoa&CS V.T.B.V©n&CS 

<12 tháng 56,9% 77,6% 42,3% 

12-<24 tháng 45,0% 64,1% 22,3% 

24-<36 tháng 38,0% 66% 10,2% 

36-<48 tháng 29,0% 50,8% 3,39% 

48-59 tháng 19,9% 42,5% 0 

Nguồn: Điều tra đánh giá tình trạng thiếu máu 6 tỉnh phía Bắc,2006[55], trẻ em và bà mẹ, 

2004[41]. 
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1.2. Các biện pháp phòng chống thiếu  vi chất dinh dưỡng 

Cho đến nay bốn giải pháp chính được sử dụng trên thế giới để phòng 

thiếu vi chất dinh dưỡng: Đa dạng hoá bữa ăn, bổ sung vi chất dinh dưỡng, 

tăng cường vi chất vào thực phẩm, biện pháp kết hợp với chăm sóc sức khỏe 

khác (tẩy giun, vệ sinh môi trường, chủng ngừa)[112][122][148][197][212].   

1.2.1. Cải thiện đa dạng hoá bữa ăn thông qua chiến lược truyền thông. 

Đa dạng hoá bữa ăn là một trong những chiến lược bền vững để thanh 

toán bệnh Thiếu máu thiếu sắt[70][71][72][88]. Đa dạng hoá bữa ăn là sự tận 

dụng triệt để và phối hợp nhiều loại thực phẩm và các nhóm thức ăn sẵn có ở 

địa phương để cải thiện chất lượng của bữa ăn. Cũng như các giải pháp khác, 

Truyền thông có một vai trò rất quan trọng và có thể sử dụng một cách hiệu 

quả các hoạt động truyền thông để xúc tiến việc đa dạng hoá bữa ăn. 

1.2.1.1. Truyền thông cho người dân về thiếu máu dinh dưỡng: 

 . Hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng 

   Thiếu máu dinh dưỡng sẽ dẫn đến hậu quả sau: 

 ảnh hưởng tới khả năng lao động: 

Thiếu máu do bất kỳ nguyên nhân nào cũng gây ra tình trạng thiếu oxy 

ở các mô, đặc biệt là ở một số cơ quan như tim, não. Thiếu máu ảnh hưởng tới 

các hoạt động cần tiêu hao năng lượng. Nghiên cứu nhiều nơi cho thấy năng 

suất lao động của người thiếu máu thấp hơn những người bình thường 

[18][ 26][38]. Người ta còn nhận thấy tình trạng thiếu sắt  (chưa bộc lộ thiếu 

máu) cũng làm giảm khả năng lao động. 

 ảnh hưởng đến trí tuệ: 

Theo Seshadri và cs nhận thấy các biểu hiện mất ngủ, mệt mỏi, kém 

chú ý, kém tập trung, dễ bị kích thích hay gặp ở những người thiếu máu. 

Những trẻ thiếu máu có ít năng lượng hoạt động và học tập, vì vậy trẻ này có 

thể phát triển chậm hơn trẻ khoẻ mạnh [64]. 

 ảnh hưởng tới thai sản: 
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Từ lâu người ta đã biết thiếu máu tăng nguy cơ đẻ non, đẻ con nhẹ cân, 

dễ bị chảy máu sau đẻ, tăng tỉ lệ mắc bệnh, tử vong của mẹ và con. Người mẹ 

dinh dưỡng tốt trong quá trình mang thai và tăng được khoảng 10kg và dinh 

dưỡng hằng ngày trong suốt thời kỳ mang thai phải có hàm lượng sắt ít nhất 

28mg thì đứa bé khi sinh ra có cân nặng khoảng 3kg và không bị thiếu máu 

dinh dưỡng [40][ 119][133][202][215]. 

 Nguyên nhân của thiếu máu dinh dưỡng. 

 Cung cấp không đủ sắt: 

Lượng sắt trong cơ thể rất ít, chỉ khoảng 2,5g ở nữ và 4g ở nam, tuy vậy 

giữ vai trò sinh học rất quan trọng. Chuyển hoá sắt gần như khép kín, cơ thể 

rất tiết kiệm nhưng hằng ngày vẫn hao hụt một ít theo các con đường khác 

nhau. 

Nhu cầu sắt theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế năm 

1997 [19][26] đối với trẻ em như sau: Trẻ từ 3 đến dưới 6 tháng: cần 10mg 

sắt/ngày; trẻ từ 6 đến 12 tháng: 11mg sắt/ngày; trẻ em từ 1 đến 3 tuổi: 6mg 

sắt/ngày; trẻ từ 4 đến 6 tuổi: 7mg sắt/ngày; trẻ từ 7 đến 9 tuổi: 11mg sắt/ngày. 

 Nguồn cung cấp sắt:  

Trong thức ăn, sắt ở dạng Hem và không ở dạng Hem. Hem là thành 

phần của Hemoglobin và Myoglobin có trong thịt và máu. Tỷ lệ hấp thu loại 

sắt này cao 20-30%. 

Sắt không ở dạng Hem chủ yếu có trong ngũ cốc, rau củ và các loại hạt 

có tỷ lệ hấp thu thấp khoảng 5%. Sắt không ở dạng Hem thường không qua 

được thành ruột và tuỳ theo sự có mặt của các chất hỗ trợ hay ức chế trong 

khẩu phần. Sắt trong sữa mẹ có giá trị sinh học cao hơn và hơn 50% được hấp 

thu[37][38]. 

Các chất hỗ trợ hấp thu sắt là: Vitamin C, các thức ăn giàu prôtêin. Sự 

hấp thu của sắt không ở dạng Hem có thể tăng lên 18% khi có thêm acid 

ascorbic hoặc thực phẩm có chứa nhiều acid ascorbic. Các chất ức chế hấp thu 

sắt là các phytat, tanin. Ngoài ra tình hình sắt trong cơ thể cũng ảnh hưởng tới 
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hấp thu sắt[50][135][211]. 

1.2.1.2. Truyền thông cho người dân về đối tượng dễ bị mắc bệnh, tính phổ 

biến của bệnh trong cộng đồng 

 Trẻ em và phụ nữ đối tượng thường gặp thiếu máu dinh dưỡng. 

Trẻ em, tuổi lớn nhanh, nhu cầu sắt rất cao để đáp ứng nhu cầu phát triển 

và để tái lập lượng sắt dự trữ. ở trẻ gái tuổi dậy thì, bên cạnh lượng sắt đáp 

ứng cho nhu cầu cơ thể phát triển nhanh, thì trẻ gái bắt đầu hành kinh, cũng 

như phụ nữ có thai, nhu cầu sắt lại càng cao. 

ở phụ nữ, trẻ gái tuổi dậy thì, bên cạnh lượng sắt đáp ứng cho nhu cầu cơ 

thể phát triển nhanh, thì trẻ gái bắt đầu hành kinh nên nhu cầu sắt lại càng cao. 

Phụ nữ tuổi sinh đẻ, bên cạnh lượng sắt bù đắp do mất máu qua kinh nguyệt 

hàng tháng thì ở phụ nữ có thai nhu cầu sắt lại càng cao do bù đắp, cung cấp 

cho sự phát triển của thai, nhau thai và tăng khối lượng máu của người mẹ. 

Phụ nữ cho con bú nhu cầu sắt tăng cao do bù đắp, cung cấp cho lượng sắt 

được tiết theo sữa nuôi con [39][50][161].  

 Thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em và phụ nữ tuổi sinh đẻ là vấn đề sức khoẻ 

cộng đồng ở nhiều nước đang phát triển trong đó có Việt nam. 

Kết quả điều tra đánh giá cho thấy mặc dầu các tác động của các can thiệp 

dinh dưỡng, y tế và cải thiện tình trạng kinh tế xã hội trong những năm gần 

đây đã góp phần giảm đáng kể tình trạng thiếu máu, tuy nhiên thiếu máu dinh 

dưỡng vẫn còn mức cao có YSNKCĐ ở nước ta : 

Nguyễn Xuân Ninh và CS (2003) [55]tỷ lệ thiếu máu 52% ở phụ nữ có 

thai và 40,2% ở phụ nữ không có thai. Tỷ lệ này giảm xuống còn 32,2% ở phụ 

nữ có thai và 24,3% ở phụ nữ không có thai. Tuy nhiên vẫn ở mức trung bình 

về YNSKCĐ. Nghiên cứu cắt ngang của Nguyễn Xuân Ninh, Nguyễn Anh 

Tuấn [54] và CS (2006) tại 6 tỉnh đại diện ở Việt nam cho thấy tỷ lệ thiếu máu 

ở phụ nữ tuổi sinh đẻ vẫn ở mức trung bình về YNSKCĐ (37,6%) ở phụ nữ có 

thai và (26,7%) ở phụ nữ không mang thai. Tỷ lệ thiếu máu cao nhất ở Bắc 

cạn 68,1% và 63,4%, ở Huế 41,2% và 12%, Hà nội 36,7% và 25,5%. An 
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giang 28% và 21,9%, Bắc ninh 16,2% và 12,2% cho phụ nữ có thai và không 

có thai. 

 Kết quả điều tra đánh giá định kỳ tại 6 tỉnh đại diện Việt nam năm 

2006 của Nguyễn Xuân Ninh, Nguyễn Anh Tuấn và CS [54] cho thấy tỷ lệ 

thiếu máu ở trẻ em là 36,7%, thuộc mức độ trung bình về ý nghĩa sức khoẻ 

cộng đồng, cao nhất ở Bắc cạn 73,4%, thấp nhất ở An giang. Tương tự nhau ở 

Bắc ninh và Daklak 25,6%, Hà nội 32,5% và Huế 38,6%. 

Phân bố về tỷ lệ thiếu máu theo nhóm tuổi, các tác giả cho thấy: tỷ lệ 

thiếu máu cao nhất ở nhóm trẻ 6-12 tháng tuổi (56,9%), sau đó có xu hướng 

giảm dần khi tuổi tăng lên: 45% ở 12-24 tháng,38% ở 24-36 tháng, 29% ở trẻ 

36-48 tháng và 19,7% ở trẻ 48-59 tháng. Nhận xét phân bố tỷ lệ thiếu máu 

theo nhóm tuổi trên của Nguyễn Xuân Ninh và CS phù hợp với nhận xét của 

Phan Thị Liên Hoa và Cs [20] ở Thừa thiên Huế, Vũ Thị Bích Vân và CS [68] 

ở Thái Nguyên. 

Như vậy, thiếu máu ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có thai và trẻ em vẫn 

còn là một vấn đề dinh dưỡng quan trọng hàng đầu ở nước ta. Công tác giáo 

dục truyền thông với sự tham gia của cộng đồng, các cấp, các ban ngành, tìm 

sự chia sẻ, đồng tình và ủng hộ của cộng đồng, các cấp, ban ngành luôn có vai 

trò quan trọng và đặc biệt cần thiết để thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức. 

Trước tiên, là phải để cộng đồng thấy rõ được bệnh tập trung chủ yếu vào hai 

đối tượng phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em đặc biệt trẻ từ 6-24 tháng. 

1.2.1.2. Truyền thông về cải thiện và đa dạng hóa chế độ ăn 

Bữa ăn của người dân ở các vùng nông thôn, vùng khó khăn, còn thiếu 

về số lượng và chất lượng các chất dinh dưỡng. Theo điều tra gần đây của 

Viện Dinh Dưỡng, lượng sắt cung cấp hàng ngày qua khẩu phần ăn của người 

dân Việt Nam chỉ đạt 50-70% nhu cầu về sắt, các chất dinh dưỡng cần cho tạo 

máu( protein, vitamin) cũng chưa đạt nhu cầu khuyến nghị [5][6][12][34][61]. 

Các nghiên cứu ở trên thế giới cho thấy có thể sử dụng một cách hiệu quả các 

hoạt động truyền thông lấy thính giả làm trọng tâm để bảo vệ và xúc tiến đa 
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dạng hoá bữa ăn, qua đó cải thiện tình trạng thiếu máu dinh dưỡng. 

 Mục đích của đa dạng hoá bữa ăn: 

+ Tăng cường các loại thực phẩm cung cấp sắt có giá trị sinh học cao 

(sắt hem) có trong các thức ăn động vật như tiết bò, heo, gan tim bò, gà, heo... 

+ Tăng cường các thực phẩm hỗ trợ hấp thu sắt. 

+ Hạn chế tác dụng ức chế hấp thu sắt của một số chất có trong thực 

phẩm như hạn chế phytate (làm đậu phụ hay lên men) 

+ Cải thiện chế độ ăn: Chế độ ăn cung cấp được đầy đủ năng lượng và 

có đủ các thực phẩm giàu sắt  (thức ăn động vật, đậu đỗ...) 

Làm tăng khả năng hấp thu sắt nhờ Vitamin C có từ rau quả, Thực hiện 

nuôi con bằng sữa mẹ, khuyến khích các cách chế biến như nẩy mầm, lên 

men (dưa chua, giá đỗ...) làm tăng hàm lượng vitamin C và giảm lượng tanin, 

axớt.phitic có trong thực phẩm. 

Các hoạt động truyền thông cần tập trung truyên truyền phổ biến các 

loại thực phẩm giàu sắt có nguồn gốc từ động vật hay thực vật sẵn có tại địa 

phương. Hạn chế sử dụng các chất ức chế hấp thu sắt, tăng cường sử dụng các 

thực phẩm làm tăng khả năng hấp thu sắt 

 Truyền thông thay đổi tập quán sản xuất (đa dạng), tập quán tiêu thụ 

( đa dạng).  

 Truyền thông thay đổi tập quán sản xuất (đa dạng): 

Khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển ô dinh dưỡng ở tất cả các gia 

đình để tạo ra nhiều loaị thực phẩm giàu sắt sẵn có ở địa phương 

Vậy ô dinh dưỡng gồm những gì? 

¤ dinh dưỡng có thể là khu vực riêng trong VAC gia đình, cũng có thể 

là những mảnh đất tận dụng: các gia đình ở nông thôn dù quanh nhà đất hẹp 

cũng cố gắng tạo ra một ô dinh dưỡng trồng một số rau ăn hàng ngày: rau 

lá(rau muống, rau dền, rau ngót, rau mồng tơi, rau lang, rau bí...), rau 

quả( bầu, bí, mướp,...), quả chín( đu đủ, chuối...), gà vịt đẻ trứng. ¤ dinh 

dưỡng tạo cơ sở có nguồn thực phẩm tại chỗ, góp phần cải thiện bữa ăn gia 
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đình[21][35][107]. 

 Truyền thông thay đổi tập quán tiêu thụ (đa dạng): 

 + Bữa ăn của người dân thường đơn điệu thường chỉ đảm bảo làm sao 

no ít chú ý đến làm sao ngon và nhiều chất bổ dưỡng. Vì vậy, tăng cường giáo 

dục kiến thức, thực hành dinh dưỡng thông qua các hội thi, các câu lạc bộ, vận 

động sự tham gia đông đảo các tổ chức đoàn thể, các hội Như hội Nông dân, 

Phụ nữ làm thế nào để mọi người dân biết và thực hiện tốt cách lựa chọn thực 

phẩm đa dạng sẵn có trên thị trường và các sản phẩm sẵn có ở địa phương.. 

  + Tổ chức bữa ăn đa dạng có nhiều loại thực phẩm: Hướng dẫn, động 

viên người dân tổ chức bữa ăn đa dạng gồm đầy đủ các loại thực phẩm từ cả 

nguồn động vật và thực vật 

   + Cải thiện sắt cung cấp từ thực phẩm 

  + Cải thiện sắt có giá trị sinh học từ thực phẩm bằng đa dạng hóa bữa 

ăn. 

Đối với an ninh thực phẩm nên chú ý đến phát triển ngành nghề, dịch 

vụ, tạo ra nhiều việc làm để tăng thu nhập, tăng cường sức mua thực phẩm, 

thực phẩm cần đa dạng nên chú ý đến các loại thực phẩm giàu sắt có nguồn 

gốc động vật, thực vật sẵn có tại địa phương như các loại đậu đỗ… 

1.2.2. Bổ sung viên sắt 

Đây là biện pháp cấp bách nhằm cải thiện nhanh tình trạng thiếu vi chất 

dinh dưỡng ở cộng đồng ở những nhóm đối tượng có nguy cơ cao đã được xác 

định rõ và ở những nơi mà tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng còn ở tỷ lệ 

cao[25][26][36][76]. 
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1.2.2.1. Hiệu quả bổ sung viên sắt  trên thế giới và Việt nam 

Đã từ lâu, thử nghiệm bổ sung sắt cho phụ nữ trong thời kỳ có thai được 

triển khai, từ những năm trước 1956 và cho tới 1983 [82][97] và một tập hợp 

đầy đủ những nghiên cứu từ năm 1966 đến 1989 [117] khẳng định rằng bổ 

sung sắt trong thời kỳ có thai giảm đáng kể tỷ lệ Hb <100-105 g/l (OR =0,12, 

khoảng tin cậy 95% là 0,07-0,2). Hàm lượng Hb trung bình thay đổi kết hợp 

với cả thời gian bổ sung, và Hb trước khi bổ sung thấp hơn. ở các phụ nữ có 

thai không được uống bổ sung sắt, Hb giảm kết hợp với tăng tỷ lệ SF cạn kiệt 

<10mcg/l tại 36-40 tuần thai (OR =0,05, khoảng tin cậy 95% là 0,02-0,11) 

hay nói cách khác là uống viên sắt có triển vọng cho phụ nữ khi mang thai 

trong việc phòng chống thiếu sắt. 

ở Việt nam, từ năm 1989 cho tới nay đã có những nghiên cứu thử 

nghiệm bổ sung viên sắt cho phụ nữ có thai với các liều bổ sung khác nhau 

như của Hà Huy Khôi và cs năm 1989 [37] đã thử nghiệm bổ sung sắt cho 

phụ nữ có thai 3 tháng cuối với liều 2 viên/ngày (120 mg sắt nguyên tố) và 

Hòa và cs thử nghiệm bổ sung cho phụ nữ có thai từ tuần thai thứ 14 với liều 

lượng 60 mg sắt nguyên tố/ ngày (1994) [27]và 120 mg sắt nguyên tố /tuần 

(1998) [28] đều cho thấy có hiệu quả cải thiện tình trạng thiếu máu rõ rệt đối 

với những đối tượng được bổ sung [25][26][27][36]. 

1.2.2.2. Các trở ngại cho sự thành công của giải pháp và một số cách khắc 

phục. 

 Bổ sung viên sắt là giải pháp tình thế, cấp bách, có hiệu quả để khắc phục 

nhanh tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng đang lưu hành cũng như dự phòng ở 

những đối tượng có nguy cơ cao. Tuy nhiên, muốn thành công, ở giải pháp 

này đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ và cộng tác triệt để của cộng đồng. Bên cạnh 

đó, nó đòi hỏi một cơ chế quản lý, điều hành và chi phí tốn kém. Ví dụ: 

chương trình phòng chống thiếu máu do thiếu sắt, các đối tượng cần bổ sung 

hàng ngày tuy hiệu quả nhưng rất phức tạp cho nên đến nay vẫn chưa có nhiều 
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triển vọng. Theo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, khi tỷ lệ thiếu vi 

chất được hạ xuống một mức độ nhất định thì bổ sung vi chất dinh dưỡng sẽ 

dần thay thế bằng một giải pháp có khả năng duy trì thật bền vững và được sự 

chấp nhận của cộng đồng [114][171][172]. 

Không thể phủ nhận, giải pháp này đã có nhiều đóng góp trong phòng 

chống thiếu máu thiếu sắt trên cộng đồng ở các đối tượng có nguy cơ thiếu sắt 

cao như trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ. 

Vậy tại sao giải pháp này đã mang lại lợi ích rõ rệt cho các đối tượng 

nguy cơ thiếu máu cao như vậy mà cho đến nay thiếu sắt vẫn là vấn đề sức 

khỏe cộng đồng nghiêm trọng và vì sao đã có nhiều nghiên cứu thử nghiệm thì 

thấy hiệu quả tốt lại chưa được áp dụng rộng rãi để phòng chống thiếu máu 

cho các đối tượng có nguy cơ cao? Có các lý do chính sau đây:  

+ Thiếu chính sách của chính phủ và các chương trình hỗ trợ, thiếu 

nhận thức về tính chất trầm trọng của căn bệnh. 

+ Thiếu sự hiểu biết rõ ràng giữa thiếu máu và thiếu sắt. 

+ Mức độ chấp nhận thấp của cộng đồng mà nguyên nhân hoặc do tác 

dụng phụ, hoặc do thiếu sắt cung cấp, độ bao phủ kém [25][79][80][106][169]. 

 Đã có nhiều cải thiện để khắc phục tình trạng này như ở một số nước 

đã đưa giải pháp bổ sung viên sắt cho tất cả phụ nữ có thai là điều bắt buộc 

trong chiến lược phòng chống thiếu máu thiếu sắt của nhà nước (như ở 

Indonesia) hoặc đã nghiên cứu các thử nghiệm giảm liều bổ sung để giảm các 

tác dụng phụ của việc bổ sung sắt nhưng vẫn giữ được hiệu quả cải thiện tình 

trạng sắt [25][183][193]. Tuy nhiên, cho đến nay, giải pháp này vẫn còn đang 

là vấn đề chưa ngã ngũ trên thế giới [209].  

1.2.2.3. Phác đồ bổ sung cho các đối tượng có nguy cơ cao thiếu máu do thiếu 

sắt 

Để thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về dinh dưỡng là giảm tỷ lệ 

thiếu vi chất dinh dưỡng nói chung và thiếu máu thiếu sắt nói riêng, giải pháp 

tình thế là bổ sung viên sắt cho các đối tượng có tỷ lệ thiếu máu do thiếu sắt 
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cao nhất ở Việt Nam là trẻ dưới 2 tuổi, phụ nữ tuổi sinh đẻ và phụ nữ có thai 

như sau: 

 Đối với phụ nữ có thai 

Bổ sung 1 ngày/viên sắt (gồm 60 mg sắt nguyên tố + 400 mcg fotate) 

ngay từ khi biết mình có thai cho tới sau đẻ 1 tháng. Việc bổ sung theo phác 

đồ hàng tuần hoặc bổ sung viên đa vi chất cho phụ nữ có thai cũng đã và đang 

được thử nghiệm để đóng góp vào chiến lược phòng chống TMTS ở Việt Nam 

[25][114]. 

 Đối với phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ (từ 15-49) 

Hàng năm, cho uống 1 viên/tuần (gồm 60 mg sắt nguyên tố + 400 mcg 

fotate) x 16 tuần liền/năm. Giải pháp này nhằm tăng lượng sắt dự trữ cho 

người phụ nữ để đến khi có thai đủ dự trữ sắt đáp ứng nhu cầu.  

 Đối với trẻ dưới 2 tuổi 

Nếu trẻ được bú mẹ đầy đủ thì cần bổ sung từ khi trẻ 6 tháng tuổi, nếu 

trẻ đẻ non hay cân nặng sơ sinh thấp thì phải được bổ sung từ 2 tháng tuổi. Sắt 

được dùng dưới dạng siro với liều 1 mg sắt nguyên tố/kg thể trọng/ngày. Tuy 

nhiên, dạng sắt này thường khó bảo quản và đắt.   

Hiện đã có các thử nghiệm bổ sung siro đa vi chất (viatmin A, kẽm, sắt) 

hay bổ sung sắt theo liều lượng khác nhau đã và đang được thử nghiệm để có 

một giải pháp phù hợp nhất cho lứa tuổi này trong phòng chống thiếu máu do 

thiếu sắt [171][193]. 

1.2.3.  Tăng cường vi chất vào thực phẩm. 

1.2.3.1.  Các định nghĩa tăng cường vi chất 

 Định nghĩa tăng cường (fortification) 

Là quá trình thêm các chất dinh dưỡng vào thực phẩm để duy trì hoặc 

tăng cường chất lượng của chế độ ăn cho một nhóm người, một cộng đồng 

[136]. 

 Định nghĩa tăng cường (theo ủy ban tiêu chuẩn hóa quốc tế: 
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Codex  Alimentarius) là thêm vào 1 hay nhiều chất dinh dưỡng cần thiết vào 

thực phẩm, mà chất này có thể có hay không có trong thực phẩm với mục đích 

phòng chống hay bù đắp sự thiếu hụt của 1 hay nhiều chất dinh dưỡng trong 

cộng đồng hay những đối tượng đặc biệt [104]. 

 Định nghĩa tăng cường vi chất vào thực phẩm (theo quy định về 

vệ sinh an tòan tăng cường vi chất vào thực phẩm Việt Nam): là việc đưa thêm 

một lượng nhất định các vi chất dinh dưỡng vào trong thực phẩm với mục đích 

chống sự thiếu hụt vi chất thông qua đường ăn uống. 

1.2.3.2. Cơ sở của việc lựa chọn tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực 

phẩm: 

 Tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm đã là một giải 

pháp lựa chọn hiệu quả của thế giới. 

 Thiếu vi chất dinh dưỡng có ảnh hưởng xấu đối với sự phát triển 

nguồn nhân lực của Việt Nam, mà đây là nhân tố thiết yếu cho sự phát triển 

kinh tế của đất nước.  Trong chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 2001-2010 do 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nêu ra mục tiêu thanh tóan các bệnh thiếu 

vi chất dinh dưỡng, trong đó giải pháp tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực 

phẩm là một giải pháp quan trọng 

 Việt Nam, với chế độ ăn lương thực chủ yếu là gạo, thành phần vi 

chất dinh dưỡng có trong khẩu phần thường thấp (chẳng hạn như sắt trong 

khẩu phần: số lượng thấp, giá trị sinh học của sắt kém, chủ yếu là sắt không 

hem), lại có mặt nhiều yếu tố ức chế hấp thu sắt. Do vậy, tăng cường vi chất 

vào thực phẩm nói chung và sắt nói riêng phối hợp cùng các giải pháp khác để 

cải thiện tình trạng vi chất dinh dưỡng ở Việt Nam. 

 Tăng cường vi chất dinh dưỡng được xem là chiến lược dự phòng 

có hiệu quả cao. Trong những năm gần đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 

kinh tế cao, trong đó có cả sự phát triển của nghành công nghiệp thực phẩm. 

Người dân đã có mức thu nhập cao hơn, sự giao lưu phân phối thực phẩm tốt 
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hơn, nhu cầu tiêu thụ các thực phẩm chất lượng cao trở thành nhu cầu cấp 

thiết của người dân. 

 Các doanh nghiệp thực phẩm ở Việt Nam có đủ tiềm năng áp 

dụng và triển khai công nghệ tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm, 

 Tăng cường vi chất vào thực phẩm còn là một can thiệp dinh 

dưỡng an tòan. 

1.2.3.3. Tăng cường vi chất trên thế giới và Việt Nam 

  Tăng cường vi chất trên thế giới 

Từ năm 1910, Đan Mạch đã tăng cường vitamin A vào bơ thực vật để 

phòng thiếu vitamin A, thanh toán bệnh khô mắt. Năm 1923, tại Anh và Mỹ 

đã tăng cường vitamin D vào trong sữa để phòng chống bệnh còi xương. Năm 

1930, thực phẩm được làm giàu sắt khi nó được thêm vào ngũ cốc để thay thế 

sắt bị mất trong quá trình xay nghiền. 

Việc tăng cường các vi chất dinh dưỡng nói chung và sắt nói riêng vào 

một số thực phẩm thiết yếu được tiêu thụ thường xuyên và rộng rãi đã được 

chứng minh là giải pháp có hiệu quả và có khả năng duy trì cao để thanh toán 

tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng. Công nghệ tăng cường vi chất vào thực 

phẩm hiện đã có sẵn và đơn giản. Nhiều nước công nghiệp đã tăng cường sắt 

vào sữa và bột đậu nành (ferrous sulphate, ferric ammonium citrate, ferric hay 

sodium iron pyrophosphates) với các chất mang khác nhau cho trẻ em [103]. 

Hầu hết các tăng cường hiện nay là sắt sulphate (12mg sắt/l)và thêm 55 mg 

vitamin C. Một vài nghiên cứu ở Chi Lê đã chứng minh chỉ có sắt hoặc thêm 

vitamin C) [120] đã có hiệu quả phòng chống thiếu sắt và thiếu máu ở trẻ em 

[212]. Các nghiên cứu này đã khích lệ cho sản xuất công nghệ thực phẩm phát 

triển với tăng cường sắt dạng hoặc tan trong nước hay không tan trong nước 

nhưng tan trong acid vào sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ [118]. Các thức ăn bổ 

sung sắt được chế biến khác nhau dùng cho trẻ học đường trên nhiều nước. ở 

Chi Lê, sử dụng hàm lượng Hb bò tăng cường vào bánh quy cho trẻ em tuổi 

học đường thành công [202][212]. Hiệu quả của chương trình này đã can thiệp 
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thiếu sắt và tăng dự trữ sắt ở các thiếu nữ tuổi học đường, giảm tỷ lệ của các 

thiếu nữ này có SF <20ncg/l từ 33% xuống 17%.        

Nhiều nghiên cứu khác đã chứng minh được hiệu quả của bổ sung sữa 

tăng cường sắt ferrous sulphate.  ở một số nước đang phát triển đã tăng cường 

sắt vào ngũ cốc. Nước mắm, đường và bột đã trở thành chất mang thành công 

khi sắt tăng cường với NaFeEDTA vào nước mắm ở Thái Lan [106], vào muối 

ở ấn độ [146][147], vào đường ở Guatemala [209][210]  và vào bột ở Nam phi 

[73][74][208]. Thành công trong cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt trên 

các đối tượng nguy cơ[220][221]. Các lương thực thực phẩm thiết yếu được 

tăng cường vi chất dinh dưỡng có thể đến được đông đảo các tầng lớp khác 

nhau trong xã hội[78][98][108][111][116][204][110].  

 Tăng cường vi chất tại Việt Nam. 

 Tăng cường vi chất vào thực phẩm trở thành giải pháp then chốt 

nhằm đạt mục tiêu giải quyết cơ bản thiếu vitamin A, Iod và giảm đáng kể 

tình trạng thiếu máu dinh dưỡng. Phấn đấu đến 2005, các gia đình có nguy cơ 

thiếu vi chất dinh dưỡng có thể tiếp cận với các loại thực phẩm đã được tăng 

cường vi chất, đảm bảo cung cấp khoảng 30% nhu cầu khuyến nghị đối với 

các vi chất đó một cách an toàn và hiệu quả. 

 Đối với phòng chống thiếu máu thiếu sắt trong những năm tới sẽ đưa 

sắt vào nước mắm và bánh quy, bột dinh dưỡng, mì ăn liền (bột gia vị), đây là 

những giải pháp hứa hẹn cho tăng cường sắt vào thực phẩm ở Việt Nam. 

Một số nghiên cứu đã, đang và sẽ triển khai chiến lược tăng cường vi 

chất vào thực phẩm từ nay cho đến hết năm 2003 như sắt tăng cường vào nước 

mắm, sắt và vitamin A tăng cường vào bánh quy, vitamin A tăng cường vào 

đường, thức ăn cho trẻ tăng cường vitamin A, sắt và nhóm B, mì ăn liền tăng 

cường sắt, vitamin A và Iod [5][28] nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về 

dinh dưỡng là hạ tỷ lệ thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ có thai các vùng có 

chương trình phòng chống thiếu máu do thiếu sắt xuống 30% vào năm 2005 

và 25% vào năm 2010 [6]. 
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Mặc dầu, Giải pháp tăng cường vi chất vào thực phẩm đã có nhiều 

thành công trông cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt trên các đối tượng 

nguy cơ nhưng nó cùng còn nhiều điểm hạn chế khi triển khai. 

1.2.3.4. Khó khăn, hạn chế của giải pháp tăng cường vi chất vào thực phẩm 

Cần có sự phối hợp nhiều ban ngành liên quan: Nhà nước, Bộ Y tế,  Bộ 

Công nghiệp, Bộ kế hoạch - Đầu tư, Bộ tài chính, Cơ quan luật pháp ngành 

Công nghiệp thực phẩm... 

Tính khả thi an toàn: Mức độ tăng cường nhằm đạt hiệu quả cao mà 

không sợ bị quá liều. 

Mạng lưới thông tin truyên truyền giáo dục thay đổi hành vi dùng thực 

phẩm tăng cường vi chất nhằm tăng cường hơn nữa khả năng tiếp cận của 

cộng đồng đối với giải pháp tăng cường vi chất. 

Sự chấp nhận của người tiêu dùng về các sản phẩm tăng cường vi chất. 

Thực phẩm được tăng cường, cần được ưu tiên lựa chọn những thực 

phẩm mà người dân hay dùng[29]. 

Cần cân nhắc đến nhu cầu các chất dinh dưỡng tăng cường có sự khác 

nhau rất nhiều về lứa  tuổi, giới và tình trạng sinh lý. Khi bổ sung, không được 

quá cao đảm bảo người dân sử dụng các thực phẩm đó không được quá thừa 

ảnh hưởng tới sức khoẻ... 

Chất bổ sung không được ảnh hưởng đến mùi vị, và không bị thay đổi 

trong quá trình chế biến và đảm bảo được giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. 

Hệ thống giám sát và đánh giá để đảm bảo thực phẩm tăng cường vi 

chất có liều lượng ổn định sau quá trình sản xuất và phân phối tới người tiêu 

dùng. Song song với khuyến khích việc sử dụng có hiệu quả các sản phẩm đó 

trong cải thiện tình trạng thiếu vi chất. 

Vấn đề duy trình chương trình cần được đảm bảo của các bên trong việc 

chia sẻ gánh nặng của việc thay đổi giá cả, để đảm bảo cho sự thành công của 

chương trình[121][132][134][166]. 

1.2.4. Phòng chống mất máu do nhiễm ký sinh trùng: Nhiều nghiên cứu gần 
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đây cho thấy vấn đề nhiễm ký sinh trùng, đặc biệt là giun móc và hậu quả của 

nó [185][213]. Mất máu trường diễn qua phân do nhiễm giun móc đã được 

biết từ lâu là một trong những nguyên nhân của thiếu sắt và thiếu máu 

[150][180][181]. Loại trừ nhiễm giun móc bằng cách có đầy đủ hố xí và đi 

giày dép là cách giải quyết tốt nhất. Như một can thiệp tình thế, tẩy giun, đặc 

biệt  hiệu quả phòng chống tái nhiễm giun là một can thiệp quan trọng trong 

phòng chống thiếu sắt và thiếu máu đối với phụ nữ làm nông nghiệp ở các 

nước nhiệt đới. Hiện nay, một số loại thuốc tẩy giun đã cho phép tăng kiểm 

sóat nhiễm giun móc bởi sự uống nhắc lại định kỳ mà lại rất an toàn cho 

người. Đây là một giải pháp có ý nghĩa trong phòng chống nhiễm giun móc ở 

trên thế giới.    

1.3. áp dụng truyền thông tích cực thúc đẩy đa dạng hoá bữa ăn cải 

thiện kiến thức, thực hành dinh dưỡng phòng chống thiếu máu ở bà 

mẹ và trẻ em 

1.3.1. Định nghĩa 

"Giáo dục truyền thông tích cực" là phương pháp GDTT có sự tham 

gia tích cực của cộng đồng [78][89][153][155][162]. 

Là phương pháp được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm đã có được 

từ  tiếp xúc xã hội nhằm tạo ra một sự tham gia tích cực có lựa chọn của các 

nhóm dân cư trong cộng đồng nghĩa là: cộng đồng tham gia từ khâu xác định 

vấn đề sức khoẻ ưu tiên, lập kế hoạch can thiệp đến khâu giám sát và đánh giá 

kết quả với mục đích để cải thiện tốt hơn chất lượng cuộc sống của các thành 

viên trong cộng đồng. Nguyên lý "Sự tham gia của cộng đồng” là nguyên lý 

chìa khoá cần được áp dụng trong các chương trình chăm sóc sức khoẻ ban 

đầu và thực tế một số nghiên cứu đã áp dụng giải pháp tham gia của cộng 

đồng và thu được kết quả tốt. 

Khác với các phương pháp giáo dục truyền thông trước đây là các 

phương pháp thường áp đặt các giải pháp lên cộng đồng, không hiểu hết 

những vấn đề tập quán của địa phương, thiếu những cân nhắc về điều kiện 
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thực tế và tôn trọng những nét văn hoá truyền thống vốn có tại địa phương, 

"những giải pháp” đó thường thiếu được sự chấp nhận được đối với cộng đồng, 

kết quả là những giải pháp này hoàn toàn không bền vững [78][89][179]. 

1.3.2. Các giai đoạn của truyền thông tích cực 

 Theo trung tâm kiểm soát và phòng bệnh(CDC), trung tâm kiểm soát 

và phòng thiếu vi chất dinh dưỡng quốc tế (IMMPaCt), chương trình các hoạt 

động dinh dưỡng và thể lực, phòng truyền thông Hoa kỳ[78]. Các giai đoạn 

truyền thông tích cực diễn ra theo 6 bước như sau: 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Các giai đoạn truyền thông tích cực 

 

Bước1: Xác định và mô tả vấn đề 

Những yếu tố chính trong phần này liên quan đến làm việc với cộng 

sự(đối tác) trong cách xử sự nhằm: 

- Nhận dạng và xác định những vấn đề sức khoẻ sẽ hướng đến trong 

chương trình can thiệp. 

- Xem xét và/ hoặc bố cục những nghiên cứu cần thiết để mô tả những 

vấn đề. 

- Đánh giá các yếu tố và những biến có thể ảnh hưởng đến dự án, bao 

Xác định và mô tả vấn đề 

Công bố/Phản hồi 

Triển khai và lượng giá 

Phân tích vấn đề 

Nhận dạng và định hình đối tượng 

Phát triển chiến lược truyền thông  

 

 

 

 Toàn bộ quá trình tham gia 
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gồm những điểm mạnh, điểm yếu , các cơ hội và các khó khăn. 

Bạn sẽ sẵn sàng để tiếp tục thực hiện kế hoạch truyền thông sức khoẻ 

nếu bạn: 

- Biết được sự khác nhau giữa những gì đang diễn ra và những gì nên 

diễn ra. 

- Có niềm tin rằng chương trình của bạn sẽ hướng đến những vấn đề sức 

khoẻ hiện tại. 

- Có thể mô tả những phần quan trọng của vấn đề. 

- Đã đánh giá các biến có thể tác động đến kế hoạch của bạn hoặc 

những nỗ lực về sức khoẻ của cộng đồng (những nguồn lực có sẵn, hoàn cảnh 

chính trị…). 

Lúc này, bạn có thể in ra những gì đã viết và sử dụng nó để mô tả 

những vấn đề sức khoẻ và những lí do tác động của bạn hoặc các tổ chức 

muốn tập trung vào.  

Bước 2: Phân tích vấn đề 

Những yếu tố chính trong giai đoạn này là cộng tác với các đồng 

nghiệp  nhằm: 

- Liệt kê nguyên nhân của mỗi vấn đề mà bạn muốn hướng đến 

- Phát triển mục tiêu cho mỗi vấn đề. 

- Xem xét các thế mạnh, yếu kém, cơ hội, các khó khăn, vấn đề dạo đức 

của sức khoẻ 1) kỹ thuật sử dụng, 2) truyền thông/giáo dục 3) chính sách/luật 

lệ, 4) can thiệp chọn lựa của cộng đồng. 

Lựa chọn kết hợp những loại can thiệp có thể sử dụng hướng đến các 

vấn đề. 

Hoàn thành giai đoạn 2 nếu đã: 

- Đồng ý về những vấn đề mà sẽ hướng đến với sự can thiệp của mình. 

- Giải thích nguyên nhân của các vấn đề này. 

- Xác định, trong quá trình tham gia, những hoạt động phù hợp nhất để 

sửa chữa những nguyên nhân của các vấn đề. 
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- Quyết định những thế mạnh, yếu kém, cơ hội, các khó khăn cũng như 

các vấn đề đạo đức của các can thiệp, và 

- Phát triển tinh thần cộng tác sẽ giúp cho việc lập kế hoạh trong tương 

lai, những can thiệp và đánh giá những nỗ lực liên quan dến chương trình của 

bạn. 

Bước 3: Nhận dạng và định hình đối tượng 

Những yếu tố chính trong phần này liên quan đến làm việc với đối tác 

để: 

 - Quyết định sự truyền thông là cần thiết như là một sự can thiệp ưu thế 

và/ hoặc chỉ là sự hỗ trợ cho những can thiệp khác. 

+ Nếu truyền thông được sử dụng như một sự can thiệp ưu thế, hãy liệt 

kê những nhóm hoạt động có thể và những đối tượng. 

+ Nếu truyền thông được sử dụng để hỗ trợ các dịch vụ của cộng đồng, 

các kỹ thuật cần thiết và/ hoặc các chính sách/ các can thiệp bắt buộc, hãy liệt 

kê các đối tượng có thể tiếp cận để hỗ trợ cho mỗi can thiệp được lựa chọn. 

 - Hướng dẫn những nhóm họat động cần thiết và đối tượng nghiên cứu 

để phân loại những nhóm đã dự định. 

 - Lựa chọn các nhóm và viết truyền thông mục tiêu cho từng nhóm. 

 - Cũng như các nhóm, viết một bản tóm tắt để cung cấp những chỉ dẫn 

trong việc lựa chọn các khái niệm/ thông điệp , các sắp đặt, các hoạt động và 

các tài liệu phù hợp. 

Sau khi qua các bước trong phần này, bạn đã có hiểu biết tốt về các 

nhóm mà bạn dự định sẽ làm việc trong quá trình truyền thông. Nó bao gồm 

các thông tin về cách tiếp cận  và đạt được mục tiêu của mình tốt nhất với mỗi 

nhóm hoạt động. Thông tin này sẽ được sử dụng trong giai đoạn 4 để cung cấp  

thông tin cho sự phát triển của các hoạt động hoặc các thông điệp và sự thử 

nghiệm và lựa chọn các bố trí, những hoạt động đặc trưng, và những tài liệu sẽ 

được sử dụng trong quá trình. 

Bước 4: Phát triển chiến lược truyền thông và cách thức thực hiện 
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 Những yếu tố trong giai đoạn này liên quan đến sự hợp tác với đồng 

nghiệp bao gồm: 

Trong phương pháp có sự tham gia, cần phát triển và thử nghiệm các 

khái niệm, thông điệp, sự thiết lập các kênh hoạt động đặc hiệu và  tài liệu với  

hoạt động của các nhóm mong muốn. 

- Hoàn chỉnh và tóm tắt ngắn gọn những kế hoạch thực hiện truyền 

thông. Kế hoạch đó nên bao gồm: 

+ Nền tảng và sự biện minh bao gồm điểm mạnh, yếu , cơ hội, các khó 

khăn và phân tích đạo đức. 

+ Đối tượng/ nhóm hoạt động. 

+ Truyền thông mục tiêu. 

+ Thông điệp. 

+ Sự thiết lập và kênh truyền tải các thông điệp. 

+ Những hoạt động(bao gồm phương thức thực hiện, tài liệu và những 

phương pháp khác. 

+ Các đối tác và nguồn sẵn có. 

+ Nhiệm vụ và lịch trình (bao gồm trách nhiệm của mỗi người về mỗi 

nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, nguồn đòi hỏi cho mỗi nhiệm vụ, thời điểm 

của quá trình sẽ được kiểm tra). 

+ Kế hoạch truyền thông trong và ngoài. 

+ Ngân quỹ. 

Sản xuất và phân phối tài liệu. 

Sau khi hoàn thành các bước của giai đoạn này, bạn và đối tác sẽ: 

- Thoả thuận những hoạt động và những thông điệp chính mà bạn sẽ sử 

dụng để tiếp cận và gây ảnh hưởng cho mỗi nhóm. 

- Biết những hoạt động nào và tài liệu nào sẽ sử dụng cho kế hoạch và ở 

đâu bạn có kế hoạch tiếp cận với các nhóm đối tượng dự định. 

Tóm tắt tất cả những thông tin trong kế hoạch truyền thông bao gồm 

đặc trưng về vai trò và trách nhiệm trong số đồng nghiệp và đối tác bao gồm: 
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ai sẽ làm cái gì, khi nào, ở đâu và bao lâu một lần trong thực hiện kế hoạch,và 

Có kế hoạch và ngân quỹ cho mỗi hoạt động truyền thông. 

Bước 5:  Kế hoạch phát triển và đánh giá 

Trong phương pháp có sự tham gia, xác định nhứng thông tin của đối 

tác cần: 

- Quyết định loại đánh giá nào(ví dụ: Sự thực hiện, tiếp cận, hiệu quả) 

là cần thiết thoả mãn nhu cầu thông tin đối tác. 

- Xác định nguồn thông tin và lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu. 

- Công thức hoá thiết kế lượng giá nhằm minh hoạ phương pháp nào sẽ 

được áp dụng để thu nhận được thông tin cậy. 

- Phát triển phân tích số liệu và lập kế hoạch báo cáo. 

- Hoàn thiện và tóm tắt ngắn gọn kế hoạch thực hiện đánh giá. Kế 

hoạch gồm: 

+ Những câu hỏi của đối tác. 

+ Những chuẩn mực can thiệp. 

+ Những phương pháp đánh giá và thiết kế đánh giá.  

+ Phân tích và báo cáo số liệu. 

+ Nhiệm vụ và kế hoạch (bao gồm trách nhiệm của mỗi người về mỗi 

nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, nguồn đòi hỏi cho mỗi nhiệm vụ, thời điểm 

của quá trình sẽ được kiểm tra) 

+ Kế hoạch truyền thông trong và ngoài. 

Các bước trong phần này sẽ cung cấp cho bạn những hiểu biết sâu sắc 

về những điều cần làm để công thức hoá và thực hiện một sự đánh giá tin cậy. 

Các bước này còn trình bày cho một cách hệ thống và trọng tâm về đánh giá 

cho những thông tin cần thiết của đối tác. Nó cũng cung cấp hiểu biết sâu sắc 

về những nhu cầu có thể gặp phải một cách hợp thời, vì thế gia tăng khả năng 

mà các dự liệu phát sinh bởi sự đánh giá sẽ được sử dụng. Giai đoạn này sẽ tập 

trung vào những thoả thuận  quan trọng thu được để bảo vệ những vấn đề con 

người. Và bảo đảm họ có thể tham gia vào bất kỳ giai đoạn nào của quá trình 
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đánh giá. Hoặc trao cho quyền đánh giá, tiếp tục được thông tin và hiểu những 

vai trò và trách nhiệm khác nhau của họ. 

Bước 6:  Công bố/Phản hồi. 

 Yếu tố trong phần này liên quan đến những công việc mà bạn cần hợp 

tác với đồng nghiệp bao gồm: 

 - Lồng ghép, nắm bắt, quản lý truyền  thông và các kế hoạch đánh giá. 

 - ý kiến phản hồi và những bài học thu được. 

- Bổ sung, thay đổi cấu  trúc chương trình dựa trên cơ sở những ý kiến 

phản hồi. 

- Thảo luận về những bài học thu được và những số liệu đánh giá với 

các nhóm đối tác. 

 Sau khi hoàn thành các bước trong giai đoạn này, bạn nên có kế hoạch 

lồng ghép mà nó sẽ phác thảo làm thế nào để bạn đứng bên ngoài các hoạt 

động truyền thông, chỉ đạo đánh giá các hoạt động đó, kiểm soát những nỗ lực 

mà đảm bảo chắc chắn rằng chúng đang đúng mục tiêu, đúng thời gian, đúng 

ngân sách. Bạn nên có các cơ chế đúng cho phép bạn dự báo trước, nhận định, 

đặt ra các khả năng tiềm ẩn có thể có để chương trình của bạn có hiệu quả. 

Bạn cũng nên có những chiến lược cho sử dụng các số liệu đánh giá để thông 

báo và cải thiện những nỗ lực của bạn . Quản lý các khả năng dự báo và sử 

dụng phản hồi đánh giá để cải thiện những nỗ lực của chương trình, đòi hỏi 

bạn truyền thông hiệu quả với đối tác vì mọi người có thể ý thức và được trở 

lại với  kế hoạch gốc ban đầu. 

1.3.3. Khó khăn, hạn chế, ưu và nhược điểm của phương pháp truyền thông 

có sự tham gia của cộng đồng 

1.3.3.1. Ưu điểm của phương pháp truyền thông có sự tham gia của cộng đồng  

Sự phổ biến ngày càng tăng của phương pháp truyền thông có sự tham 

gia của cộng đồng trên thế giới đó là sự công nhận[78][89][153][155][162] : 

+ Các dự án phát triển áp dụng phương pháp có sự tham gia là bền vững 
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và lâu dài hơn. 

+ Phương pháp truyền thông có sự tham gia của cộng đồng thiết thực 

thúc đẩy và huy động mọi người trở thành người thực hiện và những người 

giám sát chính sự phát triển của họ. 

+ Trong phương pháp truyền thông có sự tham gia của cộng đồng 

những người tham gia có cơ hội hơn nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm phê bình. 

Nâng cao năng lực tổ chức quản lý của các tổ chức địa phương : Kỹ năng quản 

lý, tính tự lực, tính tự tin, khả năng tự đánh giá và khả năng gánh vác trách 

nhiệm. 

+ Cách tiếp cận có sự tham gia giúp khuyến khích những cá nhân tham 

gia vào vào các quy trình hoạt động theo nhóm bất kể tuổi tác, giới tính, trình 

độ văn hoá. 

+ Những lợi ích thu được từ quá trình này góp phần thúc đẩy sự phát 

triển nền kinh tế tại địa phương. 

+ Phương pháp truyền thông có sự tham gia của cộng đồng đặc biệt 

khuyến khích sự tham gia của nữ giới trong mọi hoạt động. 

+Trong phương pháp truyền thông có sự tham gia của cộng đồng có 

những ưu điểm lớn trong quá trình giám sát : 

- Quá trình theo dõi giám sát trong quá trình cung cấp cập thường 

xuyên những hình ảnh về các hoạt động đang diễn ra sẽ giúp cộng đồng xác 

định được các hoạt động đó có diễn ra có đúng hướng không để có những điều 

chỉnh kịp thời. 

- Thông tin phản hồi liên tục của các bên tham gia trong suốt tiến trình 

của các hoạt động bảo đảm các hoạt động đủ chất lượng để mang lại những 

kết quả chính xác. 

1.3.3.2. Nhược điểm của phương pháp truyền thông có sự tham gia của cộng 

đồng. 

Nhiều tác giả cho rằng phương pháp truyền thông có sự tham gia của 

cộng đồng là  ‘‘mềm’’ và ‘‘tiêu phí thời gian’’ và cho dù phương pháp có sự 
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tham gia đang ngày càng trở nên phổ biến thì bản thân nó cũng có một số 

nhược điểm sau[78][89][153][155][162] :  

+ Đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực. 

+ Thiếu rõ ràng về bản chất.Thiếu khách quan khi đánh giá. 

+ Nếu sự phân định không rõ ràng, thiếu sự đánh giá khách quan thì  

trong phương pháp truyền thông có sự tham gia khi sự trao quyền cho nhau 

trong các hoạt động sẽ làm sai lệch kết quả. 

+ Những công cụ có thể được điều chỉnh để đảm bảo một kết quả phù 

hợp với những gì thúc đẩy viên mong muốn. 

1.4. ý nghĩa của truyền thông tích cực đối với thực hành đa dạng hóa 

bữa ăn 

 Thiếu vi chất dinh dưỡng vẫn còn là một vấn đề đặc biệt ở các cộng 

đồng khó khăn. Có thể cải thiện suy dinh dưỡng thiếu vi chất bằng nhiều hình 

thức can thiệp: bổ sung, tăng cường, đa dạng hoá thức ăn - tất cả các biện 

pháp này có thể nhờ vào các chiến lược truyền thông hỗ trợ 

[11][104][151][152]  Như chúng ta đã biết không một loại thức ăn nào hoàn 

hảo và đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết. Các loại thức ăn khác nhau 

có thể đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ và cũng đảm bảo được lợi thêm từ các chất 

hoạt tính sinh học khác nhau đặc biệt trong rau. Hơn nữa, các lý do về  mặt 

văn hoá, liệu pháp điều trị, y tế và kinh tế ở mỗi nước, mỗi quốc gia đều có thể 

ảnh hưởng đến việc chọn lựa ưu tiên đối với việc tiêu thụ một số loại thức ăn 

này hoặc tránh một số loại thức ăn khác. Chính vì vậy trên thế giới, hiện nay 

người ta rất quan tâm đến việc đa dạng hoá thức ăn [12][104]. Việt Nam có 

truyền thống lâu đời và có nhiều hiểu biết địa phương về việc đa dạng hoá 

thức ăn ( ví dụ, vườn ao chuồng, trái cây và rau). Tuy nhiên, những hiểu biết 

của chúng ta còn hạn chế về chiến lược nào cần dùng để truyền thông có hiệu 

quả, về tầm quan trọng của nó trong thúc đẩy việc đa dạng hoá thức ăn ở các 

cộng đồng nghèo. Thực tế cho thấy phương pháp được xây dựng dựa trên kinh 

nghiệm có được từ tiếp xúc xã hội và sự tham gia của các nhóm dân cư xác 
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định ngày càng trở nên phổ biến và chúng chứng tỏ được việc tiếp tục thay đổi 

hành vi một cách bền vững. Các hoạt động truyền thông có sự tham gia lấy 

thính giả làm trung tâm có thể sử dụng một cách có hiệu quả để bảo vệ và 

thúc đẩy việc đa dạng hoá bữa ăn qua đó cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh 

dưỡng [121][153][154]. Chiến lược hỗ trợ bằng truyền thông để thúc đẩy việc 

đa dạng hoá bữa ăn qua đó cải thiện vi chất dinh dưỡng cần trả lời các câu hỏi 

sau : 

+ Chúng ta có thể sử dụng truyền thông một cách hiệu quả để bảo vệ và 

xúc tiến việc đa dạng hoá thức ăn trong nhóm bà mẹ và trẻ em - nếu như vậy 

thì như thế nào ?  

+ Một cách nhìn tổng thể về thái độ, thực hành của phụ nữ đối với đa 

dạng hoá bữa ăn đặc biệt cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú khoẻ mạnh và 

phát triển trẻ trong những năm đầu đời như thế nào? 

+ Tại các cộng đồng khó khăn, những vấn đề đối với việc truyền thông 

là gì? 

+ Làm thế nào chúng  ta có thể chọn lựa các chiến lược truyền thông 

một cách hiệu quả hơn dựa trên cơ sở đó. 

+ Những chiến lược truyền thông nào là hiệu quả trong việc đối thoại 

nhằm bảo vệ và xúc tiến việc đa dạng hoá thức ăn đối với phụ nữ ở các cộng 

đồng khó khăn? 

1.5. Thay đổi kiến thức, hành vi - phương pháp đánh giá thay đổi kiến 

thức, hành vi  

1.5.1. Khái niệm hành vi sức khỏe 

Hành vi sức khỏe là những thói quen, việc làm hàng ngày ảnh hưởng tốt 

hoặc xấu đến sức khỏe. Hành vi sức khỏe chịu ảnh hưởng của các yếu tố sinh 

thái, môi trường, xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị[1][16][53]. 

Mỗi hành vi là sự biểu hiện của tất cả các hợp phần: kiến thức, thái độ, 

niềm tin và thực hành 
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Hành vi = kiến thức + thái độ + niềm tin + thực hành 

 

 

1.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của truyền thông thay đổi hành vi 

1.5.2.1. Yếu tố kinh tế  

Yếu tố kinh tế đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thay đổi và 

duy trì hành vi. Một bà mẹ mặc dù biết được khi mang thai cần ăn uống bồi 

dưỡng hơn đặc biệt là các thức ăn động vật giàu chất sắt nhưng vì không có 

tiền mua nên luôn phải tiết kiệm, ăn uống kham khổ. Bà mẹ biết đẻ tại cở sở y 

tế là tốt nhưng không có tiền để đến cơ sở y tế đẻ hoặc không chịu chuyển 

tuyến khi có dấu hiệu nguy hiểm [1][16][53]. 

1.5.2.2. Thói quen truyền thống văn hóa  

Truyền thống văn hóa đặc biệt là phong tục tập quán lạc hậu là những 

yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc thay đổi hành vi như tập quán cho trẻ ăn bột, 

ăn cơm nhai sớm để trẻ cứng cáp, vắt bỏ sữa non sau khi sinh[1][16][53]... 

1.5.2.3. Dịch vụ xã hội  

Sự sẵn có của các dịch vụ xã hội như hệ thống văn hóa thông tin và giáo 

dục giúp nâng cao nhận thức, sự tiếp cận dễ dàng với cơ sở y tế cũng ảnh 

hưởng rất lớn tới việc thay đổi hành vi. Ví dụ, mặc dù bà mẹ mang thai biết lợi 

ích của việc uống bổ sung viên sắt/a xit folic nhưng trạm y tế là nơi có thuốc 

lại  quá xa nhà sẽ khó khăn để bà mẹ có thể mua viên sắt/a xit folic. Các bà 

mẹ rất muốn tiếp nhận các thông tin về dinh dưỡng và chăm sóc trẻ qua hệ 

thống loa truyền thanh địa phương nhưng loa lại quá xa nhà và không nghe 

được rõ[1][16][53]. 

1.5.2.4. Trạng thái về thể chất 

Là yếu tố bên trong mỗi cá nhân, nó có thể là yếu tố thúc đẩy hoặc kìm 

hãm sự thay đổi hành vi, ví dụ, như một bà mẹ có thể lực và sức khỏe tốt nên 

quá trình mang thai, sinh đẻ thuận lợi dễ dàng nên dễ dàng có suy nghĩ coi 

thường và khó khăn chuyển từ kiến thức thành thái độ và hành vi 
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đúng[1][16][53]. 

1.5.2.5.Yếu tố tâm lý, tình cảm 

Người phụ nữ được người chồng, người thân và gia đình thương yêu, 

động viên chăm sóc tốt sẽ dễ dàng chấp nhận và duy trì các hành vi có lợi 

trong khi mang thai. Người chồng thương yêu vợ cũng sẵn sàng chia sẻ trách 

nhiệm với vợ trong việc chăm sóc vợ khi có thai, chia sẻ trách nhiệm trong 

việc nuôi dạy con cái[1][16][53]. 

1.5.2.6. Kiến thức và kỹ năng   

Là năng lực cần thiết để thực hiện một hành vi có lợi cho sức khỏe. 

Người phụ nữ và người thân trong gia đình không hiểu được các dấu hiệu 

nguy hiểm khi mang thai hoặc khi chuyển dạ sẽ không tìm đến cơ sở y tế kịp 

thời khi có các biểu hiện không bình thường. Biết được lợi ích nuôi con bằng 

sữa mẹ nhưng không có kỹ năng trong việc cho con bú và duy trì nguồn sữa 

mẹ cũng có thể không có đủ sữa cho con bú[1][16][53].. 

 

1.5.3. Những điều kiện để có hành vi sức khỏe tốt 

Một cá nhân muốn có hành vi sức khỏe tốt cần có: 

-    Kiến thức: Hiểu biết đầy đủ về hành vi đó; 

-   Niềm tin và thái độ tích cực, muốn thay đổi; 

-   Kỹ năng để thực hiện hành vi; 

-   Sự ủng hộ: Có sự hỗ trợ của gia đình và xã hội để duy trì hành vi lâu 

dài. 

Tóm lại: Hành vi là một phần của cách sống hoặc văn hóa cộng đồng 

nên cần phát hiện và nhận định được hành vi hiện tại của đối tượng có ảnh 

hưởng đến sức khỏe như thế nào, hành vi nào có lợi, hành vi nào có hại, vô hại 

để quyết định lựa chọn những giải pháp nhằm cải thiện hành vi sức khỏe. Đó 

là khuyến khích các hành vi có lợi đã có, thay đổi dần các hành vi có hại bằng 

các hành vi mới có lợi cho sức khỏe. Tác động hợp lý với các hành vi không 

có lợi cũng không có hại cho sức khỏe[1][53]. 
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1.5.4. Quá trình thay đổi hành vi sức khoẻ 

Hành vi người và hành vi sức khoẻ bản thân nó là rất phức tạp, nên quá 

trình thay đổi nó cũng rất phức tạp và khó khăn. Việc thay đổi một hành vi sức 

khoẻ thường dựa trên cơ sở một tiên đề là con người ta luôn mong muốn được 

khoẻ mạnh hơn là bị đau ốm, trong đó các xúc cảm nhiều khi đóng vai trò 

quan trọng hơn là sự nhận thức về tình trạng sức khoẻ  bản thân để thúc đẩy 

mỗi cá nhân tự giác hành động dẫn tới sự thay đổi hành vi sức khoẻ . 

Có nhiều lý thuyết và mô hình giải thích các hành vi và quá trình thay 

đổi hành vi sức khoẻ như mô hình ABC, mô hình niềm tin sức khoẻ của 

Rosentock, lý thuyết hành động có suy tính của Fishbein và Ajzen, lý thuyết 

nhận thức xã hội của Bandura và lý thuyết/mô hình được sử dụng nhiều nhất 

để giải thích sự thay đổi hành vi sức khoẻ của cộng đồng là lý thuyết do 

Everett M. Rogers đề xướng năm 1971[1][53][54][59][62]. 

Các bước của quá trình thay đổi hành vi: 

Mục tiêu cuối cùng của TTGDDD là thay đổi một hành vi theo hướng 

có lợi về dinh dưỡng và sức khoẻ. Sự thay đổi này là một quá trình nhiều bước 

và tiến triển dưới tác động của các yếu tố tâm lý, xã hội và các hoạt động 

TTGD. 

Bảng 1.14. Dưới đây là Mô hình 5 giai đoạn thay đổi hành vi sức khoẻ 

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 

Nhận thức Quan tâm,   

thích thú 

Xem xét, Có ý 

định thay đổi 

Làm thử Chấp nhận và 

duy trì 

  

Như vậy quá trình thay đổi hành vi diễn qua 5 giai đoạn: 

 Giai đoạn 1: Trước hết đối tượng phải tự nhận ra hành vi của mình là 

có hại cho sức khoẻ bản thân và có thể cho cả cộng đồng. Việc này không 

phải là dễ, vì con người thường có xu hướng tự cho rằng các hành vi của mình 

là đúng đắn, không cần thiết phải thay đổi. Cần phải có dịp trải qua các kinh 

nghiệm không có lợi cho bản thân mới có thể nhận ra.  
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Giai đoạn 2: Tiếp theo, đối tượng phải có quan tâm đến hành vi mới 

lành mạnh để thay thế hành vi cũ và có lợi cho sức khoẻ của mình, rồi đi tìm 

kiếm các thông tin về hành vi mới đó, nhưng đến lúc này vẫn chưa có ý định 

thay đổi. Bước này có thể kéo dài vài tháng hoặc tới vài năm, và thực tế có 

những người không bao giờ vượt qua được nó.  

Giai đoạn 1 và 2 thuộc về nhận thức cảm tính nên các phương tiện 

thông tin đại chúng có tác dụng tốt nhất. 

Giai đoạn 3: Chuẩn bị cho sự thay đổi. Đây là bước ngoặt chuyển tiếp 

từ quá trình nhận thức cảm tính sang nhận thức lý tính, khi mà cá nhân đi đến 

quyết tâm đặt mục đích thay đổi và sẵn sàng thực hiện việc thay đổi. Trong 

bước này cá nhân chịu tác động mạnh bởi các yếu tố bên trong (lo sợ bị bệnh, 

hoặc coi thường các tác hại của bệnh ...) và các tác động bên ngoài (thái độ 

của những người trong gia đình và của bạn bè...). Lúc này vai trò và sự giúp 

đỡ trực tiếp của nhân viên truyền thông là rất quan trọng. Các phương tiện 

thông tin đại chúng không còn tác dụng tốt như trước nữa. 

Giai đoạn 4: Hành động để khắc phục các vấn đề cản trở sự thay đổi. 

(Đối tượng phải tự thử nghiệm hành vi sức khoẻ mới rồi tự đánh giá xem kết 

quả có tác động ảnh hưởng đến sức khoẻ bản thân ra sao.) Đây là giai đoạn 

làm thật để tự kiểm nghiệm trên chính bản thân mình,  và cũng là giai đoạn 

khó khăn nhất và quan trọng nhất, cần có sự giúp đỡ tích cực của truyền thông 

viên và những người thân có kinh nghiệm.  

Giai đoạn 5: Cuối cùng, đối tượng đi đến chỗ chấp nhận hay là từ chối 

hành vi sức khoẻ mới đó. 

- Nếu chấp nhận thì đối tượng cần có sự hỗ trợ về mọi mặt để có thể 

duy trì được hành vi sức khoẻ mới đó trong một thời gian đủ dài để nó trở 

thành một thói quen mới, một nếp sống mới. Duy trì hành vi mới đạt được 

bằng cách tự kiểm soát, nâng cao và củng cố các kết quả đạt được với sự hỗ trợ 

từ bên ngoài. 

- Nếu từ chối thì đối tượng lại quay trở lại bước trước đó hoặc thậm chí 
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từ bước 1, rồi tiến lên từng bước như đã làm. Nhớ rằng thất bại có thể xảy ra ở 

bất cứ giai đoạn nào trong quá trình thay đổi. Vì vậy, đối tượng phải kiên trì, 

có quyết tâm cao và luôn được sự hỗ trợ từ bên ngoài. trong quá trình thay đổi.  

Cần nhớ rằng, để thay đổi được một hành vi sức khỏe có hại đến một 

hành vi sức khoẻ có lợi, bản thân đối tượng nhiều khi phải trải qua chu trình 

trên đây nhiều lần. Đối tượng có thể chống đối lại sự thay đổi do thiếu hiểu 

biết, không được động viên, thiếu các phương tiện để giải quyết các khó khăn. 

1.5.5. Các phương pháp đánh giá thay đổi hành vi  

1.5.5.1. Đinh nghĩa 

Là phương pháp đo lường, ước lượng các kết quả và xét đoán các giá trị 

để từ đó đưa ra quyết định cải thiện toàn bộ quá trình[1][53][54]. 

 

1.5.5.2.  Các phương pháp đánh giá 

 Đo lường: Về 3 mặt của: Kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) đó là 

các chỉ số cho biết các mức độ hoàn thành của mục tiêu truyên truyên giáo 

dục sức khoẻ(TT-GDSK). 

Tuy vậy, việc đo lường này rất khó đảm bảo chính xác vì kiến thức và 

thái độ là trừu tượng vì vậy cần bổ sung thêm các phương pháp định tính và 

định lượng khác như: Giám sát có sự tham gia (Participatory observation), 

Thảo luận nhóm có chủ đích (FGD)[1][53][54].64][73][88]... 

 Xét đoán giá trị các kết quả: 

Bằng so sánh, đối chiếu các chỉ số đã đạt được với các chỉ số trước khi 

can thiệp, hoặc các chỉ tiêu đề ra trước khi can thiệp. 

Bằng phương pháp nghiên cứu định tính: Thảo luận nhóm có chủ đích, 

phỏng vấn sâu... 

Hoặc bằng phương pháp nghiên cứu định lượng: Điều tra nhân trắc, 

điều tra khẩu phần, xét nghiệm máu[1][53][54].64][73][88]... 

 Đưa ra các quyết định cải tiến: 

Căn cứ vào kết quả và các xét đoán các giá trị của kết quả để đưa ra các 
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quyết định cải tiến. 

1.5.5.3. Các bước đánh giá thay đổi hành vi 

Xác định rõ các mục tiêu và các tiêu chuẩn: 

 Hoàn thành về 3 mặt: Kiến thức, thái độ thực hành mà đối tượng đã 

đạt được ( đánh gi̧  ai?) vì vậy vấn đề trước tiên cần phải xác định rõ mục tiêu: 

Mục tiêu của TT-GDSK chính là những thay đổi về nhận thức, thái độ và cách 

thực hành mà đối tượng phải đạt được. 

 Kế tiếp xác định và phân loại rõ nhóm đối tượng đích: 

 Định nghĩa nhóm đối tượng đích: Là các nhóm đối tượng đặc hiệu mà 

thông tin truyền thông, các tài liệu, các chiến dịch truyền thông sẽ tập trung vào. 

 

 Phân loại nhóm đối tượng đích trong hoạt động truyền thông: 

- Đối tượng ưu tiên 1:  

+ Là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất của của vấn đề đang xảy ra. 

+ Là nhóm đối tượng quan trọng nhất mà thông điệp truyền thông tiếp cận. 

+ Là nhóm đối tượng đã từng có đáp ứng tốt nhất trước can thiệp. 

- Đối tượng ưu tiên 2: Là những đối tượng trực tiếp ảnh hưởng nhiều nhất 

đến nhóm đối tượng ưu tiên 1. 

- Đối tượng ưu tiên 3: (Đối tượng quan trọng) Là những đối tượngmà 

chương trình cần đến sự giúp đỡ ở đó nhiều nhất( tài chính, chính sách, chính trị...) 

Tuỳ từng vấn đề được xác định mà mà các nhóm ưu tiên cũng được xác 

định cho phù hợp. 

Trong TT-GDSK, chú ý đến các tiêu chuẩn chất lượng hơn là các tiêu chuẩn 

số lượng. 

 Lựa chọn các phương pháp đánh giá thích hợp: 

Phương pháp đánh giá cũng cần chú ý đến các chỉ số về chất lượng hơn các 

chỉ số về số lượng. 

Một cách tốt nhất để giúp lượng hoá các tiêu chuẩn hay các chỉ số về chất 

lượng thành số lượng giúp dễ đánh giá là: ấn định cho một tiêu chuẩn hay chỉ số 

một con số. 

Ví dụ: “Chỉ thái độ đồng ý hay không đồng ý của việc rửa tay trước khi 
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ăn và sau khi đi vệ sinh” 

 

Bảng 1.15. Mức độ đồng ý (có thể chia 3 mức hoặc 5 mức như sau) 

 

Hoàn toàn 

đồng  ý 

Đồng ý Chưa rõ Phản đối Hoàn toàn 

phản đối 

4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 điểm 0 điểm 

 

 

 

 Phân tích kết quả: 

So sánh các chỉ số với tiêu chuẩn hoàn thành cho thấy sự chênh lệch 

giữa hai loại số. Đây là bước khó khăn, phức tạp và quan trọng nhất vì vậy để 

đảm bảo tính chính xác, đúng đắn phải thật khách quan, trung thực trong khi 

phân tích đánh giá. 

 Ra quyết định: 

Dựa trên cơ sở phân tích,đánh giá các kết quả đó mà đưa ra quyết định. 

1.5.5.4. Khi nào thì đánh giá 

 Đánh giá ban đầu 

Trước khi triển khai công tác TT-GDSK, nhằm: 

+ Tìm hiểu các vấn đề sức khoẻ , nhu cầu sức khoẻ và các hành vi sức 

khoẻ của đối tượng giáo dục, các điều kiện thực tế chủ quan và khách quan. 

+ Dựa trên các các cơ sở đó mà xác định được các mục tiêu TT-GDSK 

cụ thể cho thích hợp. 

 Đánh giá tức thời 

+ Thu thập các thông tin phản hồi từ đối tượng giáo dục biểu hiện bằng 

lời nói, thái độ và việc làm cụ thể của đối tượng. 

+ Trên cơ sở đó mà điều chỉnh ngay được nội dung và phương pháp TT-

GDSK cho phù hợp hơn với đối tượng và với điều kiện hoàn cảnh thực tế. 

 Đánh giá kết thúc: 
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Đánh giá sau khi đã tiến hành các biện pháp can thiệp. 

+  Xác định được có những thay đổi gì trong kiến thức, thái độ và thực 

hành của đối tượng đang diễn ra như thế nào. 

+  Rút ra được những kinh nghiệm, nguyên nhân đã dẫn đến thành công 

hay thất bại, do chủ quan hay khách quan. 

+  Khẳng định hành vi mới mà đối tượng đã đạt được, từ đó có kế hoạch 

hỗ trợ tiếp tục cho đối tượng duy trì và phát triển hành vi 

mới[1][53][54].64][73][88].... 

 

 

1.6. Một số phương pháp nghiên cứu khoa học áp dụng trong truyền 

thông 

Như chúng ta đã biết, mục đích của giáo dục truyền thông là thay đổi 

hành vi có lợi sức khoẻ cho nhóm đối tượng đích. Vì vây để lập kế hoạch cho 

từng bước cụ thể của tiến trình truyền thông thì nghiên cứu mang tính lượng 

giá đó là nghiên cứu định hướng thường được sử dụng để giúp cho người làm 

kế hoạch có được cái nhìn thấu đáo về kiến thức, thái độ, thực hành liên quan 

đến dinh dưỡng của đối tượng hoặc nhóm đối tượng cùng các yếu tố căn 

nguyên đi kèm. Nghiên cứu định hướng là nghiên cứu lượng giá, được tổ chức 

thực hiện khi bắt đầu xây dựng các chương trình. Các kỹ thuật đặc trưng được 

sử dụng trong nghiên cứu định hướng gồm [20][32]: 

+ Thảo luận nhóm có trọng tâm (FGD), 

+ Phỏng vấn sâu (DI), 

+ Quan sát hành vi, 

+ Nghiên cứu các tài liệu dự kiện thứ cấp. 

Nghiên cứu định hướng sẽ giúp khêu gợi các ý tưởng cho các nghiên 

cứu định lượng tiếp theo hặc cung cấp dự liệu để thiết lập chương trình. 

Nghiên cứu định hướng được sử dụng như một công cụ thăm dò phản ứng của 

các nhóm đối tượng đích, để kích thích sự chú ý, để gây nhận thức hoặc tạo sự 

chấp nhận hoặc thúc đẩy hành vi. Nghiên cứu định hướng được sử dụng trong 

mọi công đoạn của tiến trình truyền thông từ khâu lập kế hoạch đến triển khai, 



 61 

theo dõi và đánh giá nhằm: 

+ Xây dựng kế hoạch trên kết quả nghiên cứu, 

+ Thu thập các đáp ứng của đối tượng với các sản phẩm truyền thông. 

+ Hiểu được căn nguyên của các thất bại. 

Vậy sự khác nhau của phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng 

là gì? Trong các giai đoạn của dự án truyền thông chúng được sử dụng như thế 

nào? 

 

 

1.6.1. Sự khác biệt giữa phương pháp định tính và phương pháp định lượng 

 

Bảng 1.16. Khác biệt giữa định tính và định lượng 

Đặc điểm Định tính Định lượng 

 

Mục 

®Ých/môc 

tiêu 

1. Khám phá, mô tả xây 

dựng lý luận. 

2. Đôi khi kiểm định giả 

thuyết. 

1. Mô tả, đánh giá , kiểm định giả 

thuyết. 

2. Đôi khi có thể xây dựng lý luận 

3.Nhằm thu được kết quả có thể khái 

quát hóa cho những nhóm đối tượng 

khác. 

Giả thuyết Không hoặc không cụ thể Thường cụ thể chính xác 

Khái niệm Thay đổi , thường xuất 

hiện trong quá trình 

nghiên cứu 

Thường được xây dựng từ các lí luận 

có trước 

Bối cảnh  Tự nhiên, không can thiệp 

và kiểm soát 

ít tính tự nhiên, hoặc được dựng 

nên(phòng thí nghiệm) có kiểm soát 

Phạm vi hẹp Rộng 

Thông tin Mang tính cá nhân Không còn tính cá nhân 

Ngôn 

ngữ/dự liệu 

Ngôn ngữ của đối tượng Là những con số 
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Mẫu nhỏ lớn hơn 

Tiếp xúc 

đối tượng 

Nhiều tiếp xúc trao đổi với 

đối tượng 

It tiếp xúc trao đổi với đối tượng 

Phân tích 

thống kê 

không có/ bắt buộc 

 

1.6.2. Các nghiên cứu được sử dụng trong 5 bước của triến trình truyền 

thông 

1.6.2.1. Xác định vấn đề và đối tượng 

- Bản chất vấn đề. 

- Ai bị ảnh hưởng nhiều nhất. 

- Nguyên nhân nào? 

- Điều kiện kinh tế văn hoá xã hội? 

Trong bước này các nghiên cứu định lượng vẫn là chủ yếu như điều tra 

nhân trắc học, điều tra khẩu phần, xét nghiệm máu...tuy nhiên các nghiên cứu 

định tính cũng được sử dụng. Kết quả các nghiên cứu sẽ được sử dụng để nhận 

định tình hình và đánh giá vấn đề. 

1.6.2.2. Xây dựng kế hoạch 

Kết quả nghiên cứu ở bước 1 được sử dụng để lập kế hoạch, chiến lược 

và đưa các phát hiện từ nghiên cứu vào các thông điệp, tài liệu ấn phẩm cũng 

như các khía cạnh khác của truyền thông. 

1.6.2.3. Thử nghiệm 

- Tài liệu truyền thông nên trình bày thế nào? 

- Thông điệp có được chấp nhận, có dễ hiểu không, có được đồng tình 

không? 

- Trình bày đã hấp dẫn chưa? 

- Cần phải thay đổi những gì? 

Để đạt được kết quả tốt và trả lời các câu hỏi đặt ra, thông điệp truyền 

thông cần ngắn gọn, dễ hiểu, thể hiện được các nội dung cần thiết và phù hợp 
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với văn hoá của địa phương. Để phát hiện được đối tượng giáo dục hiểu được 

tài liệu như thế nào? các phương pháp nghiên cứu sau thường được áp dụng: 

- Nghiên cứu định tính: Phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm có trọng tâm. 

- Nghiên cứu định lượng: Phát tờ rơi, điền mẫu phiếu góp ý. 

Nghiên cứu định tính là nghiên cứu chủ yếu trong bước thử nghiệm. 

Tuy nhiên, việc phối hợp nhiều loại phương pháp nghiên cứu nên được 

khuyến khích. 

1.6.2.4. Triển khai và thực hiện kế hoạch 

Các đầu vào của sản phẩm gồm: ấn phẩm in ấn, băng phát quảng cáo, 

tập huấn, giám sát triển khai. Việc triển khai cần được gắn liền với hỗ trợ và 

củng cố. 

Các nghiên cứu trong bước triển khai có thể là các nghiên cứu định 

tính: như thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu… hoặc các nghiên cứu định lượng 

như điều tra KAP, điều tra về khẩu phần…được thực hiện trong quá trình theo 

dõi và giám sát để có các điều chỉnh thích hợp và kịp thời. 

1.6.2.5. Theo dõi và đánh giá 

Thông điệp đã được truyền tải và đối tượng hiểu được như thế nào? có 

khó khăn trở ngại gì? có theo đúng kế hoạch không? truyền thông có hiệu quả 

không? 

Để trả lời các câu hỏi trên và để có các điều chỉnh kịp thời các nghiên 

cứu định tính và định lượng đều được áp dụng trong bước này. 

1.7. Một số nghiên cứu về hiệu quả của giáo dục truyền thông tại Việt 

Nam và trên thế giới 

1.7.1. Những nghiên cứu về hiệu quả của truyền thông tích cực trên thế 

giới 

Một nghiên cứu tryền thông tích cực thay đổi hành vi làm giàu thức ăn 

bổ sung cho trẻ em bằng các sản phẩm sẵn có tại địa phương ở Haiti. Kết quả 

cho thấy có sự thay đổi ý nghĩa giữa 2 nhóm bà mẹ về kiến thức cũng như 

thực hành trước và sau can thiệp [170][179]. 
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Tại Peru, Carrasco Sanez và cộng sự [136][141][142] năm 1998, một sự 

cố gắng tiếp thị xã hội về cải thiện chất lượng bữa ăn bằng thịt gà được cung 

cấp từ cộng đồng, kết quả cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa về chất lượng khẩu 

phần  ăn vào giàu sắt và vitamin C cũng như tổng lượng khẩu phần ăn hàng 

ngày về vitamin C, sắt và tỷ lệ hấp thu sắt ở nhóm đối tượng đích là phụ nữ ở 

lứa tuổi sinh nở. Kết quả cũng cho thấy tỷ lệ thiếu máu cũng giảm có ý nghĩa 

sau khi can thiệp. 

Tại Ethiopia, Ahmed, Ehui và Jabbar [136][141][142]  năm 1999 với 

kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy hiệu quả tiếp thị xã hội gia tăng 72% thu 

nhập ở các hộ gia đình trong đó sự chi tiếu cho mua sắm thực phẩm chỉ gia 

tăng 20%. Cả lượng vitaminA và sắt trong khẩu phần tăng cao hơn ở nhóm 

can thiệp khi so sánh với nhóm chứng. Tác giả không so sánh sự khác biệt về 

nguồn của các yếu tố vi lượng là thực phẩm thực vật hay động vật. Các phân 

tích tiếp theo sẽ đề cập đến đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em. 

Nhiều công trình nghiên cứu của Smitasiri S tại Thái Lan 

[181][182][183] vào những năm 1988-1991 phía bắc Thái Lan tại huyện 

Kanthararom thuộc tỉnh Srisaket. Phương pháp truyền thông có sự tham gia 

của cộng đồng trong nghiên cứu này là tăng cường sự tiếp cận với các sản 

phẩm giàu vitanin A sẵn có tại địa phương kết quả cho thấy có sự thây đổi có 

y nghĩa về KAP,  thực hành tiêu thụ các sản phẩm giàu vitamin A,  sử dụng 

dầu thực vật để chế biến thực phẩm cũng như tình trạng thiếu vitamin A giữa 

hai nhóm can thiệp và không can thiệp [182][183].  Gần đây 1995-1997, đánh 

giá sự thay đổi kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) về sự lựa chọn sử dụng 

các loại thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C và Sắt. Kết quả cho thấy có sự 

thay đổi có ý nghĩa về kiến thức, thái độ, thực hành thông qua đánh giá KAP 

và sự cải thiện về tình trạng thiếu máu dinh dưỡng cũng như thiếu Vitamine A 

thông qua đánh giá các chỉ tiêu cận lâm sàng giữa hai nhóm chứng và nhóm 

có can thiệp truyền thông trực tiếp qua kết quả đánh giá trước và sau can thiệp 

truyền thông [154]. 
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1.7.2. Những nghiên cứu về hiệu quả của truyền thông tích cực ở Việt nam 

Nhiều nghiên cứu về tình trạng thiếu máu thiếu sắt cũng như các yếu tố 

ảnh hưởng được thực hiện ở nhiều vùng đồng bằng của các tỉnh phía Bắc, 

Nam bộ , miền Trung [17][18][19][45]và Tây nguyên [46]. Các nghiên cứu 

can thiệp bổ sung vi chất để cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt cũng đã 

được thực hiện ở nhiều nơi và cho những kết quả đáng kích lệ [5]. Nhiều 

nghiên cứu điều tra về Kiến thức, Thái độ, Thực hành của người dân về thực 

hành vệ sinh thực phẩm của Hà Thị Anh Đào ở Hà nội [10], ... Các nghiên cứu 

trên chỉ mới phản ánh mô tả tình hình về kiến thức, thái độ, thực hành về một 

số vấn đề, chưa đi xa hơn để thay đổi hành vi của đối tượng.  

Nghiên cứu của Từ Giấy, Hà Huy Khôi, Lê Bạch Mai và CS [12] về cải 

thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em tiến tới thanh toán đói nghèo với 

mục tiêu đến năm 2000 các cơ sở có thể duy trì được các hoạt động nhờ sự 

tham gia tích cực của cộng đồng tại huyện Ninh Thanh, Hải Hưng .  

Một nghiên cứu gần đây (1999-2000) của Ogle BM, Phạm Hoàng Hưng 

và CS  về tính đa dạng thức ăn, nguồn dinh dưỡng đưa vào và sức khoẻ của 

người phụ nữ tại A Lưới - huyện miền núi Thừa Thiên Huế cho thấy nhóm bà 

mẹ có chế độ ăn đa dạng cao khẩu phần ăn không những đầy đủ năng lượng 

mà còn cung cấp đầy đủ các vitamin và các yếu tố vi lượng. ở đây phải nhấn 

mạnh đến vai trò của nguồn rau dại tự nhiên chiếm tới 50% và góp phần đáng 

kể trong toàn bộ nguồn vi chất dinh dưỡng đưa vào của khẩu phần [150][156]. 

Kết quả nghiên cứu của Hà Thị Anh Đào năm 2001 tại Hà Nội cho thấy 

việc giáo dục kiến thưc kết hợp với hướng dẫn thực hành vệ sinh thực phẩm 

trực tiếp cho người làm dịch vụ thức ăn đường phố bao gồm: biên soạn tài liệu 

sát với thực tế, phương tiện tập huấn đơn giản, thảo luận nhóm kết hợp với 

kiểm tra thường xuyên đẫ cải thiện có ý nghĩa tình trạng vệ sinh thức ăn 

đường phố. Số cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố phục vụ với thức ăn nóng tăng 

từ 29% lên 88%, bảo quản bày bán thức ăn trong tủ kính tăng từ 9% lên 57%, 

sử dụng dụng cụ lấy thức ăn tăng 20 lên 89%, thực phẩm sống chín riêng biệt 
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35% lên 73% [9]. 

 

Tổ chức Y tế Thế giới đã nhấn mạnh tính chất quan trọng của việc cải 

thiện thực hành chăm sóc sức khoẻ của gia đình và cộng đồng trong chiến 

lược IMCI - Lê Anh Tuấn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành một nghiên 

cứu can thiệp truyền thông trực tiếp để cải thiện kiến thức thực hành chăm sóc 

sức khoẻ trẻ em tại 3 tỉnh Lâm Đồng, Vĩnh Long và Trà Vinh (8/1999 - 

12/2001). Phương pháp can thiệp truyền thông duy nhất trong nghiên cứu này 

là điều hành thảo luận nhóm. Kết quả đánh giá sau can thiệp cho thấy đã có 

cải thiện về thực hành chăm sóc trẻ của bà mẹ có trẻ dưới 5 tuổi một cách ý 

nghĩa so với trước khi can thiệp [64]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

Chương 2 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

 

2.1. Địa điểm và Đối  tượng nghiên cứu 

2.1.1. Địa điểm 

Hai xã Phong Sơn và Phong Xuân thuộc huyện Phong Điền tỉnh Thừa 

Thiên Huế là một cặp xã các đặc điểm về địa lý, kinh tế, dân cư tương đối 

giống nhau được lựa chọn từ các cặp xã thuộc ba huyện: Phong Điền, Quảng 

Điền và Hương Trà. 

2.1.2. Đặc điểm chung về địa điểm nghiên cứu 

Phong sơn là một xã bán trung du cách thành phố Huế 32 km về phía 

Tây bắc. Gồm 13 thôn với  số hộ gia đình 2000,  số dân 10.624, trong đó phụ 

nữ lứa tuổi sinh đẻ 1000 người, trẻ em < 15 tuổi 3000, trẻ em < 60 tháng tuổi 

là 850.  99.9% là dân tộc Kinh và 0.1% là dân tộc Vân Kiều. Mạng lưới cơ sở 

y tế có 1 trạm y tế gồm 1 bác sỹ, 2 y tá và 1 nữ hộ sinh. 

Phong Xuân là một xã cách thành phố Huế khoảng 38 km về phía Tây 

nam là một xã kinh tế mới và vùng đồi núi. Gồm 15 thôn và số dân 5250 

người. Phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ 514  trẻ em < 15 tuổi 1500, trẻ em < 5 tuổi 

500. Dân số tại xã Phong Xuân 100 % là dân tộc Kinh. Mạng lưới cơ sở y tế 

có một trạm y tế với 1 y sỹ, 2 y tá và 1 nữ hộ sinh. 

2.1.3. Đối tượng nghiên cứu 

Tiêu chuẩn chọn đối tượng:  

                  -Bà mẹ tuổi sinh nở: 20-35 tuổi. 

                  -Trẻ em dưới 5 tuổi. 

                  -Đồng ý tham gia nghiên cứu 
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Tiêu chuẩn loại trừ: 

-Trẻ em dưới 5 tuổi bị các bệnh bẩm sinh (Thiểu năng não, sứt môi hở 

hàm ếch, Tim bẩm sinh...) 

- Các bà mẹ bị mắc các bệnh như ung thư, sốt rét, chảy máu dạ dày ruột, 

uống bổ sung viên sắt trong 1 năm qua hoặc có dấu hiệu bị mắc các bệnh mãn 

tính : Thận, gan... 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Đây là nghiên cứu can thiệp "giáo dục truyền thông tích cực trên cộng 

đồng"  

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Tương ứng các mục tiêu của, đề tài được thực hiện bởi hai nghiên cứu: 

- Thiết kế nghiên cứu mô tả:  

+ Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em. Tình trạng 

thiếu máu và kiến thức thực hành dinh dưỡng. 

+ Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả thực trạng 

dinh dưỡng và thiếu máu ở bà mẹ, trẻ em có so sánh. Các yếu tố ảnh hưởng 

kiến thức, thái độ, thực hành dinh dưỡng được xem xét là: văn hoá, nghề 

nghiệp, tuổi người mẹ, thu nhập kinh tế hộ gia đình, sự sẵn có các phương tiện 

truyền thông... 

+ Cỡ mẫu:  áp dụng công thức chọn mẫu 

                        z²p(1-p) 

   n =   -------------------- 

                                                 e² 

 

Với tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dới 5 tuổi 35%, bà mẹ là 32% được 

xem như là p ước đoán và để có sai số cho phép e= 0,05 (5%) ở ngưỡng tin 

cậy 95% ta sẽ tính được 353 trẻ và 334 bà mẹ cần tham gia vào điều tra các 
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chỉ số nhân trắc. Tuy nhiên theo khảo sát sơ bộ tại thực địa chúng tôi thấy số 

trẻ và số bà mẹ trong đối tượng trên tại hai xã nghiên cứu nhiều hơn không 

nhiều vì vậy chúng tôi quyết định điều tra các chỉ số nhân trắc trên toàn bộ trẻ 

em dưới 5 tuổi và toàn bộ bà mẹ 20-35 tuổi. 

- Thiết kế nghiên cứu can thiệp: 

+Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của GDTTTC làm giảm tỷ lệ thiếu máu:  

+ Phương pháp chọn mẫu: Theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống từ 

danh sách các bà mẹ tuổi sinh đẻ và các bà mẹ có con từ 6-24 tháng. 

+ Cỡ mẫu: Cỡ mẫu được tính theo công thức Hassard.  

                                                (Z+Z) 

                                  n = 2 [ --------------------- ]² 

                                                   ₁  -₂ 

- Z+Z: Chỉ số lượng mẫu mong muốn 

- Z =1,96 (=0.05) 

- Z = 0.84(= 0.02) 

- Z+Z = 2,8 

- ₁  -₂ =Hai trị số trung bình khác nhau mong muốn của Hb = 5g/l    

[2]. 

- : Độ lệch chuẩn gia hai số trung bình khác nhau của Hb = 9  [2]. 

    2,8X9 

                                  n = 2 [  ---------------------   ]²   =  51 

                                                            5 

Đề phòng số trẻ bỏ dở nghiên cứu nên được cộng thêm 20% của 51 là 

10. 

 

 

 

 

Xã Phong Sơn Xã Phong Xuân 
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Sơ đồ 1.2. Sơ đồ tổ chức can thiệp 

 

3. Điều tra KAP 
---------------------------------------- 
4. Điều tra khẩu phần 
    + Hỏi ghi 24 giờ qua 
    + Điều tra tần suất tiêu thụ thực 
phẩm 

Toàn bộ bà mẹ 20-35 tuổi 

1. Điều tra nhân trắc 

2. Xét nghiệm máu: 
60 Bà mẹ mỗi xã: 
60 Bà mẹ có con XN máu: 
      XN Hemoglobin 
  

Toàn bộ trẻ em < 5 tuổi 

2. Xét nghiệm máu: 
60 trẻ 6- 24 tháng mỗi xã: 
   + XN Hemoglobin 
   + XN Ferritin 

1. Điều tra cơ bản 

Xã can thiệp Xã chứng 

Điều tra cuối 

Các hoạt động can 
thiệp truyền thông 
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-Chọn ngẫu nhiên một xã để can thiệp và xã còn lại là đối chứng. Kết 

quả là xã Phong Xuân là xã can thiệp can thiệp và xã Phong Sơn là xã đối 

chứng. 

2.2.2. Phương pháp can thiệp và cách đánh giá 

Nhóm can thiệp: Truyền thông tích cực có sự tham gia của cộng đồng 

về phòng chống bệnh thiếu máu dinh dưỡng bằng: 

- Tăng cường kiến thức, thực hành dinh dưỡng: biết cách lựa chọn thực 

phẩm đa dạng sẵn có trên thị trường. 

- Khuyến khích đẩy mạnh các nghề tiểu thủ công tại địa phương để tăng 

thu nhập, tăng sức mua các đa dạng thực phẩm cải thiện bữa ăn 

- Phát triển ô dinh dưỡng gia đình thông qua hệ sinh thái VAC để có 

nhiều thực phẩm đa dạng tại địa phương cải tiến bữa ăn gia đình. 

Nhóm chứng: Không can thiệp. 

Công cụ truyền thông:  

-Thông qua hội thảo và thảo luận nhóm để cùng cộng đồng để thống 

nhất một cuốn sách nhỏ (Booklet) về phòng chống bệnh thiếu máu dinh dưỡng 

gồm những nội dung sau: 

           + Thiếu máu thiếu sắt là gi? 

           +  Những dấu hiệu để nhận biết của thiếu máu dinh dưỡng 

           +  Hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng 

           +  Nguyên nhân của thiếu máu dinh dưỡng 

 +  Các biện pháp phòng chống thiếu máu dinh dưỡng. 

 + làm thế nào để thức ăn thật phong phú và đa dạng với các  thực 

phẩm giàu sắt sẵn có tại địa phương. 

+ Làm thế nào để tăng thu nhập, tăng sức mua các thực phẩm cải 

thiện đa dạng bữa ăn. 

+ Làm thế nào để phát triển ô dinh dưỡng gia đình thông qua hệ 

sinh thái VAC  để  có nhiều thực phẩm đa dạng tại địa phương cải tiến 

bữa ăn gia đình (Giới thiệu những thực phẩm giàu sắt sẵn có tại địa 



 72 

phương). 

- Biên soạn tờ rơi, poster với những thông điệp chính về thiếu máu dinh 

dưỡng và cách phòng chống. 

- In những thông điệp chính về cách phòng bệnh thiếu máu bằng sử 

dụng đa dạng hoá những nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương lên cặp sách 

của học sinh. 

Các hoạt động truyền thông: 

- Tổ chức hội thảo với lãnh đạo địa phương, trạm y tế , Ban giám hiệu 

các trường tại địa phương thông báo tình hình tình trạng dinh dưỡng và thiếu 

máu qua kết quả điều tra ban đầu, thảo luận những biện pháp can thiệp truyền 

thông thích hợp đối với địa phương. 

- Tập huấn cho cán bộ y tế tại địa phương về chiến luợc truyền thông. 

- Tập huấn cho các cộng tác viên (CTV y tế, CTV Dinh dưỡng, Hội phụ 

nữ, hội nông dân) về nguy cơ, hậu quả, cách nhận biết, các biện pháp phòng 

chống có hiệu quả bệnh thiếu máu dinh dưỡng (có thực hành cho CTV về các 

thực phẩm giàu sắt, cách cải tiến bữa ăn trong gia đình bằng sử dụng đa dạng 

thức ăn bằng những nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương). 

- Phát động và tổ chức hội thi: 

+ Phát động và tổ chức hội thi tại trường học để huy động sự tham gia 

của giáo viên học sinh tìm hiểu kiến thức về bệnh thiếu máu dinh duỡng và 

cách phòng chống. Giáo viên tham gia biên soạn câu hỏi và đáp án cho hội thi. 

Phát động phong trào thi đua trong khối học sinh phổ thông về tìm hiểu kiến 

thức về bệnh thiếu máu và cách phòng chống. Liệt kê những loại thực phẩm 

giàu sắt sẵn có tại địa phương. 

+ Phát động hội thi vườn xanh và tổ chức hội thi vườn xanh tại các thôn 

trong xã do hội nông dân, hội phụ nữ và cộng tác viên Y tế  đảm nhiệm. 

- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ phòng chống bệnh thiếu máu dinh dưỡng 

cho các bà mẹ tại các thôn sinh hoạt định kỳ do CTV phụ trách: Trong những 

buổi này các đối tượng sẽ được cung cấp những thông tin về bệnh thiếu máu 
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dinh dưỡng. Chia sẻ với nhau kinh nghiệm trong xây dựng hệ sinh thái VAC 

tận dụng đa dạng nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương để cải tiến bữa ăn 

gia đình. Nếu có thể sẽ khuyến khích các hình thức văn nghệ như đóng kịch, 

tiểu phẩm và các bài hát... 

- Cộng tác viên: Là kênh truyền thông trực tiếp, quan trọng và quyết 

định tới sự thành công trong giai đoạn can thiệp. Họ vừa là người truyền thông 

trực tiếp cho các đối tượng vừa là người trực tiếp thăm viếng, giúp đỡ và theo 

dõi (sử dụng checklist) sự thay đổi thực hành của các đối tượng. Mỗi CTV sẽ 

phụ trách một số lượng nhất định đối tượng can thiệp. 

- Hỗ trợ về cơ sở vất chất để thực hiện cải thiện hệ sinh thái VAC: 

Các giống cây con giàu sắt sẵn có tại địa phương: Rau dền, rau muống, 

rau cải, rau mồng tơi, cây bí đỏ... 

Hỗ trợ kinh phí làm hàng rào, mua gà con: mỗi hộ 100.000đ 

- Hỗ trợ 200 cặp sách có in logo và in những thông điệp chính về cách 

phòng bệnh thiếu máu bằng sử dụng đa dạng hoá những nguồn thực phẩm sẵn 

có tại địa phương. 

2.2.3. Các biến số, chỉ tiêu và phương pháp thu thập số liệu 

+ Các chỉ tiêu Kinh tế xã hội (phương pháp phỏng vấn) 

+ Kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) sử dụng các sản phẩm giàu sắt 

phòng chống bệnh thiếu máu xác định bằng phương pháp KAP, phỏng vấn sâu 

(in depth interview), thảo luận nhóm có định hướng (Focus Group Discussion) 

+ Khẩu phần ăn (được xác định bằng phương pháp hỏi ghi và tần suất 

tiêu thụ thực phẩm) 

+ Các chỉ số nhân trắc: Cân nặng - Cân SECA, chiều cao: Thước gỗ: 

Chiều cao nằm với trẻ < 2 tuổi và chiều cao đứng với trẻ ≥ 2 tuổi. 

+ Xét nghiệm máu: 

*Xét nghiệm Hemoglobin máu: 

Sử dụng máy Hemocue: Do thuỷ điển sản xuất, máy gọn, nhẹ, thuận 

tiện khi sử dụng tại cộng đồng. Là máy quang kế, định lượng Hemoglobin 
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máu mao mạch, tĩnh mạch hoặc động mạch. Tổ chức Y tế Thế giới đã có nhận 

định phương pháp này có độ nhạy cao là 82.4% và độ đặc hiệu 94.2%. Trong 

điều kiện và nguồn lực cho phép việc định lượng trực tiếp bằng phương pháp 

trực tiếp là tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên, trong điều kiện các phòng xét nghiệm 

bình thường tại vùng sâu vùng xa thì có thể sử dụng phương pháp này [30]. 

Chuẩn bị thiết bị đo hàm lượng Hemoglobin: Máy hemocue: cóng 

chuẩn (Control cuvette) và cóng lấy máu (microcuvette). 

Cách đo: Không dùng bông cồn để lau máu, bỏ 2 giọt máu đầu tiên 

bằng giấy thấm sạch. Khi thấy giọt máu tiếp đủ làm đầy cóng, đưa đầu nhọn 

vào chính giữa giọt máu, máu sẽ tự chảy vào cóng. Đặt cóng vào vị trí đo cho 

máy phân tích. Sau 30-50 giây, màn hình xuất hiện kết quả Hb. Đọc kết quả 

và ghi vào phiếu. 

2.3. Xử lý phân tích số liệu 

+ Phân tích khẩu phần: Phần mềm ACCESS 

+ Nhập số liệu và tính tình trạng dinh dưỡng của trẻ < 5 tuổi với quần 

thể tham chiếu NCHS của Tổ chức Y tế thế giới: Cân nặng/ tuổi- Chiều cao/ 

tuổi - Cân nặng/ chiều cao. 

+ Các chỉ số nhân trắc: cân nặng, chiều cao), tỷ lệ thiếu máu 

(Hemoglobin, feritin), mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu và 

khẩu phần ăn - so sánh trước và sau can thiệp: Phần mềm SPSS10.0. 

2.4. Thời gian nghiên cứu 

Từ tháng 7/2005 đến tháng 12/2006. 
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2.5. Các bước tổ chức nghiên cứu 

Bước 1: Nhận định vấn đề. 

Tổ chức hội thảo các chuyên gia về lĩnh vực dinh dưỡng truyền thông 

tại Thái nguyên với mục đích xác định kế hoạch tổng thể. Trong hội thảo sẽ 

dựa vào thông tin chung về tình trạng thiếu dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh 

dưỡng ở Việt nam và các quốc gia khác trên thế giới để nhận định vấn đề. 

Trong hội thảo cũng xác định và phân công trách nhiệm của mỗi thành viên 

trong dự án. Xây dựng và thiết kế bộ công cụ điều tra cơ bản, thống nhất về 

phương pháp. 

Bước 2: Chuẩn bị cho kế hoạch can thiệp. 

Tiến hành hội thảo với lãnh đạo huyện và lãnh đạo hai xã triển khai dự 

án giới thiệu ý định và kế hoạch triển khai dự án. Tranh thủ sự ủng hộ và giúp 

đỡ của địa phương trong triển khai dự án. Tiếp tục hoàn thiện và thử bộ công 

cụ điều tra. Sau khi đã hoàn thiện và thử bộ câu hỏi tiến hành thành lập và tập 

huấn cho nhóm điều tra. Điều tra cơ bản được tiến hành ngay sau khi các 

nhóm đã được tập huấn và đã điều tra thử tại thực địa. Số liệu điều tra được 

nhóm điều tra làm sạch số liệu trước khi gửi về Viện Dinh dưỡng quốc gia xử 

lý số liệu. Kết quả điều tra cơ bản sẽ được thảo luận kỹ trong hội thảo tại thị 

xã Hội an với các chuyên gia dinh dưỡng, truyền thông để định rõ mục tiêu và 

dự kiến kế hoạch can thiệp. 

Bước 3: Kế hoạch can thiệp tại cộng đồng. 

Tiến hành hội thảo tại Huế với các chuyên gia dinh dưỡng, truyền thông. 

Trong hội thảo tiếp tục thảo luận về kết quả điều tra cơ bản và cùng nhau xác 

định đối tượng truyền thông của dự án gồm: 

+Đối tượng đích: Phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em 6-24 tháng. 

+Đối tượng ưu tiên 1: Phụ nữ tuổi sinh đẻ và phụ nữ có con 6-24 tháng. 

+Đối tượng ưu tiên 2: Nhân viên Y tế, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Các 

thầy cô giáo tiểu học và trung học. 

+Đối tượng ưu tiên 3: Các cán bộ lãnh đạo xã, huyện. 
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Thảo luận kế hoạch triển khai cụ thể tại cộng đồng gồm: 

+ Hội thảo tại cộng đồng thông báo kết quả điều tra cơ bản về tình 

trạng dinh dưỡng, thiếu máu các yếu tố liên quan.  

+ Cùng thống nhất về các giải pháp can thiệp truyền thông, kế hoạch 

chi tiết cho từng hoạt động. 

Bước 4: Thực hiện kế hoạch can thiệp. 

Sau khi đã xác định vấn đề và phân nhóm đối tượng, bước tiếp theo xác 

định mục tiêu cần đạt tới ở các nhóm đối tượng. Thảo luận lên kế hoạch triển 

khai hoạt động cho mỗi nhóm. Phát hành các tài liệu truyền thông cho mỗi 

nhóm và đặt chỉ tiêu đầu ra cho mỗi nhóm. 

Bước 5: Theo dõi và đánh giá. 

-Theo dõi trong giai đoạn can thiệp là phần quan trọng để xem xét, góp 

ý và thúc đẩy cho kế hoạch truyền thông, nó cũng chính là quá trình đánh giá 

tiến độ của truyền thông. Để thực hiện được điều đó các quan sát, các phiếu 

theo dõi kiểm tra (Check-list), các phỏng vấn sâu, các buổi thảo luận nhóm có 

trọng tâm rất quan trọng. Việc tiến hành giao ban định kỳ với cán bộ chủ chốt 

để xem xét, kiểm tra mọi việc có diễn ra theo đúng kế hoạch không, cái gì 

đang xảy ra? Làm thế nào để giải quyết? điểm mạnh, điểm yếu trong các hoạt 

động và thực hiện? là rất cần thiết. 

- Việc đánh giá kết quả và ảnh hưởng của can thiệp để trả lời câu hỏi: 

Kiến thức, Thái độ, Hành vi đã thay đổi chưa? Băng cách nào? so sánh với cáI 

gì? Có sự khác nhau không? đánh giá có sự tham gia của cộng đồng là sự xem 

xét đánh giá chung về của can thiệp về các nhóm được hưởng lợi ích của nó. 

Tạo điều kiện cho nhóm đối tượng đích thảo luận cái gì tốt, xấu? Lờy ý kiến 

của cộng đồng bao gồm cả những ý kiến đề xuất của cộng đồng bổ sung, 

chỉnh sửa cho sự đổi mới. Sự trưởng thành không chỉ thể hiện ở các thành viên 

của cộng đồng, các ban ngành tham gia mà còn trưởng thành ở ngay cả những 

nghiên cứu viên. Như vậy, sự tham gia của cộng đồng đã lôi cuốn mọi người 
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hoc tập, tự mỗi người cải thiện để trở nên tháo vát hơn trong những quyết định 

của mình. 

Bước 6: Công bố kết quả, phản hồi với lãnh đạo địa phương. 

2.7. Vấn đề y đức  

Tất cả các đối tượng ở hai xã đều được giải thích về mục đích của 

nghiên cứu và lợi ích của người tham gia. Các đối tượng đủ tiêu chuẩn nghiên 

cứu phải tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu và ký giấy cam kết  trước khi 

tiến hành điều tra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 3 
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Kết quả nghiên cứu 

3.1. Tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu dinh dưỡng ở trẻ em, phụ nữ và 

các yếu tố liên quan tại điều tra ban đầu. 

3.1.1. Tỷ lệ TNLTD(%) ở phụ nữ 20-35 tuổi. 

 

Bảng 3.1: Tỷ lệ TNLTD  ở phụ nữ  20-35 tuổi. 

 Xã Phong Sơn 

(n=342) 

Xã Phong Xuân 

(n=223) 

Chung 2 xã 

(n=565) 

BMI 18.5  76,3  69,5  73,6 

BMI<18,5 23,7 30,5*** 26,3 

 17-18,49 19,9 23,8  21,2 

 16-16,99 3,2 6,3   4,4 

 <16 0,9  0,4   0,7  

***P<0,001 giữa 2 xã nghiên cứu; 2 test  

 

Nhận xét: Tỷ lệ TNLTD chung ở phụ nữ lứa tuổi 20-35 tại 2 xã nghiên 

cứu là 26,4% (Phong Sơn là 23,7% và  Phong Xuân có tỷ lệ TNLTD cao hơn 

một cách có ý nghĩa (30,5%). Tuy nhiên, tỷ lệ TNLTD tại hai xã nghiên cứu 

chủ yếu ở mức độ nhẹ 21%, trung bình 4,4% và mức độ nặng 0,7%. 
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Bảng 3.2:  Tỷ lệ TNLTD (%) ở phụ nữ tuổi 20-35 theo nhóm tuổi. 

 

Xã Phong Sơn 

(n=342) 

Xã Phong Xuân 

(n=223) 

 

20-29 tuổi 

(n=144) 

30-35 tuổi 

(n=198) 

20-29 tuổi 

(n=112) 

30-35 tuổi 

(n=111) 

BMI18,5 62,6 45,2 32,4 46,5 

BMI<18,5 18,7 27,4* 33,9 26,5 

 17-18,49 16,6 21,8 25,0 22,5 

 16-16,99 1,4 4,6 8,9 3,6 

 <16 0,7 1,0 0 0,9 

 

*P<0,05 giữa các nhóm tuổi nghiên cứu; 2 test  

Nhận xét: Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn chung ở nhóm phụ nữ lứa 

tuổi 20-29 là 23,6 % và  nhóm phụ nữ lứa tuổi 30-35 là 26,9%. Có sự khác 

biệt có ý nghĩa(p<0,05) về tỷ lệ TNLTD giữa hai nhóm tuổi. Tuy nhiên, tại xã 

Phong Sơn nhóm phụ nữ tuổi 30-35 tỷ lệ TNLTD cao hơn nhóm phụ nữ tuổi 

20-29 trong khi tại xã Phong Xuân nhóm phụ nữ tuổi 20-29 tỷ lệ TNLTD cao 

hơn nhóm phụ nữ tuổi 30-35. 
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3.1.2. Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em <60 tháng tại điều tra ban đầu. 

3.1.2.1. Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em <60 tháng thể nhẹ cân(CN/T) 

Bảng 3.3: Tỷ lệ SDD(%) thể nhẹ cân ở trẻ <60 tháng  

Mức độ   SDD Xã Phong Sơn 

(n=558) 

Xã Phong Xuân 

(n=423) 

 

Chung 2 xã 

(n=981) 

Bình thường 71,7  60,3  66,7  

SDD 28,3 39,7*** 33,3 

 SDD ĐỘ I 22,9 32,4 27,0 

 SDD độ II 4,7  7,7 5,7 

 SDD®é III 0,7 0,2 0,5 

P<0,001 giữa 2 xã  nghiên cứu; 2 test  

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu trên 981 trẻ <60 tháng tại 2 xã Phong 

Sơn và Phong Xuân cho thấy tỷ lệ SDD thể nhẹ cân còn cao 33,3%. Trong đó: 

tỷ lệ SDD thể nhẹ cân ở xã Phong Xuân là 39,7% cao hơn có ý nghĩa(p<0,01) 

so với xã Phong Sơn là 28,3%. Tuy nhiên, suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở 2 xã 

chủ yếu là suy dinh dưỡng nhẹ: SDD độ I là 27,0%, SDD độ II là 5,7% và 

SDD độ III là 0,5%.  

 

 

 

Bảng 3.4: Tỷ lệ SDD (%)trẻ em< 60 tháng thể nhẹ cân theo lứa tuổi  

Nhóm tuổi 

(tháng) 

Xã Phong Sơn 

(n=558) 

Xã Phong Xuân 

(n=423) 

Chung 2 xã 

(n=981) 
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Chung <60 tháng 28,3 39,7*** 33,3 

 <12 tháng 8  19,6 11,3  

 13-24 tháng 28,9 35,2 31,4  

 25-36 tháng 34,7 39,2 36,9  

 37-48 tháng 35,7 50,0 37,9  

 49-60 tháng 34,3 40,9 37,2  

***P<0,001 giữa 2 xã  nghiên cứu; 2 test 

 

 

 

       

Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân(CN/T) theo nhóm tuổi
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Nhận xét: Phân tích TTDD theo nhóm tuổi cho thấy tỷ lệ nhẹ cân chung 

cả 2 xã đều tăng lên từ 11,3% ở nhóm trẻ <12 tháng đến 31,4% ở nhóm trẻ 

13-24 tháng, 36,9% nhóm trẻ 25-36 tháng sau đó tiếp tục duy trì  ở mức trên 

35% ở những nhóm tuổi tiếp theo.  

 

3.1.2.2. Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em < 60 tháng thể thấp còi(CC/T) 

Bảng 3.5: Tỷ lệ SDD(%) thể thấp còi ở trẻ em <60 tháng . 
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Mức độ   SDD Xã Phong sơn 

(n=558) 

Xã Phong xuân 

(n=423) 

Chung 2 xã 

(n=981) 

Bình thường 51,8 46,7 49,6 

SDD 48,2 53,3 NS 50,4 

 SDD ĐỘ I 32,7 33,6 33,1 

 SDD độ II 15,5  19,7 17,3 

NS, P>0,05 giữa 2 xã  nghiên cứu; 2 test  

Nhận xét: Tỷ lệ SDD thấp còi chung ở trẻ < 60 tháng cho cả hai xã là 

50,4%. Trong đó, Phong sơn là 48,2% và Phong xuân là 53,3%. Không có sự 

khác biệt(p>0,05) về tỷ lệ SDD thể thấp còi tại 2 xã nghiên cứu. SDD thể thấp 

còi chung cả hai xã chủ yếu là nhẹ: SDD độ I: 50,4% và SDD độ II là 17,3%. 

 

Bảng 3.6: Tỷ lệ SDD(%) thể thấp ở trẻ em/ còi  theo  lứa tuổi 

Nhóm tuổi 

(tháng) 

Xã Phong sơn 

(n=558) 

Xã Phong xuân 

(n=423) 

Chung 2 xã 

(n=981) 

Chung <60 tháng 48,2 53,3NS 50,5 

 <12 16,1  26,0 18,9  

 13-24 45,8 58,0  50,6  

 25-36 54,5 50,5 52,5  

 37- 48 58,2 63,9 61,0  

 49-60 34,3 55,0 59,5 

NS, P>0,05 giữa 2 xã  nghiên cứu; 2 test 
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Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ SDD thể thấp còi(CC/T) theo nhóm tuổi
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Nhận xét: Tỷ lệ SDD thể thấp còi 18,9% ở nhóm tuổi <12 tháng, tăng 

lên 50,6% ở nhóm 13-24 tháng và tiếp tục duy trì ở mức cao trên 50% ở 

những nhóm tiếp theo. Nhóm 25-36 tháng: 50,5%, 37-48 tháng: 61,0%, 49-60 

tháng: 59,5%. 

 

3.1.2.3. Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em <60 tháng thể gầy còm(CN/CC) 

Bảng 3.7.Tỷ lệ SDD(%) thể gầy còm ở trẻ em <60 tháng 

Mức độ   SDD Xã Phong Sơn 

(n=558) 

Xã Phong Xuân 

(n=423) 

Chung 2 xã 

(n=981) 

Bình thường(%) 94,8 94,8 94,8 

SDD(%) 5,2 5,2 NS 5,2 

 SDD ĐỘ I(%) 3,8 4,3 4,0 

 SDD độ II(%) 1,4 0,9 1,2 

NS, , P>0,05 giữa 2 xã  nghiên cứu; 2 test  
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Nhận xét: Tỷ lệ SDD thể gầy còm chung hai xã là 5,2% Trong đó, 

Phong sơn là 5,2% và Phong xuân tỷ lệ tương tự cũng là 5,2%. Không có sự 

khác biệt (p>0,05) về tỷ lệ SDD thể gầy còm giữa 2 xã. SDD thể gầy còm 

chung độ I là 4,0%, SDD thể gầy còm độ II là 1,2%. 

 

Bảng 3.8: Tỷ lệ SDD(%)thể gầy còm  ở trẻ em < 60 tháng phân  theo lứa tuổi  

Nhóm tuổi 

(tháng) 

Xã Phong Sơn 

(n=558) 

Xã Phong Xuân 

(n=423) 

Chung 2 xã 

(n=981) 

Chung <60 tháng(%) 5,2 5,2 5,2 

 <12 3,6  2,2 3,1  

 13-24 12,3 8,1  10,7 * 

 25-36 4,0 5,2 4,5  

 37-48 3,0 6,1 4,6  

 49-60 4,0 4,1 6,5 

*P<0,05 so với nhóm <12 tháng. 

 

 

Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ SDD thể gầy còm(CN/CC) theo nhóm tuổi
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Nhận xét: Tỷ lệ SDD thể gầy còm  thay đổi theo nhóm tuổi: 3,1% ở 

nhóm tuổi 1-12 tháng tăng lên 10,7% ở nhóm tuổi 13-24 tháng và sau đó ở 

mức thấp hơn là 4,5% ở nhóm 25-36 tháng và tiếp tục duy trì ở mức cao tương 

tự ở các nhóm tiếp theo.  

3.1.2.4. Tổng hợp tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em<60 tháng, cho 3 chỉ số, theo 

quần thể tham khảo NCHS 1977và WHO 2005  

Bảng 3.9: Tỷ lệ SDD /nhóm tuổi/ 2 quần thể tham khảo NCHS 1977 và WHO 

2005. 

Nhãm tuæi(th¸ng) QT 

Tham 

chiếu 

Chỉ số 

0-12 13-24 

 

25-36 

 

37-48 

 

49-60 

 

Chung<60 

 

CN/T 11,3 31,4 36,9 37,9 37,2 33,3 

 

CC/T 18,9 50,6 50,5 61,0 59,9 50,5 

 

 

 

 

NCHS 

1977 

CN/CC 3,1 10,7 4,5 4,6 6,5 5,2 

 

CN/T 
11.3 

 
24.5 

 
27.3 

 
37.8 

 
33.8 

 
28.1* 

CC/T  

26,4 

 

56,0 

 

67,7 

 

79,9 

 

61,3 

 

58,2*** 

 

 

 

WHO 

2005 

CN/CC  

6,3 

 

9,4 

 

5,1 

 

5,6 

 

5,2[ 

 

6,1 NS 

 

NS, p>0,05; *, p<0,05; **,p<0,01; ***, p<0,001 Vs cùng chỉ số, cùng nhóm tuổi. 



 86 

Nhận xét: Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân(CN/T) ở trẻ <60 tháng theo quần thể 

tham khảo WHO 2005 28,1% thấp hơn có ý nghĩa(p<0,05) khi so sánh với 

cùng với chỉ số đó theo quần thể tham khảo NCHS 1977 là 33,3% (biểu đồ 

3.4). Tỷ lệ SDD thể thấp còi(CC/T) ở trẻ <60 tháng  theo quần thể tham khảo 

WHO 2005 là 58,2% lại cao hơn có ý nghĩa(p<0,01) khi so sánh cùng chỉ số 

đó với quần thể tham khảo NCHS 1977 là 50,5% (biểu đồ 3.5). Tỷ lệ SDD thể 

gầy còm (CN/CC) ở trẻ <60 tháng theo quần thể tham khảo WHO 2005 6,1% 

cao hơn  khi so sánh với cùng với chỉ số đó theo quần thể tham khảo NCHS 

1977 là 5,2%(biểu đồ 3.6) tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). 

 

 

Biểu đồ 3.4: Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân (CN/T) theo nhóm 
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*p<0,05, NCHS  Vs WHO 



 87 

Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ SDD thể thấp còi (CC/T)theo nhóm 

tuổi***
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 ***p<0,01, NCHS Vs WHO 

 

Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ SDD thể gầy còm (CN/CC) theo nhóm 
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3.1.3. Tình trạng thiếu máu ở phụ nữ tuổi 20-35 tại điều tra ban đầu. 

3.1.3.1. Tỷ lệ thiếu máu(%)ở phụ nữ tuổi 20-35  
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Biểu đồ 3.7: Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ tuổi 20-35
 

Nhận xét: Tỷ lệ thiếu máu chung ở phụ nữ lứa tuổi 20-35 là 29,7%. 

Trong đó ở Phong Sơn là 24% và Phong Xuân là 35,3%. 

 

3.1.3.2. Mức độ thiếu máu ở phụ nữ tuổi 20-35 tại 2 xã nghiên cứu 

Bảng 3.10:  Mức độ thiếu máu(%) ở phụ nữ 20-35 tuổi 

Mức độ 

Thiếu máu 

Phong Sơn 

       (n=50) 

Phong Xuân 

(n=50) 

Tổng 2 xã 

(n=100) 

 

Bình thường Hb≥12g/dl 76,0 64 70,0 

Thiếu máu Hb<12g/dl 24,0 36,0NS 30,0 

 10-11,9g/dl 22,0 22,0 22,0 

 7-9,9g/dl 2,0 12,0 7,0 

 <7g/dl  2,0 1,0 

NS, P>0,05 giữa 2 xã  nghiên cứu; 2 test  
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Nhận xét: Không có sự khác biệt về tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ tuổi 20-35 

tại điều tra ban đầu. Mức độ thiếu máu nhẹ chung là 22,0%. thiếu máu trung 

bình là 7,0% và thiếu máu nặng là 1%. 

3.1.4. Tình trạng thiếu máu ở trẻ em tại điều tra ban đầu 

3.1.4.1. Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em tại điều tra ban đầu 
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Biểu đồ 3.8: Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em
 

Nhận xét: Tỷ lệ thiếu máu lứa tuổi 6-24 tháng tại điều tra ban đầu là 

55,0%,trong đó Phong sơn là 58,0% và Phong xuân là 52,0%.  

3.1.4.2. Mức độ thiếu máu ở trẻ em lứa tuổi 6-24 tháng  tại điều tra ban đầu 

Bảng 3.11:  Mức độ thiếu máu(%) ở trẻ em 6-24 tháng  tại điều tra ban đầu 

Mức độ thiếu máu (Hb) Phong sơn 
       (n=50) 

Phong xuân 
(n=50) 

Tổng 2 xã 
(n=50) 

Bình thường Hb≥11g/dl 42,0 48,0 45,0 

Thiếu máu Hb<11g/dl 58,0 52,0NS 55,0 

 10-10,9g/dl 18,0 28,0 23,0 

 7-<10g/dl 38,0 22,1 29,0 

 <7g/dl 2,0 2,0 2,0 

NS, P>0,05 giữa 2 xã  nghiên cứu; 2 test  
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Nhận xét: Không có sự khác biệt về tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em lứa tuổi 6-

24 tháng tại 2 xã nghiên cứu. Mức độ thiếu máu ở trẻ em lứa tuổi 6-24 tháng 

chủ yếu là thiếu máu nhẹ 23,0%, thiếu máu trung bình là 29,0% và thiếu máu 

nặng 2,0%.  

3.1.5. Các yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu máu. 

Bảng 3.12: Các yếu tố xã hội liên quan đến tình trạng thiếu máu ở bà mẹ. 

 

Các yếu tố liên quan 

Thiếu máu 

(n=30) 

Không thiếu 

máu 

(n=70) 

OR(CI 95%) 
P, 2 test 

<18.5 80,0 10,0  

BMI  18,5 20,0 91,4 

OR=36,5, p<0,001 

CI 95%=11,2-19,9 

< cấp 1 56,7 52,8 Trình độ 

văn hoá > cấp 1 43,3 48,6 

OR=1,2, p>0,05 

CI 95%=0,5-2,8 

>2 60,0 52,8 Số con /  

gia đình  2 40,0 48,6 

0R=1,4, p>0,05 

CI 95%=0,6-3,3 

>4 76,7 60,0 Số khẩu/  

gia đình  4 23,3 41,4 

OR=2,3, p>0,05 

CI 95%=0,9-5,9 

≤250.000 80,0 91,4 Thu nhập 

(®/th¸ng) >250.000 20,0 10,0 

OR=0,4, p>0,05 

CI 95%=0,1-1,4 

 

Nhận xét: Phân tích các yếu tố xã hội liên quan tới tình trạng thiếu máu ở bà 

mẹ cho thấy: Chỉ số khối BMI  bà mẹ< 18,5 khác nhau có ý nghĩa thống kê 

OR= 36,6; (P<0,01)giữa hai nhóm bà mẹ thiếu máu  và không thiếu máu. Còn 

các yếu tố khác như : Trình độ văn hoá của bà mẹ, số con trong gia đình, số 

khẩu trong gia đình, mức thu nhập bình quân trong gia đình cũng có sự khác 
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nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) giữa hai 

nhóm bà mẹ thiếu máu  và không thiếu máu. 

 

Bảng 3.13:  Các yếu tố Dinh dưỡng liên quan đến tình trạng thiếu máu ở bà 

mẹ 

 

Các yếu tố liên quan 

Thiếu máu 

(n=30) 

X ± SD 

Không thiếu máu 

(n=70) 

X ± SD 

 

P 

t- test 

Điểm trung bình:  +Kiến thức 

                         +Thái độ 

                              +Thực hành 

19,5 ± 7,7 

58.2 ± 14,2 

29,5 ± 9,6 

44,3 ± 8,0 

67,9 ± 15,5 

54,6 ± 7,5 

<0,001 

<0,01 

<0,001 

Điểm đa dạng thức ăn: 

 +Đa dạng nhóm thức ăn( Dietary 

Diversity Score) 

 +Đa dạng loại thực phẩm(Food 

Diversity Score) 

 

4,1 ±  0,7 

 

5,1 ±  0,9 

 

6,2 ± 0,7 

 

9,1 ± 1,3 

 

<0,001 

 

<0,001 

Sắt và Vitamine C trong khẩu phần : 

                      Sắt (mg) 

                 Vitamin C (mg) 

 

   8,2 ± 2,8 

22,9 ± 19,5 

 

9,5 ± 2,8 

29,0 ± 25,1 

 

<0,05 

<0,01 

 

Nhận xét: Yếu tố liên quan có ý nghĩa (P <0,01) tới tình trạng thiếu 

máu của bà mẹ đó là: kiến thức (K), thái độ (A), thực hành(P) của các bà mẹ 

về các sản phẩm giàu sắt, các biện pháp phòng chống thiếu máu. Thực hành  

đa dạng nhóm thức ăn (DDS) cũng như đa dạng loại thực phẩm (FVS) cũng có 

sự khác biệt(P<0,01) ở hai nhóm. Khẩu phần ăn / 24 giờ ở nhóm bà mẹ thiếu 

máu hàm lượng vitamin C và sắt trong khẩu phần ăn thấp hơn có ý 

nghĩa( p<0,05 đối với sắt, p<0,01 đối với vitamine C) so với nhóm bà mẹ 

không thiếu máu. 

Bảng 3.14:  Các yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu máu ở trẻ em 
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Các yếu tố liên quan Thiếu máu 

(n=55) 

Không 

thiếu máu 

(n=45) 

      OR(CI 95%)  
 P, 2 test 

BMI bà mẹ <18.5(%) 

BMI bà mẹ >18.5(%) 

65,4 

34,6 

26,7 

73,3 
OR=5,2; p<0,001 

CI 95%= 2,2-12,4 

Trình độ văn hoá bà mẹ<cấp 1 

Trình độ văn hoá bà mẹ>cấp 1 

54,5 

45,5 

44,4 

55,5 
OR=1,5; p>0,05 

CI 95%= 0,7-3,3 

Số con trong gia đình >2 

Số con trong gia đình <2 

45,5 

54,5 

53,3 

46,7 
OR=0,73; p>0,05 

CI 95%= 0,3-1,6 

Số khẩu trong gia đình >4 

Số khẩu trong gia đình <4 

65,4 

34,6 

60,0 

40,0 
OR=1,3; p>0,05 

CI 95%= 0,6-2,9 

Thu nhập bình quân ≤250đ/tháng 

Thu nhập bình quân >250đ/tháng 

92,7 

7,3 

91,1 

8,9 
OR=1,2; p>0,05 

CI 95%= 0,3-5,3 

Tình trạng dinh dưỡng của trẻ: 

+(CN/tuổi)SDD nhẹ cân 

 

+(CC/tuổi)SDD thấp còi 

 

+(CN/ CC)SDD gầy còm 

 

47,3 

 

36,3 

 

     20,0 

 

21,7 

 

13,3 

 

2,0 

 

 

OR=3,1.p<0,05 

CI 95%= 1,3-7,6 

OR=3,7.p<0,05 

CI 95%= 1,3-10,3 

OR=5,4.p<0,05 

CI 95% =1,1-25,7 

 

Nhận xét: Phân tích các yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu máu ở trẻ 

em cho thấy: Chỉ số khối BMI  bà mẹ< 18,5 khác nhau có ý nghĩa thống kê 

(P<0,01) giữa hai nhóm trẻ thiếu máu  và không thiếu máu. Tỷ lệ nhẹ cân, 

thấp còi và gầy còm cao hơn có ý nghĩa (p<0,05) ở nhóm thiếu máu so với 

nhóm không thiếu máu.  Còn các yếu tố khác như : Trình độ văn hoá của bà 

mẹ, số con trong gia đình, số khẩu trong gia đình, mức thu nhập bình quân 

trong gia đình cũng có sự khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (P>0,05) giữa hai nhóm trẻ  
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Bảng 3.15:  Các yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu máu ở trẻ em 

 

Các yếu tố liên quan 

Thiếu máu 

(n=55) 

       X ± SD 

Không thiếu máu 

(n=45) 

X± SD 

P 

t-test 

Điểm KAP của bà mẹ 

+Kiến thức 

+Thái độ 

+Thực hành 

 

15,4 ± 7,8 

45,0 ± 14,1 

31,1 ± 11,2 

 

33,7 ± 11,9 

53,6 ± 10,7 

46,4 ± 9,3 

 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

 

Nhận xét: Điểm trung bình về kiến thức (K), thái độ (A), thực hành (P) 

của các bà mẹ về các sản phẩm giàu sắt sẵn có tại địa phương  cũng như các 

biện pháp phòng chống thiếu máu dinh dưỡng cho trẻ khác biệt có ý nghĩa 

thống kê(p<0,01) khi so sánh giữa hai nhóm trẻ thiếu máu và không thiếu 

máu. 
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3.1.6. Thực trạng về giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn và tính đa dạng 

thực phẩm phân tích theo điều tra khẩu phần ăn/24 giờ và tần suất tiêu thụ 

thực phẩm tại cộng đồng nghiên cứu. 

 

Bảng 3.16:  Giá trị dinh dưỡng khẩu phần ăn của các bà mẹ tại cộng đồng 

nghiên cứu. 

  Phong Sơn 

X ± SD 

Phong xuân 

X ± SD 

Nhu cầu 

khuyến nghị 

Phụ nữ  20-35 tuổi 

(n=50) 

8,9 ± 2,5 8,6 ± 3,1 Sắt (mg) 

Bà mẹ-trẻ 6-24Tháng 

(n=50) 

8,76 ± 3,2 9,3 ± 3,1 

24mg(§¹t 

gần 30% nhu 

cầu khuyến 

nghị 

Phụ nữ  20-35 tuổi 

(n=50) 

25,6 ± 22,9 28,1 ± 25,2 VitaminC 

    (mg) 

Bà mẹ-trẻ 6-24Tháng 

(n=50) 

27,8 ± 34,1 37,1 ± 36,3 

74mg(§¹t 

gần 50% nhu 

cầu khuyến 

nghị) 

 

 

Nhận xét: Phân tích giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn của các bà mẹ 

tại cộng đồng nghiên cứu về khoáng chất và vitamin cho thấy : hàm lượng sắt, 

hàm lượng vitamin C  trong khẩu phần ăn của các bà mẹ tại hai xã Phong Sơn 

và Phong Xuân rất thấp, chỉ đạt khoảng 1/3 so với nhu cầu khuyến nghị của 

Viện Dinh dưỡng Quốc gia. 
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Bảng 3.17: Tần suất tiêu thụ một số thực phẩm giàu sắt ở phụ nữ tuổi 20 -35 

và bà mẹ có con 6-24 tháng 

TT Loại thực phẩm Tần suất tiêu thụ/ tuần(%) 

1 Đậu nành 3 

2 Đậu xanh 1 

3 Rau dÒn 3 

4 Rau ngãt 6 

5 Rau khoai 46 

6 Đu đủ 1 

7 Rau muèng 8 

8 Trứng vịt 6 

9 Thịt vịt 2 

10 Cá đồng 1 

11 Rau mùi tàu 1% 

12 Rau mùi ta 2 

13 Rau thơm khác 7 

14 Nước mắm 99 

15 Đậu đen 0 

16 Đậu đũa 0 

17 Cùi dừa 0 

18 Tiết bò 0 

19 Tiết lợn 0 

20 Thịt gà 0,5 

21 Thịt ếch 0 

Nhận xét: Phân tích tính đa dạng trong khẩu phần ăn qua điều tra tần 

suất tiêu thụ thực phẩm giàu sắt sẵn có tại địa phương của các bà mẹ tại cộng 

đồng nghiên cứu cho thấy: Tần suất  sử dụng các thực phẩm giàu sắt sẵn có tại 

địa phương mức tiêu thụ hàng ngày và hàng tuần rất thấp như : Vừng 1%, đậu 
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nành 3%, rau đền 3%, rau ngót 6%...nhiều loại thực phẩm giàu sắt và rất 

sẵncó tại địa phương hầu như chưa được sử dụng: đậu đen, đậu đũa, cùi dừa, 

tiết bò, tiết lợn, thịt gà, thịt ếch. 

3.2. Hiệu quả của giáo dục truyền thông tích cực đối với kiến thức, thực 

hành đa dạng hoá bữa ăn ở phụ nữ tuổi 20-35 và bà mẹ có con 6-24 tháng 

 Tại thời điểm điều tra ban đầu có 50 phụ nữ tuổi 20-35 và 50 bà mẹ có 

con 6-24 tháng tham gia điều tra ở mỗi xã. Tại thời điểm điều tra đánh giá 

cuối số phụ nữ tuổi 20-35 là 60 và bà mẹ có con 6-24 tháng là 60 tham gia 

điều tra ở mỗi xã.  

3.2.1. Hiệu quả của giáo dục truyền thông tích cực đối với kiến thức, thái 

độ, thực hành (KAP) trong đa dạng hoá bữa ăn ở phụ nữ tuổi 20-35 và bà 

mẹ có con tuổi 6-24 tháng 

Bảng 3.18: Điểm trung bình về Kiến thức, thái độ, thực hành đa dạng hoá bữa 

ăn và các biện pháp phòng chống thiếu máu ở phụ nữ tuổi  20-35  

 Thời điểm Xã chứng 

X±SD 

Xã can thiệp 

X±SD 

(T0,n=50) 24.4  11,6 19,8   9,9 

(T12,n=60) 29,2  12,3 64,6  21,7*** 

Kiến thức 

Tăng( T12-T0) 4,8 44,8 

(T0,n=50) 66,9±19,9 64,6±21,7 

(T12,n=60) 52,1±18,9 80,1±12,8*** 

Thái độ 

Tăng( T12-T0) -14,8 15,5 

(T0,n=50) 45,8±13,2 43,9±11,4 

(T12,n=60) 43,3±16,1 67,6±8,4*** 

Thực hành 

Tăng( T12-T0) -2,5 23,7 

 *** p<0,001  vs xã chứng , vs T0 cùng nhóm; (t-test) 

Nhận xét: Điểm trung bình về kiến thức, thái độ, thực hành đa dạng hoá 

bữa ăn và các biện pháp phòng chống thiếu máu khác ở phụ nữ tuổi  20-35 có 
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sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,001)khi so sánh ở cùng thời điểm  T12 

giữa xã chứng và xã can thiệp và khi so sánh với thời điểm T0 ở xã can thiệp.  

 

Bảng 3.19:  Điểm trung bình về kiến thức, thái độ, thực hành đa dạng hoá bữa 

ăn và các biện pháp phòng chống thiếu máu ở bà mẹ có con tuổi 6-24 tháng.  

 Thời điểm Xã chứng 

X±SD 

 

Xã can thiệp 

X±SD 

 

(T0,n=50) 21,5±12,5 16,6±12,1 

(T12,n=60) 26,7±13,6 63,6±10,5*** 

Kiến thức 

Tăng( T12-T0) 5,1 47,0 

(T0,n=50) 49,9±14,4 49,6±13,3 

(T12,n=60) 48,9±17,8 76,1±14,1*** 

Thái độ 

Tăng( T12-T0) -1,0 26,5 

(T0,n=50) 36,4±12,5 41,2±10,1 

(T12,n=60) 38,1±16,3 67,6±12,1*** 

Thực hành 

Tăng( T12-T0) 1,7 26,4 

***p<0,001  vs xã chứng , vs T0 cùng nhóm; (t-test) 

 

Nhận xét:  Điểm trung bình về kiến thức, thái độ, thực hành đa dạng 

hoá bữa ăn và các biện pháp phòng chống thiếu máu khác ở các bà mẹ có con 

tuổi 6-24 tháng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,001) khi so sánh ở 

cùng thời điểm T12 ở xã chứng và xã can thiệp và khi so sánh thời điểm T0 và 

T12 ở xã can thiệp 
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Bảng 3.20. Chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp về Kiến thức, thái độ, thực 

hành đa dạng hoá bữa ăn và các biện pháp phòng chống thiếu máu khác ở phụ 

nữ tuổi  20-35 trước và sau can thiệp tại 2 xã Phong Sơn và Phong Xuân. 

 

 Thời điểm Xã chứng 

(%) 

Xã can thiệp 

(%) 

(T0,n=50) 6,0  10,0 

(T12,n=60) 10,0 98,3* 

Chỉ số H.Quả 66,7 883,0 

Điểm kiến thức từ 

trung bình trở lên 

HQ. Can thiệp 816.3 

(T0,n=50) 72,0 52,0 

(T12,n=60) 61,7 98,3 

Chỉ số H.Quả 14,3 89,0 

Điểm thái độ từ 

trung bình trở lên 

HQ. Can thiệp 74,7 

(T0,n=50) 24,0 26,0 

(T12,n=60) 28,3 96,7 

Chỉ số H.Quả 17,9 271,9 

Điểm thực hành từ 

trung bình trở lên 

HQ. Can thiệp 254,0 

 

Nhận xét: Tỷ lệ % điểm trung bình, khá và khá, giỏi về kiến thức, thực 

hành đa dạng hoá bữa ăn và các biện pháp phòng chống thiếu máu khác ở phụ 

nữ tuổi  20-35 đều tăng cả 2 xã trước và sau can thiệp. Tuy nhiên, hiệu quả 

can thiệp (HQCT) ở nhóm truyền thông tích cực tỷ lệ điểm kiến  thức trung 

bình khá và khá giỏi tăng gấp 8 lần, về thái độ  tăng gấp 0,75 lần, về thực 

hành  tăng gấp 2,5 lần khi so sánh với xã chứng. 
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Bảng 3.21. Chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp về Kiến thức, thái độ, thực 

hành đa dạng hoá bữa ăn và các biện pháp phòng chống thiếu máu khác ở bà 

mẹ có con 6-24 tháng trước và sau can thiệp tại 2 xã Phong Sơn và Phong 

Xuân. 

 

 Thời điểm Xã chứng 

(%) 

Xã can thiệp 

(%) 

(T0,n=50) 4,0 6,0 

(T12,n=60) 8,3 90,0 

Chỉ số H.Quả 107,5 1400% 

Điểm kiến 

thức từ 

trung bình 

trở lên HQ. Can thiệp 1292,5% 

(T0,n=50) 64,0 56,0 

(T12,n=60) 55,0 95,0 

Chỉ số H.Quả 14,1 69,6 

Điểm thái 

độ từ trung 

bình trở lên 

HQ. Can thiệp 55,5% 

(T0,n=50) 20,0 24,0 

(T12,n=60) 23,3 +95,0 

Chỉ số H.Quả +16,5 +295,8 

Điểm thực 

hành từ 

trung bình 

trở lên HQ. Can thiệp 279,3 

 

Nhận xét: Tỷ lệ điểm đạt trung bình,khá, giỏi về kiến thức, thực hành 

đa dạng hoá bữa ăn và các biện pháp phòng chống thiếu máu khác ở bà mẹ có 

con 6-24 tháng đều tăng cả 2 xã trước và sau can thiệp. Tuy nhiên, hiệu quả 

can thiệp (HQCT) ở nhóm truyền thông tích cực tỷ lệ điểm kiến thức khá giỏi 

tăng gấp 13 lần, tỷ lệ điểm khá giỏi về thực hành  tăng gấp 2,8 lần khi so sánh 

với xã chứng. 
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3.2.1.2. Hiệu quả của giáo dục truyền thông tích cực đối với kiến thức thực 

hành trong đa dạng hoá bữa ăn ở phụ nữ 20-35 tuổi và bà mẹ có con 6-24 

tháng Phân tích theo điều tra khẩu phần ăn/24 giờ. 

 

Bảng 3.22:  Giá trị dinh dưỡng(Sắt và vitaminC) của khẩu phần ăn/24 giờ ở 

phụ nữ tuổi 20-35 trước và sau can thiệp tại 2 xã Phong sơn và Phong Xuân. 

 Thời điểm Xã chứng 

X±SD 

 

Xã can thiệp 

X±SD 

 

(T0,n=50) 8,9 ± 2,5 8,6 ± 3,1 

(T12,n=60) 7,6 ± 2,6     12,8 ± 3,7ª*** 

          

            Sắt 

(mg) Tăng( T12-T0) -1,3 4,2 

(T0,n=50) 25.6 ± 22.9 28.1 ± 25.2 

(T12,n=60) 44.4 ± 51.6 76.2 ± 100.5ªª*** 

Vitamin C 

(mg) 

Tăng( T12-T0) 18,8 48,1 

ª p<0,001, ªªp<0,05 vs T12 xã chứng ,*** p<0,001 vs T0 cùng nhóm; (t-test) 

 

Nhận xét:  Hàm lượng sắt trong khẩu phần ăn /24 giờ ở phụ nữ tuổi 20-

35 cao hơn có ý nghĩa (P<0,01) khi so sánh thời điểm T12 giữa xã chứng và xã 

can thiệp và T0 với T12 tại xã can thiệp. Hàm lượng vitamin C trong khẩu phần 

ăn /24 giờ ở phụ nữ tuổi 20-35 cao hơn có ý nghĩa (P<0,01) khi so sánh với 

thời điểmT0 tại xã can thiệp và p<0,05 tại thời điểm T12 với xã chứng.  
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Bảng 3.23: Giá trị dinh dưỡng (Sắt và vitaminC) của khẩu phần ăn/24 giờ ở bà 

mẹ có con tuổi 6-24 tháng trước và sau can thiệp tại 2 xã Phong Sơn và Phong 

Xuân. 

 

 Thời điểm Xã chứng 

X±SD 

 

Xã can thiệp 

X±SD 

 

(T0,n=50) 8,8 � 3,2 9,3 � 3,1 

(T12,n=60) 8,0 � 3,3 13,6 � 2,7*** 

          

            Sắt 

(mg) Tăng( T12-T0) -0,8 4,3 

(T0,n=50) 27,8 � 34,1 37,1 � 36,3 

(T12,n=60) 35,6 � 47,4 70,5 � 91,9*** 

VitaminC 

(mg) 

Tăng( T12-T0) 7,8 33,4 

***p<0,001 vs T12 xã chứng và  vs T0 cùng nhóm; (t-test) 

 

Nhận xét: Hàm lượng sắt trong khẩu phần ăn /24 giờ ở bà mẹ có con 6-

24 tháng tuổi cao hơn có ý nghĩa (P<0,01) khi so sánh thời điểm T12 giữa xã 

chứng và xã can thiệp và T0 với T12 tại xã can thiệp. Hàm lượng vitamin C 

trong khẩu phần ăn /24 giờ ở phụ nữ tuổi 20-35 cao hơn có ý nghĩa (P<0,01) 

khi so sánh với thời điểm T0 tại xã can thiệp và  tại thời điểm T12 với xã chứng 
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3.2.3. Hiệu quả của giáo dục truyền thông tích cực đối với kiến thức thực 

hành trong đa dạng hoá bữa ăn ở phụ nữ tuổi sinh nở và bà mẹ có con tuổi 

6-24 tháng Phân tích theo tần suất tiêu thụ thực phẩm. 

Bảng 3.24: Hiệu quả của truyền thông tích cực đối với tần suất tiêu thụ/ tuần, 

một số thực phẩm giàu sắt ở phụ nữ tuổi 20-35 và bà mẹ có con tuổi 6-24 

tháng trước và sau can thiệp tại xã Phong Xuân. 

Tần suất tiêu thụ/tuần TT Loại thực phẩm 

2006 

(n=100) 

(%) 

2007 

(n=120) 

(%) 

P 

t-test 

1 Võng 1 14 <0,05 

2 Đậu nành 3 64,5 <0,01 

3 Rau dÒn 3 67,7 <0,01 

4 Rau ngãt 6 82,6 <0,01 

5 Rau khoai 46 88,4 <0,01 

6 Đu đủ 1 40,5 <0,01 

7 Rau muèng 8 89,3 <0,01 

8 Trứng vịt 6 52,9 <0,01 

9 Thịt vịt 2 30,6 <0,01 

10 Cá đồng 1 42,1 <0,01 

11 Rau mùi tàu 1 29,7 <0,01 

12 Rau mùi ta 2 28,1 <0,01 

13 Rau thơm khác 7 33,9 <0,05 

14 Nước mắm 99 97,5 >0,05 

Nhận xét: Tần suất tiêu thụ các loại thực phẩm giàu sắt ở nhóm thức ăn 

có nguồn gốc thực vật như: vừng, đậu nành, rau dền, rau ngót, rau khoai, rau 

muống.  cũng như các nhóm thực phẩm giàu sắt có nguồn gốc động vật như: 

Trứng vịt, thịt vịt, cá đồng, đều tăng lên một cách có ý nghĩa P<0,01 khi so 

sánh trước và sau can thiệp tại xã can thiệp Phong Xuân. 
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Bảng 3.25:  Hiệu quả của truyền thông đối với tần suất tiêu thụ một số thực 

phẩm giàu sắt rất ít được sử dụng tại địa phương trước và sau can thiệp tại  xã 

Phong Xuân.  

Tần suất tiêu thụ/tuần TT Loại thực phẩm 

2006 

(n=100) 

(%) 

2007 

(n=120) 

(%) 

P 

t-test 

1 Đậu xanh 1 33,5 <0,01 

2 Đậu đen 0 28,9 <0,01 

3 Đậu đũa 0 13,8 <0,01 

4 Đậu tương 0 10,7 <0,01 

4 Cùi dừa 0 24,8 <0,01 

5 Cần tây 0 20,4 <0,01 

6 Củ cải 0 12,4 <0,01 

7 Thịt bò 0,5 12,45 <0,05 

8 Thịt gà 0,5 22,4 <0,01 

9 Thịt ếch 0 29,4 <0,01 

10 Tiết bò 0 7,4 >0,05 

11 Tiết lợn 0 14,0 <0,05 

 

Nhận xét: Tần suất tiêu thụ các loại thực phẩm giàu sắt sẵn có nhưng 

vốn lại rất ít được sử dụng tại xã Phong Xuân: ở nhóm thức ăn có nguồn gốc 

thực vật như: nhóm đậu đỗ như đậu xanh, đậu đen,đậu tương, cùi dừa� cũng 

như các nhóm thực phẩm giàu sắt có nguồn gốc động vật như: thịt gà, thịt ếch, 

tiết bò tiết lợn, đều tăng lên một cách có ý nghĩa P<0,01 khi so sánh trước và 

sau can thiệp tại xã can thiệp Phong Xuân. 

3.3. Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đối với cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở bà mẹ và trẻ em 
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3.3.1.Hiệu quả của truyền thông tích cực đối với cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng của bà mẹ và trẻ em tại địa phương trước và sau can thiệp  

3.3.1.1.Hiệu quả của truyền thông tích cực đối với cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng của bà mẹ  tại địa phương trước và sau can thiệp  

Bảng 3.26: Tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ  trước và sau can thiệp tại 2 xã 

Phong Sơn và Phong Xuân. 

 Thời điểm Xã chứng 

(%) 

Xã can thiệp 

(%) 

T0 76,3 69,5 

T12 74.3 78,0.1 

BMI 18.5 

Tăng( T12-T0) -0,4 10,9 

T0 23,7 30,5 

T12 25,7 22,0NS* 

BMI<18,5 

Tăng( T12-T0) 3,0 -8,9 

T0 19.6 23.8 

T12 2 0.1 19.1NS,NS 

 17-18,49 

Tăng( T12-T0) 0,5 - 4,7 

T0 3.,2 6.3 

T12(%) 4.1 2.9NS* 

 16-16,99 

Tăng( T12-T0) 0,9 - 3,4 

T0 0.9 0.4 

T12 1.4  

 <16 

Tăng( T12-T0) 0,5 -0,4 

NS, p>0,05 Vs xã chứng, Vs T0; *, p<0,05 Vs T0 xã can thiệp- 

Nhận xét:  Tỷ lệ TNLTD tại xã can thiệp 30,5% ở thời điểm T0 và 

22,0% ở T12 giảm có ý nghĩa(p<0,05)sau can thiệp. Không có sự khác biệt về 

tỷ lệ TNLTD ở hai xã sau can thiệp. Tỷ lệ TNLTD độ II và độ III giảm có ý 
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nghĩa(p<0,05) khi so sánh ở thời điểm T12 vàT0 tại xã can thiệp. Không có sự 

khác biệt về tỷ lệ TNLTD độ II và III giữa hai xã sau can thiệp.  

 

3.3.1.2. Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đối với cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng ở trẻ em 

Bảng 3.27: Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đối với tình trạng 

dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em < 60 tháng  

Thời điểm Xã chứng$ 

(%) 

Xã can thiệp# 

(%) 

T0 28.3 39.7 

T12 27.9 31.8NS;* 

Tăng( T12-T0) 0,4 - 7,9 

Chỉ số H.Quả 1,2 20,1 

HQ. Can thiệp 18,9 

 

$T0: n =558, T12: n=641; #T0: n=423, T12: n=400 

NS, p>0,05 Vs xã chøngcïng thời điểm ; *, p<0,05 Vs T0 cùng xã 

 

Nhận xét: Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân ở trẻ em < 60 tháng đều giảm ở cả hai 

xã Phong sơn và Phong xuân sau can thiệp. Tuy nhiên, Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân 

ở trẻ em < 60 tháng  giảm có ý nghĩa thống kê ( P<0.05) khi so sánh ở T12 và 

T0 tại xã can thiệp. Không có sự khác biệt về tỷ lệ SDD thể nhẹ cân khi so 

sánh ở hai xã sau thời điểm T12. 

 

 

 

Bảng 3.28:  Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đối với cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em phân tích theo mức độ SDD trước và 

sau can thiệp tại 2 xã chứng và và can thiệp. 
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 Thời điểm Xã chứng$ 

(%) 

Xã can thiệp# 

(%) 

T0 71,7 60,3 

T12 68,8 68,3 

Bình thường 

Tăng( T12-T0) -2,9 8,0 

T0 28,3 39,7 

T12 31,2 31,7NS* 

Suy dinh d­âng 

chung 

Tăng( T12-T0) 2,9 -8,0 

T0 22.9 32.4 

T12 22.4% 26.50NS 

 SDD nhẹ 

Tăng( T12-T0) - 0,5 -5,9NS 

T0 4.7% 7.1% 

T12 4.8% 5,3%NS 

 SDD trung 

bình 

Tăng( T12-T0) 0,1 -1,8NS 

T0 0.7%[4] 0.2% 

T12 0.3% 0 

 SDD nặng 

Tăng( T12-T0) -0,4 -0,2 

$T0: n =558, T12: n=641; #T0: n=423, T12: n=400 

NS, p>0,05 Vs xã chøngcïng thời điểm ; *, p<0,05 Vs T0 cùng xã 

- 

Nhận xét: Không có sự khác biệt về tỷ lệ SDD thể nhẹ cân phân tích 

theo mức độ SDD khi so sánh với xã chứng ở thời điểm T12 và xã can thiệp ở 

thời điểm T0. 

 

 

 

Bảng 3.29:  Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đối với cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em phân tích theo mức độ SDD tại 2 xã trước 

và sau can thiệp. 
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Thời điểm Xã chứng$ 

(%) 

Xã can thiệp# 

(%) 

 

T0 48,0 53,4 

T12 37,8 37,5NS;*** 

Tăng( T12-T0) -10,2 -15,9 

Chỉ số H.Quả 21,55 29,80 

HQ. Can thiệp  8,25 

   

$T0: n =558, T12: n=641; #T0: n=423, T12: n=400 

NS, p>0,05 Vs  T12 xã chứng; ***, p<0,001 Vs T0 xã can thiệp 

 

Nhận xét: Tình trạng dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em đều giảm tại hai xã. 

Tuy nhiên, Tỷ lệ SDD thể thấp còi ở trẻ em < 60 tháng  giảm có ý nghĩa thống 

kê ( P<0.001) khi so sánh ở T12 vàT0 tại xã can thiệp. Không có sự khác biệt 

về tỷ lệ SDD thể thấp còi khi so sánh ở hai xã tại thời điểm T12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3.30:  Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đối với cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng thể gầy còm trẻ em (Cân nặng/chiều cao) tại 2 xã trước và 

sau can thiệp. 
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Thời điểm Xã chứng$ 

(%) 

Xã can thiệp# 

(%) 

 

T0 5,2 5,2 

T12 7,3 7,8NS 

Tăng( T12-T0) 2,1 2,6 

Chỉ số H.Quả 39,9 49,0 

HQ. Can thiệp  9,2 

 

$T0: n =558, T12: n=641; #T0: n=423, T12: n=400 

NS, p>0,05 Vs xã chứng T12 và xã can thiệp T0. 

 

Nhận xét: Không có sự khác biệt ý nghĩa về tỷ lệ SDD thể gầy còm 

(p>0,05) khi so sánh với xã chứng cùng thời điểm T12 và xã can thiệp ở thời 

điểm T0. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đối với cải thiện tình 

trạng thiếu máu ở bà mẹ và trẻ em 

3.3.2.1. Hiệu quả của truyền thông tích cực đối với cải thiện tình trạng thiếu 

máu của bà mẹ  tại địa phương trước và sau can thiệp  

 

Bảng 3.31:  Tình trạng thiếu máu ở phụ nữ 20-35 tuổi trước và sau can thiệp. 
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Thời điểm Xã chứng 

(%) 

Xã can thiệp 

(%) 

(T0,n=50) 24,0 36,0 

(T12,n=60) 26,7 15,0NS,* 

Tăng( T12-T0) 2,7 -21,0* 

Chỉ số H.Quả 10,8 58,3 

HQ. Can thiệp 47,5 

NS, p>0,05 Vs T12 xã chứng; *, p<0,05 Vs T0 xã can thiệp. 

 

Nhận xét: Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ 20-35 tuổi giảm có ý nghĩa(p<0,05) 

khi so sánh ở thời điểm T12 và T0 tại xã can thiệp. Không có sự khác biệt ý 

nghĩa(p>0,05) về tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ 20-35 tuổi tại thời điểm T12 khi so 

sánh với xã chứng. 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3.32:  Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đối với cải thiện tình 

trạng thiếu máu ở phụ nữ 20-35 tuổi theo mức độ thiếu máu trước và sau can 

thiệp. 

 Thời điểm Xã chứng 

(%) 

Xã can thiệp 

(%) 

(T0,n=50) 76,0 66,0 

(T12,n=60) 73,3 86,7 

Bình thường 

Hb≥12g/dl 

Tăng( T12-T0) -2,7 20,7 
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(T0,n=50) 24,0 36,0 

(T12,n=60) 26,7 15,0NS,* 

Thiếu máu Hb<12g/dl 

Tăng( T12-T0) 2,7 -21,0 

(T0,n=50) 22,0 22,0 

(T12,n=60) 21,6 13,3NS 

 Thiếu máu nhẹ 

Tăng( T12-T0) -0,4 -6,7 

(T0,n=50) 2,0 12,0 

(T12,n=60) 5,0 1,7NS,* 

 Thiếu máu trung 

bình 

Tăng( T12-T0) 3,0 -10,3 

(T0,n=50) 0 2,0 

(T12,n=60) 0 0 

 Thiếu máu nặng 

Tăng( T12-T0)  -2,0 

NS, p>0,05 Vs xã chứng T12; *, p<0,05 Vs T0 xã can thiệp 

 

Nhận xét: Tình trạng thiếu máu ở phụ nữ 20-35 tuổi tại 2 xã trước và 

sau can thiệp, phân tích theo mức độ thiếu máu cho thấy: Không có sự khác 

biệt về tỷ lệ thiếu máu nhẹ khi so sánh với xã chứng ở thời điểm T12 và xã can 

thiệp ở thời điểm T0. Có sự khác biệt về tỷ lệ thiếu máu nặng và trung 

bình(p<0,05) khi so sánh với thời điểmT0 ở xã can thiệp. Tuy nhiên, không có 

sự khác biệt(p>0,05) khi so sánh cùng thời điểm T12 với xã chứng. 

 

 

 

3.3.2.2. Hiệu quả của giáo dục truyền thông tích cực đối với cải thiện tình 

trạng thiếu máu ở trẻ em 

Bảng 3.33:  Tình trạng thiếu máu ở trẻ em trước và sau can thiệp tại 2 xã 

chứng và can thiệp 
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 Thời điểm Xã chứng 

(%) 

 

Xã can thiệp 

(%) 

(T0,n=50) 58,0 52,0 

(T12,n=60) 55,0 23,3*** 

Tăng( T12-T0) - 3,0 -28,7 

Chỉ số H.Quả 5,2 55,2 

Thiếu máu 

Hb<11g/dl 

HQ. Can thiệp 50,0 

*** p<0,001 Vs T0 xã can thiệp và T0 xã chứng. 

 

Nhận xét: Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em giảm có ý nghĩa (p<0,001) khi so 

sánh cùng thời điểm T12 ở xã chứng và khi so sánh với thời điểm T0 ở xã can 

thiệp. 

 

 

 

 

 

Bảng 3.34:  Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đối với cải thiện tình 

trạng thiếu máu ở trẻ em phân tích theo mức độ thiếu máu tại 2 xã trước và 

sau can thiệp. 

 Thời điểm Xã chứng 

(%) 

 

Xã can thiệp 

(%) 

(T0,n=50) 42,0 48,0 

(T12,n=60) 46,7 76,7 

Bình thường Hb≥11g/dl 

Tăng( T12-T0) 4,7 28,7 

Thiếu máu Hb<11g/dl (T0,n=50) 58,0 52,0 
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(T12,n=60) 55,0 23,8*** 

Tăng( T12-T0) -3,0 -28,2 

(T0,n=50) 18,0 28,0 

(T12,n=60) 20,0 5,1ª*** 

 Thiếu máu nhẹ 

10-10,9g/dl 

Tăng( T12-T0) 2,0 -22,9 

(T0,n=50) 38,0 22,0 

(T12,n=60) 36,3 18,6NS 

 Thiếu máu trung 

bình 

7-<10g/dl Tăng( T12-T0) -1,7 -3,4NS 

(T0,n=50) 2,0 2,0 

(T12,n=60) 0 0 

 Thiếu máu nặng 

<7g/dl 

Tăng( T12-T0)  -2,0 

NS, p>0,05 Vs xã chứng, Vs T0; *, p<0,05 Vs T12 xã chứng; ***,p<0,01 Vs T0 xã can thiệp 

 

Nhận xét: Có sự khác biệt về tỷ lệ thiếu máu nhẹ(p<0,01) khi so sánh ở 

thời điểm T12 với T0 ở xã can thiệp và (p<0,05) khi so sánh ở thời điểm T12 

giữa xã can thiệp và xã chứng. Không có sự khác biệt(p>0,05) về tỷ lệ thiếu 

máu trung bình và nặng khi so sánh ở thời điểm T12 và T0 ở xã can thiệp và 

thời điểm T12 giữa xã can thiệp và xã chứng. 

 

Bảng 3.35: Hiệu quả thực sự của can thiệp. 

 

 

 

Tên chỉ số đánh giá 

CSHQ 

xã 

chứng(

%) 

CSHQ 

xã can 

thiệp(

%) 

HQCT 

(%) 

1.Kiến thức đa dạng hoá bữa ăn và các biện pháp 

phòng chống thiếu máu khác ở phụ nữ tuổi  20-35  

66,7 883 816.3 

2.Thái độ đa dạng hoá bữa ăn và các biện pháp phòng 14,3 89,0 74,7 
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chống thiếu máu khác ở phụ nữ tuổi  20-35  

3.Thực hành đa dạng hoá bữa ăn và các biện pháp 

phòng chống thiếu máu khác ở phụ nữ tuổi  20-35  

17,9 271,9 254,0 

4.Kiến thức đa dạng hoá bữa ăn, các biện pháp phòng 

chống thiếu máu khác ở bà mẹ có con 6-24 tháng 

107,5 1400 1292,5 

5. Thái độ đa dạng hoá bữa ăn và các biện pháp phòng 

chống thiếu máu khác ở bà mẹ có con 6-24 tháng 

14,1 69,6 55,5 

6. Thực hành đa dạng hoá bữa ăn, các biện pháp phòng 

chống thiếu máu khác ở bà mẹ có con 6-24 tháng 

16,5 295,8 279,3 

7. Tình trạng dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em < 60 

tháng trước và sau can thiệp 

1,2 20,1 18,90 

8.Tình trạng dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em <60 tháng 

trước và sau can thiệp. 

21,6 29,8 8,3 

9.Tình trạng thiếu máu ở bà mẹ 20-35 tuổi trước và 

sau can thiệp 

10,8 58,3 47,5 

10.Tình trạng thiếu máu ở trẻ em trước và sau can 

thiệp tại 2 xã chứng và can thiệp 

5,2 55,2 50,0 

 

Chương 4 

bàn luận 

4.1. Thực trạng về tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu dinh dưỡng và các 

yếu tố liên quan ở trẻ em và phụ nữ 

4.1.1. Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em tại  cộng đồng nghiên cứu 

Nghiên cứu của chúng tôi (bảng 3.3) cho thấy tỷ lệ SDD thể nhẹ cân 

chung là 33,3% thuộc mức rất cao về YNSKCĐ của TCYTTG và cao hơn tỷ lệ 

SDD chung toàn quốc theo điều tra của Viện Dinh dưỡng quốc gia năm 2004 

ở trẻ em < 5 tuổi là 26,6% [41]. Tuy nhiên, Tỷ lệ này tương đương tỷ lệ SDD  

tại khu vực phía Bắc miền Trung là 31,7%[41] và điều tra đánh giá thực trạng 
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SDD trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực phía nam của Huỳnh Văn Nên và CS 

(2002)[51]  là 32,9%. Tình trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em cũng là một vấn đề 

được quan trên thế giới. Theo ước tính toàn thế giới hiện nay có khoảng 150 

triệu trẻ em trước tuổi học đường bị SDD. Theo số liệu thống kê của Unicef  

năm 2006 cho thấy hơn một phần tư (27%) trẻ em dưới 5 tuổi sống ở các nước 

đang phát triển là nhẹ cân và 73% trong số đó hiện đang sống ở 10 quốc gia. 

Tỷ lệ  SDD ở trẻ em dưới 5 tuổi cao nhất vẫn là khu vực Nam ¸ 46%.  SDD để 

lại những hậu quả về phát triển thể chất và tinh thần cho trẻ em những người 

chủ nhân, tương lai của đất nước gây ảnh hưởng lớn cho sự phát triển kinh tế 

và xã hội. Hội nghị thượng đỉnh thế giới những năm đầu thập kỷ 90 đã đề ra 

mục tiêu giảm một nửa trẻ em <5 tuổi bị SDD vào năm 2000. Khu vực Nam 

Mỹ là khu vực đầu tiên đạt được mục tiêu này với tỷ lệ SDD chung giảm được 

50%. Riêng các nước đang phát triển, tỷ lệ SDD đã giảm xuống từ 32% xuống 

28%, giảm được 4% trong thập kỷ qua. Tiến trình giảm SDD mạnh nhất là ở 

các nước khu vực Đông á và Thái Bình dương. ở Việt nam, theo điều tra của 

Viện Dinh dưỡng quốc gia thì tỷ lệ SDD chung toàn quốc năm 2004 ở trẻ em 

< 5 tuổi là 26,6%. Tuy còn ở mức SDD còn cao nhưng theo đánh giá của 

Unicef thì Việt nam là một trong những nước có mức giảm SDD ấn tượng nhất. 

Diễn biến về tình hình SDD rất khác nhau ở một số nước mặc dầu có cùng 

một mức tăng trưởng kinh tế so với các nước khác. Diễn biến SDD ở Việt nam 

cũng như một số nước khác cho thấy khi tỷ lệ SDD càng xuống thấp thì tốc độ 

giảm sẽ càng chậm lại. Việc xem xét, điều tra tìm hiểu đặc điểm tình hình, 

các yếu tố liên quan đặc trưng ở từng địa phương, xác định những nhóm ưu 

tiên cho can thiệp tại cộng đồng cần được quan tâm và chú ý. Kết quả phân 

tích tình trạng SDD thể nhẹ cân theo nhóm tuổi (bảng 3.4) cho thấy tỷ lệ SDD 

thể nhẹ cân tăng lên  từ 5,6% nhóm trẻ 1-6 tháng đến 22,4% ở nhóm trẻ 7-12 

tháng, 30,4% ở nhóm trẻ 13-24 tháng sau đó duy trì ở mức trên 30% ở những 

tháng tiếp theo. Như vậy,  SDD thể nhẹ cân bắt đầu tăng từ giai đoạn trẻ bắt 

đầu ăn thức ăn bổ sung đây là giai đoạn chuyển tiếp từ sữa mẹ sang thức ăn bổ 
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sung đồng thời là giai đoạn chuyển từ  miễn dịch thụ động nhờ sữa mẹ sang 

miễn dịch chủ động nên dễ nhạy cảm với các bệnh nhiễm khuẩn. Sau 2 năm tỷ 

lệ SDD nhẹ cân vẫn duy trì ở mức cao thực chất đó là tỷ lệ SDD tích lũy. Như 

vậy,  những can thiệp về dinh dưỡng tốt nhất để cải thiện tình trạng SDD nhẹ 

cân tốt nhất là giai đoạn trẻ bắt đầu ăn bổ sung và bắt đầu cai sữa mẹ. Nhận 

xét về tình trạng dinh dưỡng theo nhóm tuổi của chúng tôi phù hợp với ghi 

nhận của  Phan Thị Liên Hoa[19] khi nghiên cứu về tình hình SDD tại 2 xã 

Thủy phù và thủy bằng, Hương thủy Thừa Thiên Huế đồng thời cũng phù hợp 

với các nhận xét truyền thống đã được viết trong sách giáo khoa hay Y 

văn[103][131][163][164][199][200][201]. Về mức độ SDD thể nhẹ cân, trong 

kết quả nghiên cứu của chúng tôi( bảng 3.3) cho thấy, tỷ lệ SDD độ I là 27,0%, 

SDD độ II 5,7%, SDD độ III là 0,5% như vậy chủ yếu mức vừa và nhẹ. So 

sánh với kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2004 trên cả 

nước là SDD độ I 22,8%. SDD độ II 3,6% và SDD độ III 0,2% thì mức độ 

SDD  thể nhẹ cân trong nghiên cứu của chúng tôi  cao hơn. Kết quả này phù 

hợp với những nhận định trong điều tra của Viện dinh dưỡng trên phạm vi 

toàn quốc là: đối với những khó khăn như các vùng nông thôn và miền núi thì 

tỷ lệ SDD vẫn giảm chậm hơn. 

 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ SDD thể thấp còi 50,4% (bảng 

3.5) thuộc mức rất cao về YNSKCĐ của TCYTTG và cao hơn nhiều so với tỷ 

lệ SDD thấp còi chung trong toàn quốc 30,7% và  của khu vực vùng nông thôn 

là 40,6%[41][42], của Huỳnh Văn Nên và CS(2003)[51] tại An Giang 30,9%, 

ghi nhận của Phạm văn Phú, Nguyễn Xuân Ninh, Phạm Duy Tường(2005) tại 

Quảng nam là 29,5%[57] . Theo Nguyễn Công Khẩn[41] thì do mức sống 

vùng đô thị có những thay đổi cơ bản, khu vực nông thôn mặc dầu đã có nhiều 

dự án giải quyết tình trạng SDD cấp tính. Tuy vậy,  đối với SDD thể thấp còi 

cần có thêm nhiều thời gian. Phân tích theo nhóm tuổi (bảng 3.6) cho thấy tỷ 

lệ SDD thể thấp còi  cũng tăng nhanh từ 18,9% ở nhóm trẻ 0-12 tháng lên 

50,6% ở nhóm trẻ 13-24 tháng và tiếp tục duy trì mức cao trên 50% ở các 
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nhóm trẻ lớn hơn. 

Tỷ lệ SDD thể gầy còm trong nghiên cứu của chúng tôi  là 5,2%  thuộc về 

mức trung bình về YNSKCĐ của TCYTTG. Tỷ lệ SDD thể gầy còm ở mức 

tương đương nhau tại hai xã nghiên cứu (bảng 3.7). So với kết quả điều tra ở 

các vùng sinh thái khác nhau trong toàn quốc của viện Dinh dưỡng quốc gia 

[41][42]là 7,7% thì kết quả của chúng tôi thấp hơn. Tuy nhiên, kết quả này 

tương đương với ghi nhận của Phan Thị Liên Hoa và CS (2002) cũng tại Thừa 

Thiên Huế [19]. Tỷ lệ SDD thể gầy còm qua các nhóm tuổi tăng lên có ý 

nghĩa (p<0,05)  từ 3,1% ở nhóm <12 tháng tăng lên 10,7% ở nhóm tuổi 13-24 

tháng và chỉ duy trì ở mức cao trên 4,5% ở các nhóm tiếp theo. Kết quả này 

phù hợp với ghi nhận của Nguyễn Công Khẩn và CS[42] tuy vậy, trong nghiên 

cứu của chúng tôi, những nhóm tuổi tiếp theo mức SDD thể gầy còm duy trì ở 

mức thấp hơn.  

Phân tích tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em<60 tháng, cho 3 chỉ số, theo 

quần thể tham khảo NCHS 1977 và WHO 2005: Từ năm 1980, TCYTTG đã 

dựa trên các số liệu của Trung tâm Thống kê sức khoẻ của Hoa kỳ (NCHS) 

làm quần thể tham khảo đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em. Do quần thể 

này thu thập từ hai nguồn khác nhau về thời gian và cách chọn mẫu: trẻ <2tuổi 

từ các nghiên cứu dọc Fels ở Yellow Spring bang Ohio, trong thời gian 1929 

đến 1975. Phần lớn trẻ trong nghiên cứu này được nuôi bằng sữa nhân tạo và 

ăn bổ sung sớm. Trẻ >2 tuổi , số liệu được lấy từ nguồn điều tra cắt ngang từ 

1960-1970 ở Mỹ. Do sự khác biệt khá lớn của chiều cao trước 2 tuổi ( chiều 

cao nằm) và sau 2 tuổi (chiều cao đứng) do vậy đường phân phối cân nặng vô 

tình đã bao gồm một số trẻ thừa cân. Vì vây, khi sử dụng quần thể tham chiếu 

NCHS sẽ có một phần “không bình thường” vì bỏ sót trẻ thừa cân mà vẫn được 

coi là bình thường. Hơn nữa quần thể này không thích hợp cho những trẻ được 

nuôi bằng sữa mẹ. Do tầm quan trọng của vấn đề này đối với sức khoẻ. 

TCYTTG đã quyết định rằng cần có bộ tham khảo mới. Khuyến cáo này đã 

được TCYTTG phê duyệt năm 1994 và được thực hiện nghiên cứu từ 1997 đến 
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2003. Sau khi hoàn thành phần xử lý số liệu. Tháng 4/2006, TCYTTG đã xuất 

bản cuốn” Chuẩn tăng trưởng trẻ em”. Khi sử dụng quần thể tham chiếu mới 

của TCYTTG so sánh với số liệu phân tích theo quần thể tham chiếu NCHS 

(bảng 3.9) chúng tôi có một số nhận xét sau: Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân(CN/T) ở 

trẻ <60 tháng theo quần thể tham khảo WHO 2005 28,1% thấp hơn có ý 

nghĩa(p<0,05) khi so sánh với cùng với chỉ số đó theo quần thể tham khảo 

NCHS 1977 là 33,3% (biểu đồ 3.4). Tỷ lệ SDD thể thấp còi(CC/T) ở trẻ <60 

tháng  theo quần thể tham khảo WHO 2005 là 58,2% lại cao hơn có ý 

nghĩa(p<0,01) khi so sánh cùng chỉ số đó với quần thể tham khảo NCHS 1977 

là 50,5% (biểu đồ 3.5). Tỷ lệ SDD thể gầy còm (CN/CC) ở trẻ <60 tháng theo 

quần thể tham khảo WHO 2005 6,1% cao hơn  khi so sánh với cùng với chỉ số 

đó theo quần thể tham khảo NCHS 1977 là 5,2%(biểu đồ 3.6) tuy nhiên, sự 

khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Do đây là quần thể tham chiếu mới mặc 

dầu có rất nhiều ưu điểm nhưng vì phần lớn tài liệu tham khảo so sánh trong 

nghiên cứu của chúng tôi các tác giả đều sử dụng quần thể NCHS. Vì vây, để 

so sánh có sự tương đồng chúng tôi phân tích kết quả can thiệp của mình theo 

quần thể tham chiếu NCHS[223][224]. 

4.1.2. Tình trạng thiếu máu ở trẻ em   taị cộng đồng nghiên cứu. 

 Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy (biểu đồ 3.8) tỷ lệ thiếu máu chung 

ở trẻ em lứa tuổi 6-24 tháng tại cộng đồng nghiên cứu là 54,5% thuộc mức 

nặng về YNSKCĐ. Không có sự khác biệt (p>0,05) về tỷ lệ thiếu máu trẻ em 

tại hai xã:  xã Phong sơn là 57.1% và xã Phong xuân là 52%. Kết quả của 

chúng tôi cao hơn so với kết quả điều tra tại 6 tỉnh đại diện Việt Nam của 

Nguyễn Xuân Ninh và CS (2006)[54]  về tỷ lệ thiếu máu chung ở trẻ em < 5 

tuổi là 34,1%. Theo tác giả[54]   tỷ lệ này đã giảm đi rõ rệt so với năm 1995 

nhưng nguyên nhân chủ yếu của tình trạng giảm này là do tỷ lệ thiếu máu 

giảm đi ở nhóm trẻ 24-60 tháng. Tỷ lệ thiếu máu ở nhóm trẻ 0-24 tháng vẫn 

còn cao 51,2% tương đương với số liệu điều tra năm 1995. So sánh với kết quả 

của Nguyễn Công khanh và CS(1987) [130][131]  thì kết quả trong nghiên 
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cứu của chung tôi mức thấp hơn. Các tác giả [130][131]  cũng ghi nhận tần 

suất thiếu máu cao nhất là lứa tuổi 6-24 tháng: 60,1% vùng đồng bằng và 65% 

vùng miền núi. Kết quả nghiên cứu Phạm Văn Phú và CS(2005)[57] tại Núi 

thành và Thăng bình, Quảng nam, của Phan Thị Liên Hoa và CS (2003)[19] về 

thực trạng thiếu máu của trẻ em 2-60 tháng tuổi tại Thủy phù, Hương thủy, 

Thừa Thiên Huế cho cũng cho thấy tỷ lệ thiếu máu là 60,9%. Trong khi , 

nghiên cứu của Trương Ngọc Lan và CS (1996)[45] tại Bình định với tỷ lệ 

thiếu máu ở trẻ em thấp hơn là 36,98%. Kết quả của sự chên lệch trên có thể 

đó là biểu hiện về mức độ thiếu máu trẻ em khác nhau ở những vùng sinh thái 

khác nhau. Cũng có thể là kết quả của sự không đồng đều trong kỹ thuật chọn 

mẫu hoặc là sự khác nhau về thời điểm nghiên cứu của mỗi tác giả. Nhưng dù 

sao nó vẫn nêu lên một bức tranh chung là tỷ lệ thiếu máu còn cao ở trẻ em <5 

tuổi ở nước ta. Theo TCYTTG [212][213]thì thiếu máu ở trẻ em vẫn còn là 

vấn đề YNSKCĐ. Tỷ lệ thiếu máu trẻ em tại các nước không công nghiệp mức 

cao 39% nhóm tuổi 0-4 và mức rất cao 48,1% ở nhóm tuổi 5-14. Tại các nước 

công nghiệp tỷ lệ này thấp hơn mức trung bình 20,1% ở nhóm tuổi 0-4 và mức 

nhẹ 5,9% ở nhóm tuổi 5-14. 

Trên thế giới nhìn chung tỷ lệ thiếu máu ở nhóm tuổi học đường(5-14 

tuổi) ở mức rất cao 53% cao hơn nhóm trẻ tuổi tiền học đường (0-4 tuổi) 43%. 

Khu vực Đông Nam á tỷ lệ thiếu máu ở cả hai nhóm tuổi này ở mức rất 

cao>50%. Kế tiếp là Châu Phi tỷ lệ thiếu máu mức rất cao ở nhóm tuổi học 

đường và mức cao với nhóm trẻ tiền học đường. Các nước không công nghiệp 

châu Mỹ và Đông địa Trung Hải tỷ lệ thiếu máu ở cả hai nhóm tuổi này ở mức 

cao. Riêng các nước không công nghiệp Tây Thái bình dương thiếu máu mức 

rất cao ở nhóm trẻ học đường 56,9% và mức nhẹ ở nhóm trẻ tiền học đường. 

Một số nước có tỷ lệ thiếu máu cao như Nepal 68,8%, Pakistan 65,0%, 

Srinlanka 53,0%, KaZakhstanb 50,1%, Indonesia 45,0%. 

Theo Nguyễn Xuân Ninh[54] vấn đề hạ thấp thiếu máu hiện nay cũng còn 

gặp nhiều khó khăn, theo Marson[54] thì gần đây tỷ lệ thiếu máu vẫn giảm 
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một cách chậm chạp ở các nước đang phát triển. Cho đến nay WHO vẫn chưa 

đưa ra được phác đồ phòng và điều trị thiếu máu ở trẻ em một cách có hiệu 

quả.  

Kết quả điều tra của chúng tôi (bảng 3.11) cho thấy mức độ thiếu máu ở 

trẻ em lứa tuổi 6-24 tháng chủ yếu là thiếu máu nhẹ 23,2%, thiếu máu trung 

bình là 29,3% và thiếu máu  nặng với tỷ lệ thấp 2%. Nhận xét này phù hợp với 

nhận xét của Phan Liên Hoa và CS (2003)[19] tại Thủy phù, Hương thủy Thừa 

thiên Huế cũng như  nhận xét của Trương Ngọc Lan và CS(1996) [45] tại Bình 

định. Nguyễn Công Khanh và CS [7][38][127][128] cũng cho rằng thiếu máu 

ở trẻ 6-24 tháng ở các vùng khác nhau tại Việt nam chủ yếu là thiếu máu nhẹ, 

hiếm gặp thiếu máu trung bình và rất hiếm gặp thiếu máu nặng. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi tỷ lệ thiếu máu nhẹ 23,2%, trung bình 29,3% . Nghiên cứu 

của Vũ Thị Bích Vân và CS (2006) tại Thái Nguyên thì thiếu máu nhẹ là 

50,8%, trung bình là 39,0% cao hơn nhiều trong nghiên cứu của chúng tôi và 

một số tác giả khác. Có thể là đối tượng nghiên cứu của nhóm tác giả tại Thái 

nguyên là trẻ em thiếu máu nhập viện trong khi nghiên cứu của chúng tôi 

được tiến hành tại công đồng. Đây là  điểm thuận lợi cho chúng tôi khi đặt vấn 

đề can thiệp về tình trạng thiếu máu cho cả đối tượng bà mẹ, trẻ em tại cộng 

đồng nghiên cứu bằng biện pháp can thiệp dinh dưỡng: Xúc tiến, cải thiện Đa 

dạng hoá bữa ăn, cải thiện tình trạng vi chất dinh dưỡng ở bà mẹ trẻ em góp 

phần hạ thấp tỷ lệ thiếu máu tại cộng đồng nghiên cứu.   

4.1.3. Tình trạng dinh dưỡng ở phụ nữ  20-35 tuổi 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ TNLTD ở phụ nữ lứa tuổi 20-35 

chung tại cộng đồng nghiên cứu là 26,3%, trong đó Phong sơn là 23,7% và 

Phong xuân 30,5%. Chủ yếu là TNLTD thể nhẹ 21,2%, trung bình 4,4% và 

nặng 0,7%.(bảng 3.1), Tỷ lệ TNLTD chung ở nhóm bà mẹ tuổi 29-39 là 

23,6% và ở nhóm bà mẹ tuổi 30-35 là 26,9%(bảng3.2) Không có sự khác biệt.  

Tỷ lệ TNLTD trong nghiên cứu của chúng tôi ở mức cao theo mức phân loại 

YNSNKCĐ theo TCYTTG. Theo kết quả điều tra, đánh giá của Viện Dinh 
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dưỡng Quốc gia và Tổng cục thống kê[41] về tiến triển của tình trạng dinh 

dưỡng của bà mẹ và trẻ em và hiệu quả của chương trình can thiệp ở Việt nam 

giai đoạn 1999-2004 thì chỉ số khối (BMI) của bà mẹ Việt nam năm 2004 là 

22,9%. Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn có xu hướng giảm từ 26,7% năm 

2000 xuống còn 22,9% năm 2004, tỷ lệ này thay đổi theo vùng sinh thái, vùng 

có tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn cao nhất là vùng Tây bắc 26,1%, vùng 

Bắc trung bộ là 25,7%. Diễn biến TNLTD cũng khác nhau ở hai vùng : thành 

thị và nông thôn qua các thời kỳ 1987-2004. Kết quả phân tích cũng cho thấy 

TNLTD bà mẹ TNLTD không liên quan tới SDD nhẹ cân và thấp còi ở trẻ em. 

Nhưng con của bà mẹ TNLTD có nguy cơ SDD gầy còm cao hơn 1,6 lần so 

với các bà mẹ tình trạng dinh dưỡng bình thường. Như vậy, TNLTD ở người 

mẹ có liên quan đến SDD thể gầy còm( thể cấp tính do trẻ thiếu ăn tại thời 

điểm điều tra).  Như vậy, Tỷ lệ TNLTD trong nghiên cứu của chúng tôi cao số 

liệu điều tra chung của toàn quốc tuy nhiên, kết quả này tương đương kết quả 

điều tra toàn quốc về tỷ lệ TNLTD ở khu vực Bắc miền Trung. Kết quả điều 

tra của chúng tôi đối chiếu với phân loại mức YNSKCĐ của TCYTTG và kết 

quả điều tra của Viện Dinh dưỡng quốc gia đã cho thấy được thực trạng của 

tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ tại cộng đồng nghiên cứu là vấn đề nghiêm 

trọng và có tính cấp bách, cần thiết phải có các tác động can thiệp của nhà 

nước về mặt Y tế đối với cộng đồng. 

Tình trạng thiếu năng lượng trường diễn(TNLTD) ở phụ nữ là một vấn 

đề sức khoẻ được quan tâm trên thế giới. Theo TCYTTG (1994) 21% phụ nữ 

lứa tuổi 15-49 bị TNLTD. Theo Syed.M.A và Alyane.A[185], 17% phụ nữ ở 

Bangladesh bị TNLTD. ở Zimbabwe18% phụ nữ [93] bị TNLTD trong khi 

phụ nữ ở Ethiopian 57% và 61% phụ nữ ở ấn độ bị TNLTD. Nghiên cứu ở 

Bihar [186] một trong những bang chậm phát triển nhất phía Bắc ấn độ từ 

1998-2003 cho thấy 71,2% phụ nữ ở đây TNLTD ở các mức độ khác nhau: 

9,5% TNLTD độ 3, 17,1% TNLTD độ 2 và 44,6% TNLTD độ 1. Nghiên cứu 

của Nurdiati và CS  tại Purworejo Indonesia cho thấy 17%  Phụ nữ ở đây 
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TNLTD. Một phân tích hồi quy đa biến được so sánh giữa nhóm phụ nữ bình 

thường và TNLTD cho thấy TNLTD thường gặp ở nhóm trẻ hoặc già hơn 30-

39 tuổi, không sử dụng các biện pháp tránh thai, không có các phương tiện 

nghe nhìn như radio, tivi, không có các phương tiện đi lại như xe đạp. 

TheoSyed.M.A và Alyane.A [185] các yếu tố ảnh hưởng đến TNLTD bao 

gồm : Phụ nữ tuổi >35 cao hơn 2 lần so với nhóm phụ nữ trẻ. Phụ nữ được đi 

học ít nhất 2 năm ở trường ít bị TNLTD hơn so với nhóm phụ nữ không được 

đi học. Nhóm phụ nữ kinh tế khá giả 0,77 lần ít bị TNLTD hơn so với nhóm 

phụ nữ hộ nghèo. 

 

 

4.1.3. Tình trạng thiếu máu ở phụ nữ 20-35 tuổi  

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy (biểu đồ 3.7) tỷ lệ thiếu máu chung 

ở phụ nữ  là 29,7% (Phong Sơn là 24% và xã Phong Xuân là 35,3%) thuộc 

mức trung bình về YNSKCĐ. Không có sự khác biệt (p>0,05) giữa hai xã 

nghiên cứu. Kết quả của chúng tôi cao hơn so với kết quả điều tra về tình hình 

thiếu máu dinh dưỡng qua các vùng sinh thái đại diện cho toàn quốc qua 2 

cuộc điều tra 1996-2000 của Nguyễn Xuân Ninh và Cs[55] thì tỷ lệ thiếu máu 

ở nhóm phụ nữ không có thai là 24,3%. Nguyễn Xuân Ninh và 

CS(2006)[54]nghiên cứu về tình hình thiếu máu phụ nữ tuổi sinh đẻ tại 6 tỉnh 

đại diện Việt nam cũng cho thấy: với phụ nữ không có thai tỷ lệ thiếu máu 

trung bình 26,7%. Theo các tác giả, vùng núi, vùng khó khăn về kinh tế có tỷ 

lệ thiếu máu cao nhất, những vùng có điều kiện kinh tế xã hội tốt hơn thì tỷ lệ 

thiếu máu sẽ hạ thấp hơn. Tuy nhiên cũng trong cuộc điều tra này thì tỷ lệ 

thiếu máu ở phụ nữ không có thai tại Huế kết quả thấp hơn trong nghiên cứu 

của chúng tôi : khu vực nội thành là 12,2% và ngoại thành 15,2%. So sánh kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi với một số tác giả khác trong nước thì tỷ lệ thiếu 

máu phụ nữ tuổi sinh đẻ trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với kết 

quả nghiên cứu về tình hình thiếu máu dinh dưỡng tại khu vực Tây nguyên 
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của người dân tộc Jrai, tỉnh Gia lai của Võ Thị lệ và CS (2003) [46] là 44,3%. 

Tuy nhiên, Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn 

nhiều so với nghiên cứu tại khu vực Đồng bằng tại Thanh Miện Hải dương của 

Lê Thị Bạch Maivà CS (2004)[48]  là 9,3%. Nguyên nhân có thể là do huyện 

Thanh miện là một huyện được hưởng thụ nhiều chương trình can thiệp dinh 

dưỡng liên tục cho các nhóm nguy cơ cao từ năm 1994 đến nay. Tỷ lệ thiếu 

máu ở 2 xã trong nghiên cứu của chúng tôi còn cao có thể là do đây là các xã 

nghèo, thuộc khu vực trung du, xa thành phố, người dân thiếu kiến thức thực 

hành dinh dưỡng, tập quán ăn uống lạc hậu. Mặc dầu ở đây vẫn có các chương 

trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng theo các chương trình Y tế quốc gia tuy 

nhiên, để được hưởng thụ thật sự một chương trình can thiệp dinh dưỡng thì 

đây là điều mong mỏi của mọi người dân.  

Các tổ chức quốc tế, các quốc khác nhau trên thế giới cũng đã giành 

nhiều công sức kinh phí để thanh căn toán bệnh trên trong nhiều năm. Tuy 

nhiên, cho đến nay gần như một nửa phụ nữ trên thế giới được ước đoán là 

thiếu máu: 52% ở các nước công nghiệp chưa phát triển so sánh với 23% ở các 

nước đang phát triển. [212] . Tình trạng thiếu máu ở phụ nữ tỏ ra trội hơn ở 

các nước Nam á. Ví dụ ở ấn Độ lên tới 88% ở phụ nữ có thai. Toàn bộ châu 

Phi, khoảng 50% phụ nữ có thai và 40% phụ nữ không mang thai bị thiếu máu. 

Phụ nữ ở Tây Phi hầu hết bị thiếu máu trong khi Nam Phi thì ít hơn. ở châu 

Mỹ la tinh là 40% và Caribean là 30%. Tỷ lệ thiếu máu cao nhất ở vùng 

Caribean có thể đến 60% phụ nữ mang thai ở một số đảo. ở hầu hết các nước 

công nghiệp phát triển, tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ mang thai khoảng 

20%[211][212]. Theo các tác giả, các đối tượng có tỷ lệ thiếu máu cao theo 

thứ tự vẫn là: trẻ em tuổi trước học đường, phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ. 

Các khu vực có tỷ lệ thiếu máu cao xếp theo phân loại mức YNSKCĐ là Nam 

¸, châu Phi mức rất cao, châu Mỹ la tinh và vùng biển Caribbean mức độ rất 

cao ở nhóm phụ nữ có thai và cao ở nhóm phụ nữ tuổi sinh đẻ. 
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 Về mức độ thiếu máu, nghiên cứu của chúng tôi (bảng 3.10) cho thấy 

mức độ thiếu máu cho thấy chủ yếu là thiếu máu nhẹ 21,8%. Thiếu máu trung 

bình là 6,9% thiếu máu nặng là 1%. Đây có thể là điểm thuận lợi cho chúng 

tôi khi muốn can thiệp hạ thấp tỷ lệ thiếu máu tại cộng đồng bằng can thiệp 

dinh dưỡng. Kết quả nghiên cứu của Lê Thị Bạch Mai và CS (2004) [48] tại 

Thanh Miện - Hải Dương cũng có nhận xét tương tự: thiếu máu phụ nữ tuổi 

sinh đẻ trong nghiên cứu tại đây cũng chủ yếu là thiếu máu nhẹ và trung bình, 

không có thiếu máu nặng. 

 

 

 

4.1.5. Các yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu máu: 

 Các yếu tố ảnh liên quan  đến tình trạng thiếu máu ở bà mẹ 

Nghiên cứu của chúng tôi còn chỉ ra những yếu tố liên quan đến tình trạng 

thiếu máu của phụ nữ tuổi 20-35 tại địa bàn điều tra: 

 Yếu tố xã hội  

Phân tích các yếu tố xã hội liên quan tới tình trạng thiếu máu ở bà mẹ 

(bảng 3.12) cho thấy: Chỉ số khối BMI  bà mẹ< 18,5 khác nhau có ý nghĩa 

thống kê (P<0,01, OR=36,5) giữa hai nhóm bà mẹ thiếu máu  và không thiếu 

máu. Như vậy tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ liên quan trực tiếp đến tình 

trạng thiếu máu, muốn cải thiện tình trạng thiếu máu cần đi đôi với cải thiện 

tình trạng dinh dưỡng. Các yếu tố khác như : Trình độ văn hoá của bà mẹ, số 

con trong gia đình, số khẩu trong gia đình, mức thu nhập bình quân trong gia 

đình cũng có sự khác nhau trong nghiên cứu của chúng tôi. Tuy nhiên, sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) giữa hai nhóm bà mẹ thiếu máu  

và không thiếu máu. 

Theo Viện Tim phổi và Huyết học quốc gia Hoa kỳ[141] ba nhóm nguy 

cơ chính là: các yếu tố về nhân khẩu học: gồm những người cao tuổi, thanh 

thiếu niên, phụ nữ..., Các yếu tố về chế độ ăn: gồm chế đọăn nghèo sắt, nghèo 
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vitamin C..., các yếu tố về xã hội/thể tạng; gồm nghèo, phiền muộn, bệnh 

đường tiêu hoá 
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Theo Shersten K và CS (2007)[182], các yếu tố nguy cơ thiếu máu thiếu 

sắt tại Hoa Kỳ, gồm 6 yếu tố: 

Các yếu tố nguy cơ ý nghĩa thống kê 

Da đen Tỷ lệ ở người da trắng; 7,1%. 

Tỷ lệ ở người da đen: 25,5% 

Hiến máu hơn 2 đơn vị/năm ở phụ nữ 

và 3 đơn vị/năm ở nam 

Không có ý nghĩa thống kê 

Chủng tộc Mexico sống tại Hoa kỳ OR= 1,8 

Tình trạng kinh tế xã hội thấp và tình 

trạng sau sinh 

0-6 tháng sau sinh OR=4,1 

7-12 tháng sau sinh OR=3,1 

Trẻ nhỏ và tuổi thiếu niên béo phì 

BMI < 85% và 95% percentile 

BMI < 95% percentile 

 

OR=2,0 

OR=2,3 

Ăn chay 40% người ăn chay độ tuổi 19-50 bị 

thiếu máu thiếu sắt 

 

Theo  Christopher vad CS (2007)[83], thiếu máu thiếu sắt có thể là hậu 

quả của nhiều yếu tố nguy cơ như: thiếu sắt trong bữa ăn, kém hấp thu sắt, 

mất máu liên tục và giai đoạn cơ thể phát triển nhanh. 

 Yếu tố kiến thức thực hành dinh dưỡng 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, các yếu tố dinh dưỡng liên quan đến 

tình trạng thiếu máu ở bà mẹ (bảng 3.13). Kết quả cho thấy yếu tố đầu tiên 

ảnh hưởng có ý nghĩa tới tình trạng thiếu máu của bà mẹ đó là kiến thức 

(Knowledge), thái độ (Atittude), thực hành (Practice) của các bà mẹ về các 

thực phẩm giàu sắt, các biện pháp phòng chống thiếu máu có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa hai nhóm bà mẹ thiếu máu và không thiếu máu (p<0,01).  

 

 Yêú tố về ăn uống 
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Kết quả nghiên cứu của chúng tôi (bảng 3.13) cũng cho thấy thực hành  

đa dạng nhóm thức ăn (DDS) cũng như đa dạng loại thực phẩm (FVS) cũng có 

sự khác biệt(P<0,01) ở hai nhóm bà mẹ thiếu máu hàm lượng vitamin C và sắt 

trong khẩu phần ăn thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm bà mẹ không thiếu máu. 

Nguyễn xuân Ninh và CS (2006)[54] cho rằng ba yếu tố quan trọng tác động 

đến tình trạng thiếu máu đó là: thứ nhất  khẩu phần sắt ăn vào mặc dầu đã có 

những cải thiện nhưng chỉ đạt 11,6mg( đạt 72% nhu cầu). Thứ hai, bổ sung 

viên sắt : kết quả điều tra cho thấy việc bổ sung viên sắt đã có tác động cải 

thiện tình trạng thiếu máu , chương trình hoạt động trên phạm vi cả nước và 

bổ sung viên sắt ở 61 tỉnh tuy nhiên chỉ giới hạn ở 126 huyện và 1674 xã. Thứ 

ba, các chương trình chăm sóc sức khỏe như chương trình tiêm chủng mở rộng, 

chương trình phòng chống suy dinh dưỡng...là những yếu tố quan trọng góp 

phần hạ tỷ lệ thiếu máu. Nghiên cứu của Hồ Thu Mai và CS (2007)[49] về 

thiếu máu và khẩu phần ăn của học sinh 11-14 tuổi cho thấy lượng sắt trong 

khẩu phần đạt 11,24mg. tuy nhiên, tiêu thụ vitamin C trung bình đạt 

100,88mg chủ yếu từ rau, quả tươi. Một nghiên cứu của Ogle. BM và CS 

(2001)[159] về phân tích tính đa dạng trong thức ăn ở phụ nữ khu vực đồng 

bằng sông Mêkông và khu vực miền núi Thừa Thiên Huế cho thấy cho thấy 

lượng sắt trong khẩu phần ở người kinh 12,5mg thấp hơn so với phụ nữ Pa-Ko 

19mg, phụ nữ dân tộc Ca-Tu là 15,1mg. Tuy nhiên khi phân tích về tính đa 

dạng trong khẩu phần kết quả cho thấy nhóm bà mẹ chỉ số thấp về đa dạng 

hoá nhóm thực phẩm, lượng sắt trong khẩu phần  ở người Kinh là 11mg, Pa-

Ko là 21,3 mg và Ca-Tu là 13,3mg. Trong khi đó nhóm bà mẹ có chỉ số cao về 

đa dạng hoá nhóm thực phẩm ở người Kinh là 15mg, Pa-Ko là 16,7 mg và Ca-

Tu là 18,7mg. Phân tích này cho thấy đa dạng hoá thức ăn góp phần rất lớn 

trong cải thiện chất lượng bữa ăn, đặc biệt cải thiện lượng sắt trong khẩu phần.  

 

 Các yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu máu ở trẻ em 
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Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy những yếu tố liên quan đến tình 

trạng thiếu máu ở trẻ em: 

 Yếu tố ăn uống dinh dưỡng: 

Kết quả phân tích các yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu máu ở trẻ em 

(bảng 3.14) cho thấy: Chỉ số khối BMI  bà mẹ< 18,5 khác nhau có ý nghĩa 

thống kê (P<0,01) giữa hai nhóm bà mẹ có trẻ bị  thiếu máu và không thiếu 

máu. Kết quả phân tích về mối liên quan giữa thiếu máu và tình trạng dinh 

dưỡng trong nghiên cứu chúng tôi cũng cho thấy tỷ lệ trẻ nhẹ cân , thấp còi và 

gầy còm cao hơn có ý nghĩa (P<0,05)giữa hai nhóm trẻ thiếu máu và không 

thiếu máu.  

 Yếu tố ăn uống và kiến thức, thực hành dinh dưỡng 

Nghiên cứu của chúng tôi (bảng 3.14) cũng cho thấy Kiến thức 

(Knowledge), Thái độ (Attittude), thực hành (Practice) của các bà mẹ về các 

sản phẩm giàu sắt sẵn có tại địa phương  cũng như các biện pháp phòng chống 

thiếu máu dinh dưỡng cho trẻ cũng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(P<0,01) khi so sánh giữa hai nhóm trẻ thiếu máu và không thiếu máu. 

Về các yếu tố liên quan đến thiếu máu có rất nhiều ý kiến khác nhau của 

các tác giả trong và ngoài nước: Tạp chí New york time(2008)[148] mục 

hướng dẫn sức khoẻ về các yếu tố nguy cơ chung thiếu máu ở trẻ em: có tới 

20% trẻ em Mỹ và 80% trẻ em ở các nước đang phát triển bị thiếu máu trong 

giai đoạn ấu thơ đến tuổi trưởng thành. Thiếu máu thiếu sắt là nguyên nhân 

chủ yếu. Thiếu máu thiếu sắt có thể do một trong các yếu tố nguy cơ sau đây: 

ngừng bú mẹ quá sớm hoặc sử dụng sữa công thức không tăng cường sắt, bú 

bình quá dài, ăn dặm với chế độ ăn nghèo thực phẩm giàu sắt. Quỹ tài trợ 

nghiên cứu giáo dục y tế Mayo, Arizona, Florida, Hoa Kỳ (2005)[141] cho 

rằng những yếu tố tăng nguy cơ thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em là: chế độ ăn dặm 

với đậm độ sắt thấp, trẻ nhỏ không được nhận đầy đủ sắt trong sữa công thức, 

nhu cầu cao ở trẻ cho sự phát triển và vận động, những trẻ không có chế độ ăn 

đa dạng.  Nguyễn Lan Anh và CS(2005)[3] thì Trẻ có cân nặng sơ sinh thấp, 
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mắc bệnh tiêu chảy, bà mẹ thiếu nămg lượng trường diễn, bà mẹ không uống 

sắt khi mang thai, thu nhập bình quân gia đình thấp là những yếu tố liên quan 

đến thiếu máu. Trương Ngọc Lan và CS (1994)[45] thì yếu tố dinh dưỡng( do 

thiếu sắt) có lẽ là yếu tố quan trọng vì thiếu máu chủ yếu gặp ở lứa tuổi bú mẹ. 

Các tác giả cũng cho thấy mối liên quan mật thiết giữa thiếu máu và SDD: 

52,78% với SDD độ II, 85,71% với SDD độ III. Bên cạnh đó các yếu tố nhiễm 

ký sinh trùng, nhiễm khuẩn tái diễn cũng là những yếu tố quan trọng liên quan 

tới tình trạng thiếu máu.  

Còn các yếu tố khác như : Trình độ văn hoá của bà mẹ, số con trong gia 

đình, số khẩu trong gia đình, mức thu nhập bình quân trong gia đình cũng có 

sự khác nhau giữa hai nhóm. Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê (P>0,05) giữa hai nhóm trẻ thiếu máu và không thiếu máu. Cũng có thể 

trong nghiên cứu của chúng tôi do cỡ mẫu còn hạn chế chưa đủ lớn để phân 

tích thật đầy đủ về các yếu tố liên quan. 

 4.1.6.  Thực trạng về giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn và tính đa 

dạng thực phẩm phân tích theo điều tra khẩu phần ăn/24 giờ và tần suất 

tiêu thụ thực phẩm tại cộng đồng nghiên cứu. 

 Phân tích giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn của các bà mẹ tại cộng 

đồng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy (Bảng 3.16) về khoáng chất và 

vitamin: hàm lượng sắt và vitamin C trong khẩu phần ăn của các bà mẹ tại hai 

xã Phong sơn và Phong Xuân chỉ đạt khoảng 30-50% so với nhu cầu khuyến 

nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia nếu chưa tính đến tỷ lệ hấp thu hoặc trừ 

mất mát trong quá trình chế biến. So ánh với nghiên cứu của  Hồ Thu Mai, 

Phạm Văn Hoan[49] về thiếu máu và khẩu phần ăn của học sinh 11-14 tuổi tại 

Hoa lư, Ninh bình và nghiên cứu của Ogle. BM, Phạm Hoàng Hưng, Hồ Thị 

Tuyết[150][156] về tính đa dạng khẩu phần ăn ở phụ nữ khu vực Đồng bằng 

sông Mêkông và khu vực miền núi Thừa Thiên Huế thì kết quả trong nghiên 

cứu của chúng tôi thấp hơn nhiều. 



 129 

Phân tích tính đa dạng trong khẩu phần ăn trong nghiên cứu của chúng 

tôi(bảng 3.17) qua điều tra tần suất tiêu thụ thực phẩm giàu sắt sẵn có tại địa 

phương của các bà mẹ tại cộng đồng nghiên cứu cho thấy: Tần suất  sử dụng 

các thực phẩm giàu sắt sẵn có tại địa phương mức tiêu thụ hàng ngày và hàng 

tuần rất thấp như : Vừng 1%, đậu nành 3%, rau đền 3%, rau ngót 6%...nhiều 

loại thực phẩm giàu sắt và rất sẵn có tại địa phương hầu như chưa được sử 

dụng: đậu đen, đậu đũa, cùi dừa, tiết bò, tiết lợn, thịt gà, thịt ếch�Kết quả 

nghiên cứu phân tích về khẩu phần ăn và tần suất tiêu thụ thực phẩm của phụ 

nữ tại cộng đồng trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các can thiệp dinh 

dưỡng tại cộng đồng cần ưu tiên trước tiên vào cải thiện chất lượng bữa ăn, cụ 

thể ở đây là phải cải thiện lượng sắt và vitamin C trong khẩu phần. Muốn vậy, 

phải khuyến khích mọi người tăng cường sử dụng các sản phẩm giàu sắt vốn 

sẵn có tại địa phương nhưng chưa có thói quen sử dụng. 

4.1.7 Xác định những vấn đề cần can thiệp 

 Từ kết quả  của nghiên cứu mô tả ban đầu tại cộng đồng nghiên cứu qua 

thu thập kết quả, phân tích thực trạng chúng tôi rút ra một số nhận định chung 

và các giải pháp như sau: 

 Nhận định về thực trạng Dinh dưỡng và thiếu máu, các yếu tố ảnh 

hưởng: 

- Tỷ lệ TNLTD ở phụ nữ còn ở mức cao, chủ yếu TNLTD độ I và độ II. 

- Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em <60 tháng tại cộng đồng nghiên cứu: Tỷ 

lệ SDD thể nhẹ cân chung còn ở mức rất cao, chủ yếu là mức độ nhẹ. 

Nhóm tuổi mắc cao là nhóm tuổi bắt đầu ăn bổ sung và cai sữa mẹ. 

SDD thể thấp còi(CC/T) còn mức rất cao, tỷ lệ này tăng nhanh ở nhóm 

trẻ sau 12 tháng.  

-  Tình trạng thiếu máu thiếu máu ở bà mẹ tại cộng đồng nghiên cứu mức 

trung bình và chủ yếu thiếu máu nhẹ .Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em lứa tuổi 6-24 

tháng tại cộng đồng nghiên cứu ở mức cao và cũng  chủ yếu là thiếu máu nhẹ  
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- Về nguyên nhân: Thiếu  kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng các 

sản phẩm giàu sắt, thức ăn nghèo nàn thiếu đa dạng , Hàm lượng sắt và 

vitamin C trong khẩu phần ăn rất thấp 

 Từ kết nhận định trên chúng tôi thấy  đề cập những nội dung chính 

can thiệp tại xã Phong Xuân như sau: 

1. Hội thảo với lãnh đạo địa phương để chia sẻ kết quả điều tra có bản- 

khẳng định, thống nhất kế hoạch truyền thông, thành lâp nhóm điều phối.  

2. Nâng cao kiến thức về thiếu máu thiếu sắt, Phòng chống thiếu máu, 

thực hành đa dạng hoá bữa ăn cho CBYT, CTV, Giáo viên thông qua hội thảo, 

tập huấn. 

3. Nâng cao kiến thức về thiếu máu thiếu sắt, Phòng chống thiếu máu, 

thực hành đa dạng hoá bữa ăn cho Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Các Giáo viên 

thông qua Hội thảo, Tập huấn: Xây dựng được nội dung thông điệp của pano 

và tranh áp phích, tờ rơi của dự án Với các TP giàu sắt sẵn có tại địa phương. 

4.Tập huấn về kỹ năng truyền thông cho CTV, Hội Phụ nữ, Hội Nông 

dân, xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch can thiệp. 

5.Nâng cao kiến thức về thiếu máu thiếu sắt, Phòng chống thiếu máu cho 

học sinh, giáo viên các trường thông qua các buổi nói chuyện với chuyên đề 

thiếu máu thiếu sắt và cách phòng chống, thông qua các hội thi tìm hiểu kiến 

thức về TMTS và cách phòng chống, hỗ trợ giải thưởng, hỗ trợ 200 cặp sách 

có in thông điệp phòng chống thiếu máu cho học sinh. 

6. Nâng cao kiến thức, thực hành đa dạng hoá bữa ăn với các thực phẩm 

giàu sắt sẵn có tại địa phương thông qua Hội thi vườn xanh ,  sinh hoạt Câu 

lạc bộ Phòng chống thiếu máu do Hội Nông dân và Hội Phụ nữ và CTV tổ 

chức. Hỗ trợ cây giống, hàng rào, giải thưởng cho hội thi. 

7. Nâng cao kiến thức, thực hành đa dạng hoá bữa ăn với các thực phẩm 

giàu sắt sẵn có tại địa phương thông qua xây dựng in ấn pano, áp phích, tờ rơi 

với các nội dung thông điệp, hình ảnh được xây dựng từ những phong trào thi 

đua của CTV, các hội thảo, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ. 
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 8.Tăng cường mạng lưới truyền thông tại cộng đồng thông qua mạng 

lưới CTV, thi đua giữa CTV, Ban văn hoá xã mỗi tuần phát 1 bản tin về TMTS 

và cách phòng chống. Tuyên dương các điển hình trong phong trào thi Đua 

của học sinh và Hội Nông dân.  Thông báo lịch  sinh hoạt CLB các thôn tháng 

tới. 

 9. Các hoạt động theo dõi giám sát được tiến hành thông qua các buổi 

giao ban hàng tháng với các cán bộ chủ chốt. 

 10. Tất cả các hoạt động hội thảo, tập huấn, các hội thi, hoạt động hội 

phụ nữ, nông dân, CTV, các  buổi sinh hoạt CLB, các buổi giao ban định kỳ 

với cán bộ chủ chốt đều có sự giám sát của cán bộ dự án. 

  11. Huy động sự tham gia của cộng đồng, truyền thông thay đổi hành vi, 

đa dạng hoá khẩu phần ăn bằng các sản phẩm sẵn có cho phụ nữ trẻ em  tại 

cộng đồng nghiên cứu là việc làm cần thiết phù hợp với nhóm giải pháp chiến 

lược xã hội hoá công tác y tế của ngành Y tế hiện nay[8][30]. Giải pháp tham 

gia của cộng đồng nghĩa là cộng đồng tham gia từ khâu xác định vấn đề sức 

khoẻ ưu tiên cần phải truyền thông: Vấn đề ở đây là tình trạng thiếu máu, 

thiếu dinh dưỡng ở phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em 6-24 tháng. Nguyên nhân là 

thiếu  kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng các sản phẩm giàu sắt, thức ăn 

nghèo nàn thiếu đa dạng , hàm lượng sắt và vitamin C trong khẩu phần ăn rất 

thấp. Sự tham gia của cộng đồng còn thể hiện ở chỗ bên cạnh việc tham gia 

xác định vấn đề, lên kế hoạch và thực hiện can thiệp thì cộng đồng cũng được 

huy động vào khâu giám sát và đánh giá kết quả. Nguyên lý “Sự tham gia của 

cộng đồng” là nguyên lý chìa khoá cần được khuyến khích cho các chương 

trình CSSKBĐ, trong đó có TT-GDSK, đã được thực tế chứng minh và đã được 

vận dụng vào thử nghiệm can thiệp. Thực tế rất nhiều nghiên cứu trên thế giới 

và trong nước áp dụng giải pháp này và thu được kết quả tốt[12][29][47][92]. 

12. Huy động Sự tham gia của cộng đồng trong nghiên cứu này tạo ra cơ 

hội và huy động sự tham gia không chỉ chính quyền địa phương, Y tế địa 

phương, toàn thể phụ nữ, hội nông dân, cộng tác viên y tế mà còn huy động sự 
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phối hợp của các thầy cô giáo, các em hoc sinh những người làm chủ tương lai 

của đất nước sẽ làm tăng thêm tính bền vững, lâu dài của các can thiệp. Sự 

tham gia này sẽ làm gia tăng độ bao phủ của các hoạt động truyền thông, góp 

phần làm giảm gánh nặng cho các cán bộ y tế và đem lại hiệu quả tốt nhất cho 

hoạt động TT-GDSK. Kết quả  này càng khẳng định tính đúng đắn của giải 

pháp huy động sự tham gia tích cực của công đồng vào sự nghiệp CSSK mà 

Bộ Y tế đang chú trọng xây dựng và thực hiện[5][30]. Giải pháp này phù hợp 

với ưu tiên nâng cao sức khoẻ được Tuyên ngôn Jarkarta[65] về Nâng cao sức 

khoẻ trong thế kỷ 21 nhấn mạnh: “Nâng cao sức khoẻ được tiến hành do dân 

và cùng dân chứ không phải trên dân hay cho dân”. 

4.2. Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đến kiến thức, thực 

hành đa dạng hoá bữa ăn của phụ nữ và các bà mẹ nuôi con nhỏ 

  Các chất dinh dưỡng chủ yếu để đáp ứng nhu cầu đầy đủ dinh dưỡng 

không thể tìm thấy trong một loại thực phẩm (ngoại trừ sữa mẹ trong những 

tháng đầu tiên của cuộc đời) nhưng có thể tìm thấy trong một tổng thể nhiều 

loại thực phẩm (Hsu-Hage, Wahlqvist 1996). Chế độ ăn lành mạnh được cho 

rằng chúng có đầy đủ từ nhiều loại thực phẩm khác nhau. Sự đa dạng trong 

khẩu phần đã được chứng minh có thể chống lại các bệnh mãn tính như ung 

thư (Vechia và CS, 1997) cũng như liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ (Kant và 

CS, 1995) và cải thiện tình trạng sức khoẻ (Hodson và CS, 1994); Rất nhiều 

các hướng dẫn về tiết thực đã từ lâu nhấn mạnh giá trị của đa dạng hoá bữa ăn 

(Sandstrom và CS, 1997). Từ những năm 1987, Krebs-Smith và CS, năm 1991, 

Kant và CS, năm 1997, Drewnowski và CS đã nghiên cứu đánh giá đa dạng 

hoá bữa ăn và tập trung vào hiệu quả của nó trong khẩu phần ăn tổng thể ở các 

nước đang phát triển[110]. Năm 1998, Hatloy, Torheim, L OshaugA[110] 

nghiên cứu tại Mali, Nam Phi đã đặt câu hỏi cho nghiên cứu rằng: đơn giản sự 

đếm loại thực phẩm(food items) và nhóm thực phẩm (Food group)có thể dự 

báo sự đầy đủ dinh dưỡng trong chế độ ăn ở cộng đồng các nước kinh tế khó 

khăn? Kết quả nghiên cứu của các tác giả cho thấy đơn giản sự đếm loại thực 
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phẩm(food items) và nhóm thực phẩm sẽ cho một bức tranh về sự  đầy đủ dinh 

dưỡng trong khẩu phần, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy điểm số thực 

phẩm(food score) hoàn toàn rất tốt cho đánh giá sự đầy đủ dinh dưỡng trong 

khẩu phần ăn, đặc biệt nếu phối hợp cả hai chỉ số. 

  Onle BM và CS(2001)[153], nghiên cứu phân tích đa dạng thực phẩm 

trong khẩu phần ăn ở phụ nữ Việt nam cho thấy, có mối liên quan chặt chẽ 

giữa tính đa dạng và chất lượng khẩu phần: kết quả nghiên cứu cho thấy phụ 

nữ ở nhóm đa dạng hoá cao loại thực phẩm (FVS) tiêu thụ 21 loại thực phẩm 

hoặc hơn trong 7 ngày thì cao hơn có ý nghĩa về các chất dinh dưỡng ăn vào 

khi so sánh với nhóm đa dạng hoá thấp dưới 15 loại thực phẩm được tiêu thụ 

hoặc ít hơn trong cùng thời gian. Tương tự, phụ nữ đa dạng hoá cao về nhóm 

thực phẩm(DDS) cao hơn hoặc bằng 8 nhóm thực phẩm trong 7 ngày(tối đa 12 

nhóm) cao hơn có ý nghĩa về chất lượng dinh dưỡng khẩu phần về năng lượng, 

protein và đặc biệt là các yếu tố vi lượng so sánh với phụ nữ đa dạng thấp về 

nhóm thực phẩm. 

  Torheim L và CS(2002)[195][196], nghiên cứu đánh giá giá trị của hai 

chỉ số FVS và DDS tại Mali đi đến kết luận : Hai chỉ số này có thể đánh giá 

thông qua bộ câu hỏi về tần suất sử dụng thực phẩm. Hai chỉ số đa dạng hoá 

thực phẩm này phản ánh chất lượng khẩu phần ăn và là công cụ rất đơn giản 

cho việc theo dõi đánh giá dinh dưỡng. 

  Swidale A và CS(2005)[190] đưa ra chỉ số đa dạng hoá nhóm thức ăn ở 

hộ gia đình (HDDS), tác giả chia thức ăn làm thành 12 nhóm, Thông tin thu 

thập về tiêu thụ thực phẩm hộ gia đình được thực hiện bằng hỏi ghi qua 24 giờ. 

Các tác giả chũng cho rằng sự gia tăng tiêu thụ số lượng nhóm thực phẩm 

khác nhau cung cấp là sự đo lường giá trị về tiếp cận thực phẩm ở hộ gia đình. 

  Marie Tvà CS (2006)[137][138] cho rằng chỉ số đa dạng hoá thực phẩm 

(FVS và DDS) được ghi nhận như là thành phần chủ yếu cho một chế độ ăn 

lành mạnh không chỉ ở Hoa kỳ mà trên toàn thế giới, nó không những là chỉ 

số chỉ hữu ích cho an toàn thực phẩm mà còn là chỉ số rất hữu ích cho đánh 



 134 

giá chất lượng khẩu phần ăn. Marie T cũng kết kuận rằng hàng loạt nghiên 

cứu (Allen và Cs ở Mexico, 1991; Taren và Cs ở Trung quốc, 1993; Marquis 

và Cs ở Peru, 1997; Onyango và Cs ở Keynia, 1998; Tarini và Cs ở Niger, 

1999; Arimon và Cs ở Ethiopia, 2002; Brown và Cs ở Guatemala, 2002) cho 

thấy có sự liên quan chặt chẽ giữa đa dạng hoá thực phẩm và sự phát triển 

dinh dưỡng của trẻ[155][157][176][177][178]. 

  Tại Việt Nam, giải pháp đa dạng hoá bữa ăn từ lâu đã được chú trọng. 

Trong Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010[6], một trong 

bốn giải pháp can thiệp nằm cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng là 

giải pháp đa dạng hoá bữa ăn. Các hoạt động ưu tiên cho những vùng khó 

khăn là phát triển “ô dinh dưỡng”, hệ sinh thái vườn-ao-chuồng để tăng nguồn 

thực phẩm cung cấp tại chỗ tạo điều kiện tốt cho việc thực hành đa dạng hoá 

bữa ăn. Từ Giấy, Hà Huy Khôi(1994)[13] khi triển khai mô hình hoạt động 

dinh dưỡng và giảm đói nghèo với giải pháp hỗ trợ phát triển tập trung vào 

nhóm nguy cơ và huy động sự tham gia của cộng đồng. Một trong những giải 

pháp cụ thể ở đây là triển khai là xây dựng hoạt động giáo dục dinh dưỡng đa 

kênh, tập trung giáo dục cho cộng đồng về sử dụng các thức ăn có ở địa 

phương để đa dạng hoá bữa ăn và giáo dục dinh dưỡng hợp lý. Từ Giấy[12] 

[80][107]trong chiến lược dinh dưỡng hộ gia đình đã đề cập “Không những 

mỗi bữa ăn cần có đủ bốn nhóm thức ăn, mà các thức ăn trong mỗi nhóm cũng 

phải thay đổi từng bữa, từng ngày. Từng món ăn cũng cần hỗn hợp nhiều loại 

thức ăn”. Do mỗi loại thực phẩm chỉ cung cấp một số chất dinh dưỡng, nếu 

hỗn hợp nhiều loại thực phẩm ta sẽ có thêm nhiều chất dinh dưỡng và chất nọ 

bổ sung cho chất kia, ta sẽ có một bữa ăn cân đối đầy đủ, giá trị dinh dưỡng sẽ 

tăng lên. Thật vậy, đa dạng hoá bữa ăn đã được khẳng định có vai trò rất quan 

trọng trong cải thiện chất lượng bữa ăn đặc biệt cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng. Cũng như các giải pháp khác, Truyền 

thông có một vai trò rất quan trọng và có thể sử dụng một cách hiệu quả các 

hoạt động truyền thông để xúc tiến việc đa dạng hoá bữa ăn. Truyền thông là 
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một mục tiêu quan trọng nhất trong năm nhóm mục tiêu của chiến lược quốc 

gia dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010[6] đã được Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt tại quyết định số :21/2001/QĐ-TTg ngày 22/2/2001 đã nêu rõ :“ Người 

dân được nâng cao về kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý ”. 

 Hoạt động truyền thông với sự huy động sự tham gia của cộng đồng trong 

nghiên cứu này sẽ tạo ra nhiều cơ hội và sự tham gia không chỉ chính quyền 

địa phương, Y tế địa phương, toàn thể phụ nữ, hội nông dân, cộng tác viên y tế 

mà còn huy động sự phối hợp của các thầy cô giáo, các em hoc sinh làm gia. 

Sự huy động này làm tăng độ bao phủ của các hoạt động truyền thông, đem lại 

hiệu quả tốt nhất cho hoạt động TT-GDSK. Kết quả  truyền thông đạt được 

trong nghiên cứu của chúng tôi trước hết là : 

4.2.1. Cải thiện kiến thức, thực hành đa dạng hoá bữa ăn  và các biện pháp 

phòng chống thiếu máu :  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về hiệu quả của truyền thông tích cực 

trong thay đổi kiến thức thái độ, thực hành của ở hai nhóm bà mẹ trước và sau 

can thiệp có đối chứng cho thấy: Điểm trung bình về kiến thức, thái độ, thực 

hành đa dạng hoá bữa ăn và các biện pháp phòng chống thiếu máu khác ở phụ 

nữ tuổi  20-35 có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,001)khi so sánh ở 

cùng thời điểm T12 ở xã chứng và xã can thiệp và khi so sánh thời điểm T0 và 

T12 ở xã can thiệp (bảng 3.18). Điểm trung bình về kiến thức, thái độ, thực 

hành đa dạng hoá bữa ăn và các biện pháp phòng chống thiếu máu khác ở các 

bà mẹ có con tuổi 6-24 tháng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,001) 

khi so sánh ở cùng thời điểm T12 ở xã chứng và xã can thiệp và khi so sánh 

thời điểm T0 và T12 ở xã can thiệp (bảng 3.19). Tỷ lệ % điểm trung bình, khá 

và khá, giỏi về kiến thức, thực hành đa dạng hoá bữa ăn và các biện pháp 

phòng chống thiếu máu khác ở phụ nữ tuổi  20-35 đều tăng cả 2 xã trước và 

sau can thiệp. Tuy nhiên, hiệu quả can thiệp (HQCT) ở nhóm truyền thông 

tích cực tỷ lệ điểm kiến  thức trung bình khá và khá giỏi tăng gấp 8 lần, về 

thái độ  tăng gấp 0,75 lần, về thực hành  tăng gấp 2,5 lần khi so sánh với xã 
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chứng (bảng 3.20). Tỷ lệ % điểm trung bình, khá và giỏi về kiến thức, thực 

hành đa dạng hoá bữa ăn và các biện pháp phòng chống thiếu máu khác ở bà 

mẹ có con 6-24 tháng đều tăng cả 2 xã trước và sau can thiệp. Tuy nhiên, hiệu 

quả can thiệp(HQCT) ở nhóm truyền thông tích cực tỷ lệ điểm trung bình, khá 

và giỏi tăng gấp 13 lần, thái độ tăng 0,56 lần, thực hành  tăng gấp 2,8 lần khi 

so sánh với xã chứng (bảng 3.21). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về Chỉ số 

hiệu quả(CSHQ) và hiệu quả can thiệp(HQCT) về kiến thức, thực hành đa 

dạng hoá bữa ăn và các biện pháp phòng chống thiếu máu tương tự với nghiên 

cứu của Hoàng Khải Lập và CS(2006) tại Thái nguyên[44]. Bằng can thiệp 

dinh dưỡng cộng đồng có đối chứng. Sau một năm can thiệp truyền thông kết 

quả cho thấy Kiến thức, Thái độ, Thực hành về chăm sóc dinh dưỡng ở nhóm 

bà mẹ được can thiệp cao hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng. Các tác giả cũng 

có nhận xét  hiệu quả can thiệp tốt nhất đó là kỹ năng, thực hành với HQCT là 

219,19 tiếp theo là kiến thức 88,17  và thái độ là thấp nhất với HQCT là 

15,39%.  

Tại Việt nam từ lâu đã có rất nhiều nghiên cứu can thiệp truyền thông 

thay đổi hành vi ở cộng đồng. Cho dù phương pháp, hình thức, công cụ truyền 

của các tác giả có khác nhau nhưng từ lâu chỉ số KAP đã được áp dụng như là 

chỉ số đầu tiên cho biết các mức độ hoàn thành các mục tiêu của TT-GDSK cụ 

thể ®¨ xác định. 

Nghiên cứu của Hà Thị Anh Đào và CS (2001)[10][11] tại Hà Nội cho 

thấy việc giáo dục kiến thức kết hợp với hướng dẫn thực hành vệ sinh thực 

phẩm trực tiếp cho người làm dịch vụ thức ăn đường phố bao gồm: biên soạn 

tài liệu sát với thực tế, phương tiện tập huấn đơn giản, thảo luận nhóm kết hợp 

với kiểm tra thường xuyên đã cải thiện có ý nghĩa tình trạng vệ sinh thức ăn 

đường phố. Kết quả cho thấy kiến thức về vệ sinh thực phẩm và thái độ chấp 

hành của người làm dịch vụ thức ăn đường phố cải thiện có ý nghĩa sau can 

thiệp. Số cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố phục vụ với thức ăn nóng tăng từ 

29% lên 88%, bảo quản bày bán thức ăn trong tủ kính tăng từ 9% lên 57%, sử 



 137 

dụng dụng cụ lấy thức ăn tăng 20 lên 89%, thực phẩm sống chín riêng biệt 

35% lên 73% [10]. 

Tổ chức Y tế Thế giới đã nhấn mạnh tính chất quan trọng của việc cải 

thiện thực hành chăm sóc sức khoẻ của gia đình và cộng đồng trong chiến 

lược IMCI - Lê Anh Tuấn(2001) ở Thành phố Hồ Chí Minh[65] đã tiến hành 

một nghiên cứu can thiệp truyền thông trực tiếp để cải thiện kiến thức thực 

hành chăm sóc sức khoẻ trẻ em tại 3 tỉnh Lâm đồng, Vĩnh Long và Trà Vinh 

(8/1999 - 12/2001). Phương pháp can thiệp truyền thông duy nhất trong 

nghiên cứu này là điều hành thảo luận nhóm. Kết quả đánh giá sau can thiệp 

cho thấy đã có cải thiện về thực hành chăm sóc trẻ của bà mẹ có trẻ dưới 5 

tuổi một cách ý nghĩa so với trước khi can thiệp . 

Một nghiên cứu can thiệp truyền thông trước sau không đối chứng của 

Hoàng Thế Nội và CS (2006) tại Hiến nam, Hưng yên[52] . Phương pháp can 

thiệp truyền thông trong nghiên cứn này là thành lập, triển khai sinh hoạt câu 

lạc bộ dinh dưỡng, huy động sự tham gia của Đoàn thanh niên, trạm Y tế xã, 

và hội Nông dân bên cạnh đó tổ chức hội thi về kiến thức, thực hành chăm sóc  

dinh dưỡng và sức khoẻ cho các cặp vợ chồng mới cưới. Kết quả cho cho thấy 

kiến thức của nhóm đối tượng đích về thành phần và nguồn gốc các chất dinh 

dưỡng, biết khi có thai phải ăn nhiều hơn bình thường: trước can thiệp 51,8% 

và sau can thiệp 100%. 

  Nghiên cứu, huy động cộng đồng truyền thông cải thiện hành vi chăm 

sóc sức khỏe sinh sản cho các bà mẹ tại Đồng hỷ tại Thái nguyên[16]  của 

Đàm Khải Hoàn và CS (2007) cho thấy sự huy động cộng đồng tham gia tích 

cực vào truyền thông giáo dục sức khoẻ đã thay đổi có ý nghĩa về kiến thức, 

thái độ, thực hành về CSSK bà mẹ trẻ em : Sau can thiệp không đối chứng, số 

bà mẹ có kiến thức về chăm sóc thai nghén, chăm sóc trẻ sơ sinh, ý thức về 

khám bệnh phụ khoa, cho trẻ bú sớm sau sinh, tô màu bát bột cho trẻ, có « 

vuông thức ăn tại gia đình� khác biệt có ý nghĩa so với trước can thiệp.  

Như chúng ta đã biết: mục tiêu cuối cùng của truyền thông là thay đổi 
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được hành vi của đối tượng. Valyasevi[99][100] tại Hội nghị Quốc tế về diền 

đàn Quốc tế của những nhà lập kế hoạch thiết kế Dinh dưỡng tập trung về 

truyền thông dinh dưỡng đã cho rằng hiện tại có rất nhiều hình thức truyền 

thông thay đổi hành vi được áp dụng tại các nước châu á nhưng có thể chia 

làm ba nhóm: Phổ biến thông tin (Dissemination Communication) thông tin 

một chiều. Loại thứ hai Giáo dục truyền thông (Education 

Communication)xếp vào nhóm thông tin hai chiều nhưng theo chiều hướng 

trên dội xuống(Top -down Orientation) và loại thứ ba Participatory 

Communication)thông tin hai chiều nhưng theo chiều hướng từ dưới 

lên(Bottum-up Orientation. Thực tế, Truyền thông tích cực có sự tham gia nó 

là sự cấu thành từ thành phần truyền thông(Communication component ) và 

thành phần  hoạt động có sự tham gia(Participatory Action) để tạo ra một kết 

hợp dưới lên /trên xuống (Combined Top down/bottum up) đó là quá trình 

truyền thông có sự tham gia(Participatory Communication 

Process)[124][143][145][165]. Mặc dầu, hình thức, phương pháp truyền thông 

có khác nhau: trực tiếp, gián tiếp, đơn kênh hay đa kênh hoặc phối hợp ; 

Truyền thông có hay không có sự tham gia của cộng đồng.  Các tác giả cũng 

sử dụng chỉ số KAP như là chỉ số đầu tiên về sự đo lường về ba mặt: Kiến 

thức(Knowledge), Thái độ (Attittude) và Thực hành (Practice) mà đối tượng 

đã đạt được để đánh giá hiệu quả của quá trình truyền thông[15][53][63][95]. 

Đây là chỉ số cho biết các mức độ hoàn thành các mục tiêu của TT-GDSK cụ 

thể ®¨ xác định.  

Nhiều công trình nghiên cứu của Smitasiri Suttilak tại Thái lan 

[186][187][188][189] vào những năm 1988-1991 phía bắc Thái lan tại huyện 

Kanthararom thuộc tỉnh Srisaket áp dụng phương pháp truyền thông có sự 

tham gia của cộng đồng trong nghiên cứu này tác giả sử dụng phương pháp 

Tiếp thị xã hội. là tăng cường sự tiếp cận với các sản phẩm giàu vitanin A sẵn 

có tại địa phương. Kết quả cho thấy có sự thay đổi có ý nghĩa về  thực hành 

tiêu thụ các sản phẩm giàu vitamin A,  sử dụng dầu thực vật để chế biến thực 
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phẩm  [186][187].  Gần đây 1995-1997, đánh giá sự thay đổi kiến thức, thái 

độ và thực hành (KAP) về sự lựa chọn sử dụng các loại thực phẩm giàu 

vitamin A, vitamin C và Sắt. Kết quả cũng cho thấy có sự thay đổi có ý nghĩa 

về kiến thức, thái độ, thực hành thông qua đánh giá KAP [189]. 

Một nghiên cứu tryền thông tích cực thay đổi hành vi của purnima M và 

CS (2003)[168][169]làm giàu thức ăn bổ sung cho trẻ em bằng các sản phẩm 

sẵn có tại địa phương làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở Haiti. Với mục tiêu: 

nghiên cứu tập quán ăn dặm hiện tại ở địa phương, các yếu tố cá nhân, hộ gia 

đình, cộng đồng làm dễ, cản trở thay đổi hành vi được khuyến cáo, sử dụng 

các thông tin ở nghiên cứu đặc thù(Formative Research for programming) 

phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm, bài tập phân nhóm thực phẩm, tham 

gia thử nghiệm nấu các món ăn. từ nghiên cứu ban đầu, ưu tiên cho thiết kế và 

truyền thông thay đổi hành vi.  Kết quả cho thấy có sự thay đổi ý nghĩa giữa 2 

nhóm bà mẹ về kiến thức cũng như thực hành trước và sau can thiệp [52][53]. 

 

4.2.2. Cải thiện về thực hành đa dạng hoá bữa ăn thông qua kết quả tần 

suất tiêu thụ thực phẩm: 

Bước tiếp theo để đánh giá hiệu quả của truyền thông tích cực trong 

nghiên cứu của chúng tôi đó là xét đoán giá trị các kết quả trước và sau can 

thiệp. Câu hỏi đặt ra liệu việc thực hành về  sử dụng đa dạng các sản phẩm 

giàu sắt của địa phương của các bà mẹ có gì thay đổi sau truyền thông? Tần 

suất tiêu thụ các loại thực phẩm giàu sắt tăng lên có ý nghĩa trước và sau can 

thiệp tại xã can thiệp. Nghiên cứu của chúng tôi về cải thiện về thực hành đa 

dạng hoá bữa ăn đầu tiên thông qua kết quả đo lường tần suất tiêu thụ thực 

phẩm trước và sau can thiệp (bảng 3.24) cho thấy: Tần suất tiêu thụ các loại 

thực phẩm giàu sắt ở nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vật như: vừng, đậu 

nành, rau dền, rau ngót, rau khoai, rau muống� cũng như các nhóm thực 

phẩm giàu sắt có nguồn gốc động vật như: Trứng vịt, thịt vịt, cá đồng�đều 

tăng lên một cách có ý nghĩa (p<0,01) khi so sánh trước và sau can thiệp tại xã 
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can thiệp Phong xuân. Tần suất tiêu thụ các loại thực phẩm giàu sắt sẵn có tại 

địa phương nhưng những loại thực phẩm này vốn rất ít được sử dụng tại xã 

Phong Xuân(bảng 3.25): ở nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vật như: nhóm 

đậu đỗ như đậu xanh, đậu đen,đậu tương, cùi dừa� cũng như các nhóm thực 

phẩm giàu sắt có nguồn gốc động vật như: thịt gà, thịt ếch, tiết bò tiết 

lợn�đều tăng lên một cách có ý nghĩa p<0,01 khi so sánh trước và sau can 

thiệp tại xã can thiệp Phong xuân. 

  Pollard và CS (1989)đã thành công trong nghiên cứu về giáo dục dinh 

dưỡng và tiếp thị xã hội tại Indonesia[137]  . Với chương trình tiếp thị xã hội 

thay đổi kiến thức thái độ thực hành của các bà mẹ về tiêu thụ thực phẩm giàu 

vitaminA. Kết quả, có một sự thay đổi có ý nghĩa về kiến thức, thái độ thực 

hành của các bà mẹ về các sản phẩm giàu vitamin A. Tiêu thụ rau màu xanh 

đậm tăng từ 10 lên 33% sau can thiệp. Một can thiệp tương tự về tiếp thị xã 

hội tại Indonesia của De pee và Cs[137], trong chiến dịch xúc tiến sử dụng các 

sản phẩm giàu vitamin A và trứng gà. Kết quả gia tăng tỷ lệ trẻ 12-36 tháng 

được sử dụng  ít nhất một quả trứng/tuần và lượng rau lá xanh đậm sử dụng 

tăng từ 93 lên 111gam/ người và lượng vitaminA toàn thể ăn vào ở bà mẹ và 

trẻ em cũng gia tăng có ý nghĩa. 

Một nghiên cứu Viện Helen Keller/AVRDC(2006) Bangladesh[137] về 

cải thiện làm vườn hộ gia đình phối hợp giáo dục truyền thông thay đổi hành 

vi. Kết quả có sự gia tăng tần suất sử dụng rau/tuần /cá thể ở các hộ nghiên 

cứu. Số liệu về tiêu thụ rau xanh đậm màu tại hộ gia đình gia tăng trong khẩu 

phần ăn trẻ em. 

Nghiên cứu của Dyalchand A và CS (2004) tại Mahashtra ấn độ[88] về 

một can thiệp truyền thông bằng giáo dục truyền thông thông qua thăm hộ gia 

đình, Hội họp được thực hiện bởi cán bộ y tế và huy động sự tham gia của 

cộng đồng với các gian trưng bày các sản phẩm, cải thiện các phương tiện 

nghe nhìn, tranh ảnh, áp phíc. Kết quả 28,4% gia tăng tần suất các bữa ăn ở 

nhóm nghiên cứu so sánh với 3,8% ở nhóm chứng. 31% trẻ gái lứa tuổi 10-14 
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ăn hoa quả và rau tăng ba lần nhiều hơn/ tuần khi so với nhóm chứng 22,6%.  

4.2.3. Cải thiện về thực hành đa dạng hoá bữa ăn thông qua hàm lượng sắt 

và vitamin C trong khẩu phần ăn: 

Hiệu quả của truyền thông tích cực đối với cải thiện về thực hành đa 

dạng hoá bữa ăn trong nghiên cứu của chúng tôi đó là so sánh hàm lượng sắt 

và vitamin C trong khẩu phần trước và sau can thiệp: kết quả nghiên cứu cho 

thấy hàm lượng sắt trong khẩu phần ăn /24 giờ ở phụ nữ tuổi 20-35 cao hơn có 

ý nghĩa (P<0,01) khi so sánh thời điểm T12 giữa xã chứng và xã can thiệp và 

T0 với T12 tại xã can thiệp. Hàm lượng vitamin C trong khẩu phần ăn /24 giờ ở 

phụ nữ tuổi 20-35 cao hơn có ý nghĩa (P<0,01) khi so sánh với thời điểm T0 

tại xã can thiệp và p<0,05 tại thời điểm T12 so với xã chứng (bảng 3.22).  Hàm 

lượng sắt trong khẩu phần ăn /24 giờ ở bà mẹ có con 6-24 tháng tuổi cao hơn 

có ý nghĩa (P<0,01) khi so sánh thời điểm T12 giữa xã chứng và xã can thiệp 

và T0 với T12 tại xã can thiệp. Hàm lượng vitamin C trong khẩu phần ăn /24 

giờ ở phụ nữ tuổi 20-35 cao hơn có ý nghĩa (P<0,01) khi so sánh với thời điểm 

T0 tại xã can thiệp và  tại thời điểm T12 so với xã chứng (bảng 3.23). Kết quả 

này tương tự với nhận xét của Mary E mặc dầu hàm lượng sắt chưa đạt được 

theo nhu cầu khuyến nghị ở nhóm can thiệp nhưng có sự khác biệt có đối 

chứng khi so sánh ở hai nhóm bà mẹ về hàm lượng sắt trong khẩu phần ăn 

trước và sau can thiệp. 

Carrasco. S và CS (1998) ở Peru [137], một sự cố gắng tiếp thị xã hội về 

cải thiện chất lượng bữa ăn bằng thịt gà được cung cấp từ cộng đồng, kết quả 

cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa về chất lượng khẩu phần  ăn vào giàu sắt và 

vitamin C cũng như tổng lượng khẩu phần ăn hàng ngày về vitamin C, sắt và 

tỷ lệ hấp thu sắt ở nhóm đối tượng đích là phụ nữ ở lứa tuổi sinh nở. 

Ahmed và CS (1999) tại Ethiopia[138][139][140] bằng tiếp thị xã hội 

của đã gia tăng 72% thu nhập ở các hộ gia đình trong đó sự chi tiêu cho mua 

sắm thực phẩm chỉ gia tăng 20%. Cả lượng vitaminA và sắt trong khẩu phần 

tăng cao hơn ở nhóm can thiệp khi so sánh với nhóm chứng. Tác giả không so 
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sánh sự khác biệt về nguồn của các yếu tố vi lượng là thực phẩm thực vật hay 

động vật. Các phân tích tiếp theo của tác giả sẽ đề cập đến đánh giá tình trạng 

dinh dưỡng của trẻ em. 

Mary E và CS (2005)[138][140], nghiên cứu tại cộng đồng nghèo tại 

Peru, từ nhiên cứu đặc thù, can thiệp giáo dục truyền thông dinh dưỡng có đối 

chứng về gia tăng độ bao phủ về giáo dục chăm sóc dinh dưỡng cho những  

người đại diện cho hệ thống chăm sóc sức khoẻ  ở nhóm can thiệp. Kết quả trẻ 

em ở nhóm can thiệp thực hành ăn bổ sung với thức ăn có độ đậm đặc hơn có 

ý nghĩa so với nhóm chứng, hàm lượng sắt trong khẩu phần tuy chưa đạt được 

mức khuyến nghị nhưng ở nhóm can thiệp cao hơn có ý nghĩa so với nhóm 

chứng. Tình trạng Suy dinh dưỡng thể còi cọc ở nhóm chứng vẫn còn cao hơn 

có ý nghĩa so với nhóm can thiệp. Sự cải thiện  trung bình về cân nặng, chiều 

cao ở nhóm can thiệp tốt hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng.về cải thiện về  

4.3. Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đến cải thiện tình trạng 

dinh dưỡng, thiếu máu dinh dưỡng trẻ em và bà mẹ 

 Nghiên cứu của Khadka và Netra[127][128], tại Nepal với tiêu đề : 

“Truyền thông tích cực một mô hình nên được lựa chọn trong truyền thông 

Dinh dưỡng tại Nepal”. Các tác giả đã cho rằng rất nhiều sự tranh cãi của các 

chuyên gia và của các học giả rằng mọi người là nguồn thông tin thực tế trong 

chính sự phát triển của họ và sự tham gia của họ là xuyên suốt các giai đoạn 

của dự án như : Lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá. Bất chấp điều đó, rất nhiều 

dự án chỉ gắn bó  vào các nhà tài trợ hoặc hướng vào các vấn đề giải trình dự 

án và phần lớn thường lờ đi sự tham gia của mọi người ở tất cả hoặc phần lớn 

các giai đoạn. Nghiên cứu của Kadka dựa trên những số liệu thu thập được và 

sự phân tích nhận thức của cộng đồng về phát triển dự án truyền thông dinh 

dưỡng tại Nepal về những tiết lộ rằng cộng đồng từ chối mạnh mẽ kiểu truyền 

thông thông thường ưu thế một chiều, ưa chuộng hơn và ủng hộ kiểu truyền 

thông hai chiều, đối thoại và có sự tham gia của cộng đồng. Nghiên cứu được 

thực hiện bằng phương pháp điều tra phỏng vấn hộ gia đình, thảo luận nhóm 



 143 

và phỏng vấn sâu những người có trách nhiệm  tại ba huyện Nawalparasi, 

Gorkha và Ramechhap vùng cao nguyên miền trung Nepal. Kết quả về sự ưa 

chuộng hơn và ủng hộ kiểu truyền thông hai chiều, đối thoại và có sự tham gia 

của cộng đồng: Nawalparasi 85,8%, Gorkha 88,1% và Ramechhap 94,0%. 

Bằng phương pháp thảo luận nhóm tai ba huyện nghiên cứu về sự ưa thích về 

cách tham khảo ý kiến: Nawalparasi 75,7%%, Gorkha 80,5% và Ramechhap 

86,5% ưa thích về cách tham khảo ý kiến bằng cách được mời đến tham gia 

thảo luận nhóm hơn là trở thành thành viên được tham khảo ý kiến tại cộng 

đồng hay trao đổi trực tiếp hoặc được tham khảo ý kiến với một người theo 

kiểu sắp đặt. 

Như vậy truyền thông có sự tham gia là một phương pháp đã và đang 

ngày càng được khẳng định vị trí về những ưu thế của nó trong truyền thông 

thay đổi hành vi góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở cộng đồng trong 

các can thiệp dinh dưỡng . Rất nhiều nghiên cứu của các tác giả trong và 

ngoài nước [44][52][84][95][138][143]đã đề cập đến các kết quả của truyền 

thông có sự tham gia bên cạnh thay đổi hành vi đối tượng một cách hiệu quả 

thì cái đích của các nghiên cứu can thiệp truyền thông dinh dưỡng muốn 

hướng tới là cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng và thiếu dinh dưỡng 

tại công đồng. 

Câu hỏi đặt ra liệu truyền thông có sự tham gia của cộng đồng  nhằm 

thay đổi  hành vi sử dụng các sản phẩm sẵn có tại địa phương để đa dạng hoá 

cải thiện chất lượng khẩu phần ăn. Bên cạnh những kết quả thu được trong cải 

thiện kiến thức, thái độ, thực hành của các bà mẹ về sử dụng các thực phẩm 

giàu sắt, sẵn có tại địa phương thông qua  cải thiện tần suất sử dụng các thực 

phẩm giàu sắt,  cũng như lượng sắt và vitamin C tăng trong khẩu phần thì có 

ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng dinh dưỡng cũng như thiếu vi chất dinh 

dưỡng ở bà mẹ và trẻ em tại cộng đồng nghiên cứu? 

4.3.1.Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đến cải thiện tình trạng 

dinh dưỡng trẻ em và bà mẹ 
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Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi về hiệu quả  của giáo dục 

truyền thông tích cực đối với cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở bà mẹ. (Bảng 

3.26) tỷ lệ TNLTD tại xã can thiệp 30,5% ở thời điểm T0 và 22,0% ở T12 giảm 

có ý nghĩa(p<0,05) sau can thiệp. Không có sự khác biệt về tỷ lệ TNLTD ở hai 

xã sau can thiệp(p>0,05). Tỷ lệ TNLTD độ II và độ III giảm có ý 

nghĩa(p<0,05) khi so sánh ở thời điểm T12 và T0 tại xã can thiệp. Không có sự 

khác biệt(p>0,05) về tỷ lệ TNLTD độ II và III giữa hai xã sau can thiệp. So 

sánh với nghiên cứu can thiệp truyền thông trước sau không đối chứng của 

Hoàng Thế Nội và CS (2006) tại Hiến nam, Hưng yên[52]. Phương pháp can 

thiệp truyền thông trong nghiên cứu này là thành lập, triển khai sinh hoạt câu 

lạc bộ dinh dưỡng, huy động sự tham gia của Đoàn thanh niên, trạm Y tế xã, 

và hội Nông dân bên cạnh đó tổ chức hội thi về kiến thức, thực hành chăm sóc  

dinh dưỡng và sức khoẻ cho các cặp vợ chồng mới cưới. Kết quả cho cho thấy 

bên cạnh sự thay đổi kiến thức của nhóm đối tượng đích về thành phần, nguồn 

gốc các chất dinh dưỡng, biết khi có thai phải ăn nhiều hơn bình thường thì tỷ 

lệ TNLTD ở phụ nữ tuổi sinh nở giảm từ 17% xuống còn 12,2% sau một năm 

can thiệp. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về hiệu quả  của giáo dục truyền 

thông tích cực đối với cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em (Bảng 3.27): Tỷ 

lệ SDD thể nhẹ cân ở trẻ em < 60 tháng đều giảm ở cả hai xã Phong sơn và 

Phong xuân sau can thiệp. Tuy nhiên, Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân ở trẻ em < 60 

tháng  giảm có ý nghĩa thống kê ( P<0.05) khi so sánh ở T12 và T0 tại xã can 

thiệp. Không có sự khác biệt về tỷ lệ SDD thể nhẹ cân khi so sánh ở hai xã tại 

thời điểm T12. Phân tích theo mức độ SDD ở thể nhẹ cân ở trẻ em < 60 tháng 

(Bảng 3.28) Không có sự khác biệt về tỷ lệ SDD thể nhẹ cân phân tích theo 

mức độ SDD khi so sánh với xã chứng ở thời điểm T12 và xã can thiệp ở thời 

điểm T0. Kết quả của chúng tôi tương tự với nhận xét của Hoàng Khải Lập và 

CS (2005) tại Thái nguyên [44] và nhận xét của Mary E và CS (2005)[138] khi 

nghiên cứu tại cộng đồng nghèo tại Peru là sự thay đổi có ý nghĩa về tình 
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trạng dinh dưỡng chủ yếu ở hai thể SDD thể nhẹ cân và gầy còm chưa có sự 

thay đổi có ý nghĩa ở thể SDD thể thấp còi. Nhận xét của chúng tôi khác với 

ghi nhận trong can thiệp truyền thông tại Mali đã giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân 

từ 48% còn 28% hay Cộng hoà Dominica[143] giảm 37,8% SDD thể trung 

bình và nặng. Như vậy, mức giảm về tỷ lệ SDD thể nhẹ cân trong nghiên cứu 

của chúng tôi thấp hơn. Có thể là thời gian can thiệp  hay cỡ mẫu trong nghiên 

cứu của chúng tôi chưa đủ lớn có thể giải thích điều này. Tình trạng dinh 

dưỡng thể thấp còi trẻ em đều giảm tại hai xã. Tuy nhiên, Tỷ lệ SDD thể thấp 

còi ở trẻ em < 60 tháng  giảm có ý nghĩa thống kê ( P<0.001) khi so sánh ở 

T12 và T0 tại xã can thiệp. Không có sự khác biệt về tỷ lệ SDD thể thấp còi 

khi so sánh ở hai xã tại thời điểm T12(Bảng 3.29). So sánh về hiệu quả can 

thiệp cho thấy, Chỉ số can thiệp tại xã chứng 21,5 và xã can thiệp là 29,8 và 

hiệu quả can thiệp là 8,3. Không có sự khác biệt ý nghĩa về tỷ lệ SDD thể gầy 

còm (p>0,05) khi so sánh với xã chứng cùng thời điểm T12 và xã can thiệp ở 

thời điểm T0.(Bảng 3.28) . 

Nghiên cứu can thiệp truyền thông dinh dưỡng khác được tiến hành tại 

Mali (1995)[143] bởi Dự án truyền thông Dinh dưỡng với kinh phí của USAID 

với can thiệp cải thiện truyền thông dinh dưỡng những dự án về sự sống còn 

của trẻ em hiện nay sử dụng trang gấp, phiếu bà mẹ, truyền thanh qua radio. 

Kết quả giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân từ 48% còn 28%. Suy dinh 

dưỡng thể còi cọc từ 47% xuống còn 31%. Sự khác biệt có ý nghĩa khi so sánh 

giữa hai nhóm can thiệp và đối chứng trước và sau can thiệp. 

Một nghiên cứu ở Cộng hoà Dominica (1999)[143], được thực hiện bởi 

chương trình ứng dụng dinh dưỡng thực hiện tại 90 cộng đồng nghèo vùng 

nông thôn. Phương pháp can thiệp là giáo dục dinh dưỡng xúc tiến sự phát 

triển cá nhân và nhóm để cải thiện hành vi có liên quan đến nuôi dưỡng trẻ 

nhỏ và điều trị tiêu chảy tại nhà. Kết quả giảm 37,8% suy dinh dưỡng thể 

trung bình và nặng khi so với khu vực chứng chỉ đơn thuần theo dõi cân nặng 

tại trung tâm Y tế. 
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Mary E và CS (2005)[138] nghiên cứu tại cộng đồng nghèo tại Peru, từ 

nhiên cứu đặc thù, can thiệp giáo dục truyền thông dinh dưỡng có đối chứng 

về gia tăng độ bao phủ về giáo dục chăm sóc dinh dưỡng cho những  người đại 

diện cho hệ thống chăm sóc sức khoẻ  ở nhóm can thiệp. Kết quả sau can 

thiệp cho thấy tình trạng Suy dinh dưỡng thể thấp còi  ở nhóm chứng cao hơn 

có ý nghĩa so với nhóm can thiệp. Sự cải thiện  trung bình về cân nặng, chiều 

cao ở nhóm can thiệp tốt hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng. 

 4.3.2. Hiệu quả của giáo dục truyền thông tích cực đối với cải thiện tình 

trạng thiếu máu ở bà mẹ và trẻ em 

Trong nghiên cứu của chúng tôi sau can thiệp bằng truyền thông tích 

cực tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ 20-35 tuổi giảm có ý nghĩa(p<0,05) khi so sánh 

ở thời điểm T12 và T0 tại xã can thiệp. Không có sự khác biệt ý nghĩa(p>0,05) 

về tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ 20-35 tuổi tại thời điểm T12 khi so sánh với xã 

chứng. Hiệu quả can thiệp là 47,5%(bảng 3.31).Tình trạng thiếu máu ở phụ nữ 

20-35 tuổi tại 2 xã trước và sau can thiệp, phân tích theo mức độ thiếu máu 

cho thấy: Không có sự khác biệt về tỷ lệ thiếu máu nhẹ khi so sánh với xã 

chứng ở thời điểm T12 và xã can thiệp ở thời điểm T0. Có sự khác biệt về tỷ lệ 

thiếu máu nặng và trung bình(p<0,05) khi so sánh với thời điểm T0 ở xã can 

thiệp. Tuy nhiên, không có sự khác biệt(p>0,05) khi so sánh cùng thời điểm 

T12 với xã chứng (bảng 3.32). 

Kết quả sau truyền thông tích cực thì tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em cũng 

giảm có ý nghĩa(p<0,001) khi so sánh cùng thời điểm T12 với xã chứng và khi 

so sánh với thời điểm T0 ở xã can thiệp. Hiệu quả can thiệp là 49,18. (Bảng 

3.32). Có sự khác biệt về tỷ lệ thiếu máu nhẹ(p<0,01) khi so sánh ở thời điểm 

T12 với T0 ở xã can thiệp và (p<0,05) khi so sánh ở thời điểm T12 giữa xã can 

thiệp và xã chứng. Không có sự khác biệt(p>0,05) về tỷ lệ thiếu máu trung 

bình và nặng khi so sánh ở thời điểm T12 và T0 ở xã can thiệp và thời điểm T12 

giữa xã can thiệp và xã chứng. 

Cohen và Cs, 1985 một trong những nghiên cứu đi đầu vế  giáo dục 
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dinh dưỡng, cải thiện vườn rau hộ gia đình có một sự liên quan rõ rệt đến giảm 

các yếu tố nguy cơ thiếu vitamin A. Solon và Cs 1986,với phương pháp tương 

tự đã làm giảm các dấu hiệu lâm sàng về thiếu vitamin A. Gillespi và Mason, 

1994 với cải thiện truyền thông tăng cường tiếp cận thực phẩm tại cộng đồng 

cũng đã có hiệu quả trong phòng thiếu vitamin A. Greiner và Mitra 1995 ở 

Bangladesh bằng giáo dục dinh dưỡng, cải thiện vườn rau hộ gia đình đã giảm 

nhẹ quáng gà đi đôi với gia tăng lượng rau xanh đậm trong khẩu phần. De pee 

1998, cũng tại Bangladesh giáo dục dinh dưỡng, gia tăng trứng và rau quả 

xanh đậm trong khẩu phần và kết quả đã cải thiện lượng retinol trong huyết 

thanh ở bà mẹ và trẻ em [137].  

Nghiên cứu Suttilak S. và CS (1997)[187][189] ở Kanthararom vùng 

khó khăn ở phía Bắc Thái lan,  áp dụng phương pháp Tiếp thị xã hội với các 

sản phầm giàu vitamin A với mục tiêu gia tăng kiến thưc, thái độ và thực hành 

tiêu thụ các sản phẩm giàu vitaminA, Sắt, vitamin C và chất béo ở phụ nữ và 

gia tăng sử dụng muối iod tại hộ gia đình. Phương pháp truyền thông trong 

nghiên cứu này là sử dụng kết quả nghiên cứu định hướng(Formative 

Research) thiết kế huấn luyện cho lãnh đạo phụ nữ trong phương pháp giải 

quyết vấn đề và kỹ thuật huy động sự tham gia của cộng đồng. Biện pháp cụ 

thể là khuyến khích sử dụng lá rau xanh, gan động vật, trứng. áp dụng nguyên 

tắc tiếp thị xã hội: Nhóm nghiên cứu làm việc với Hội phụ nữ  để phát triển 

thông tin và phát hành thông tin qua hệ thống truyền thanh công cộng, tranh 

ảnh, áp phích khuyến khích sử dụng các sản phẩm giàu sắt, chiến dịch truyền 

thông ở trường học cho học sinh gái 10-13 tuổi. Kết quả, có sự thay đổi có ý 

nghĩa về kiến thức, thái độ trong tiêu thụ các sản phẩm giàu sắt và kiến thức, 

thái độ, thực hành trong tiêu thụ các sản phẩm giàu vitamin A. Mức ferritin 

huyết thanh gia tăng nhưng chưa có ý nghĩa ở nhóm can thiệp so với nhóm 

chứng. Tuy nhiên, tỷ lệ thiếu máu(Theo mức Hemoglobin) từ 25% 1996 

xuống 16% năm 1997 ở nhóm phụ nữ can thiệp khi so sánh với nhóm chứng ở 

đây hoàn toàn không thay đổi qua 2 năm 1996-1997 ở tỷ lệ 25%. 
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Nghiên cứu của Carrasco Sanez và CS (1998) [138][139][140] về tiếp 

thị xã hội về cải thiện chất lượng bữa ăn bằng thịt gà được cung cấp từ cộng 

đồng nhằm vào cải thiện chất lượng khẩu phần  ăn vào giàu sắt và vitamin C 

trong khẩu phần ăn hàng ngày về vitamin C, cải thiện tình trạng thiếu máu ở 

phụ nữ.  Bên cạnh cải thiện hàm lượng sắt và vitamin C trong khẩu phần thì  

hiệu quả của can thiệp cũng được ghi nhận qua tỷ lệ thiếu máu của phụ nữ ở 

lứa tuổi sinh nở cũng giảm có ý nghĩa sau khi can thiệp. 

Sutilak và CS (1999)[189] ở Thái lan thông qua tiếp thị xã hội với các 

sản phẩm giàu vitamin A. Phương pháp truyền thông ở đây không chỉ phương 

tiện truyền thông đại chúng mà còn dựa vào các chiến dịch truyền thông gọi là 

“meet people” khoảng gần 400 đến 800 người tham dự. Chiến dịch tiếp thị xã 

hội cũng đã cung cấp kiến thức cho 85 thầy tu. Ngoài ra, dự án còn thu hút các 

hoạt động của cộng đồng vào các lễ hội truyền thống như Hội thi trẻ 

khoẻ…Trường học cũng là một hoạt động khác của chương trình. Tại đây, có 

các gian trưng bày các sản phẩm giàu vitamin A như các loại rau, gà , cá…Kết 

quả đánh giá sau can thiệp mức retinol trong huyết thanh ở học sinh nữ  nhóm 

can thiệp gia tăng có ý nghĩa cũng như giảm tỷ lệ thiếu vitamin A. 

Nghiên cứu của Amada J và CS(2001)[70] Nghiên cứu cải thiện truyền 

thông đối với đa dạng hoá bữa ăn so sánh với nhóm bổ sung viên sắt để cải 

thiện tình trạng thiếu máu nhẹ ở phụ nữ tuổi sinh đẻ. Kết quả, mức tăng 

Ferritin ở nhóm bổ sung sắt tăng 93,9 lên 24,810. Trong khi nhóm cải thiện 

truyền thông đối với đa dạng hoá bữa ăn mức tăng Ferritin ở nhóm bổ sung sắt 

tăng 8,9 3,1 lên 15,29,5. Cả hai nhóm cải thiện chế độ ăn và bổ sung viên 

sắt mức Hemoglobin đều cải thiện sau 6 tháng. 

Dyalchand A và CS (2004)[88] đã  can thiệp truyền thông có đối chứng 

để thay đổi hành vi  ăn uống trong số phụ nữ thiếu niên và trưởng thành tại 

Maharashtra, ấn độ. Kết quả cho thấy bên cạnh thay đổi tần suất tiêu thụ  hoa 

quả, tăng số lượng bữa ăn ở nhóm can thiệp. Kết quả của can thiệp truyền 
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thông thay đổi hành vi trong ăn uống của Dyalchand A đã cải thiện tình trạng 

thiếu máu ở phụ nữ thiếu niên và trưởng thành: sau can thiệp hàm lượng 

Hemoglobin trung bình trong máu tăng 5,8 gm/dl lên 9,5 gm/dl cho nhóm 

thiếu máu nặng và 8,9 gm/dl lên 11,2gm/dl ở nhóm thiếu máu trung bình. 

Như vậy, những can thiệp tại xã Phong Xuân đã tạo ra một sự chuyển 

biến thật sự trong huy động sự tham gia của toàn xã hội tạo nên sự thay đổi 

thật sự về kiến thức, thực hành trong đa dạng hoá bữa ăn ở phụ nữ. Cải thiện 

có ý nghĩa về tình trạng dinh dưỡng cũng như thiếu máu ở phụ nữ và trẻ em. 

4.4. Những ưu điểm của can thiệp 

Phương pháp truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng trong 

xúc tiến thay đổi hành vi cải thiện đa dạng hoá bữa ăn cho phụ nữ ở tuổi sinh 

nở, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở bà mẹ và trẻ em tại những 

cộng đồng khó khăn là hoàn toàn thực thi và bước đầu tỏ ra hiệu quả với 

những ưu điểm chính sau đây: 

4.4.1. Tính thực thi của phương pháp truyền thông có sự tham gia của đồng 

- Tính thực thi thể hiện ở chỗ hoàn toàn xử dụng hệ thống tổ chức sẵn 

có tại địa phương mà không cần kinh phí hay chính sách bổ sung cho hệ thống 

tổ chức này. 

- Tính thực thi thể hiện ở chỗ việc áp dụng phương pháp truyền thông 

có sự tham gia của đồng xúc tiến đa dạng hoá khẩu phần ăn bằng các sản 

phẩm sẵn có xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương. Cộng đồng được 

chia sẻ, được thu hút vào tham gia các hoạt động. Phương pháp tổ chức các 

hoạt động đơn giản phù hợp với năng tổ chức, quản lý của tuyến Y tế cơ sở 

nên có thể thực hiện và duy trì được tại các địa phương. 

- Tính thực thi còn thể hiện ở chỗ các hoạt động của truyền thông có thể 

lồng ghép vào các hoạt động của địa phương, giảm được thời gian, kinh phí. 

4.4.2. Tính khoa học của phương pháp truyền thông có sự tham gia của 

đồng. 
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- Tính khoa học ở chỗ phương pháp truyền thông có sự tham gia của 

đồng đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của TT-GDSK: Xác định hành vi sức 

khoẻ, chọn đối tượng đích, lập kế hoạch, triển khai các hoạt động truyền 

thông, giám sát các hoạt động, thúc đẩy cộng đồng để duy trì hiệu quả. 

 

- Tính khoa học còn thể hiện ở chỗ sự phối hợp liên ngành, vận động 

tham gia của các tổ chức trong cộng đồng để tạo điều kiện cho các hoạt động 

đó thực sự là các hoạt động của cộng đồng, do cộng đồng chứ không áp đạt từ 

trên xuống, từ bên ngoài vào. 

 

Điểm mới và tính sáng tạo của luận án: 

Luận án đã đưa ra được một bộ số liệu mới về tình trạng dinh dưỡng và 

thiếu máu cung như các yếu tố liên quan một cách hệ thống và toàn diện. Mặc 

dầu đã có một số tác giả đã đề cập đến nhưng chỉ ở mức đơn lẻ. Vì vây, số liệu 

của chúng tôi là cơ sở tốt để có một phương án can thiệp một cách toàn diện. 

Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu thử nghiệm đầu tiên áp dụng 

phương pháp truyền thông tích cực có sự tham gia của cộng đồng tại Việt 

Nam. Khi triển khai dựa vào cộng đồng, người dân địa phương là chính với sự 

hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ dự án. Kết quả đã chứng minh can thiệp có hiệu quả 

rõ rệt thay đổi có ý nghĩa kiến thức, thực hành đa dạng hoá bữa ăn, cải thiện 

có ý nghĩa tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở phụ nữ và trẻ em. 

Tính bền vững của can thiệp truyền thông có sự tham gia thể hiện địa 

phương vẫn tiếp tục duy trì sau khi dự án kết thúc vì các hoạt động của các tổ 

chức ban ngành như Y tế địa phương, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, CTV...ĐÃ 

được huy động vào cuộc ngay từ đầu với sự hỗ trợ về mặt vật chất không đáng 

kể. Với hiệu quả kinh tế: chi phí với kinh phí cho dự án rất thấp đã khẳng định 

được tính bền vững của can thiệp. 
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Như vậy, những can thiệp truyền thông tại xã Phong Xuân đã tập hợp 

đựơc các nhân tố quan trọng đảm bảo cho mô hình có thể duy trì bền vững và 

đạt hiệu quả. 

 

 

4.5. Những hạn chế của can thiệp 

- Can thiệp chỉ mới triển khai được trên địa bàn một xã nhỏ; 

- Các hoạt động can thiệp chỉ tập trung vào các hội thảo, tập huấn, các 

hội thi  chưa thật sự phong phú, đa dạng. Sự hỗ trợ về mặt vật chất giúp đỡ cho 

cộng đồng trong khuôn khổ của dự án còn quá nhỏ. 

- Đối tượng can thiệp tập trung cho bà mẹ nên chưa có sự phối hợp với 

các hoạt động TT-GDSK trên phạm vi toàn cộng đồng. 
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kết luận 

 

Sau hai năm triển khai nghiên cứu áp dụng phương pháp truyền thông 

tích cực dựa vào cộng đồng nhằm cải thiện thực hành đa dạng hoá bữa ăn với 

các thực phẩm sẵn có tại địa phương, chúng tôi có một số kết luận sau: 

 

1. Tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em tại 

cộng đồng nghiên cứu: 

1.1.Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân là 33% còn ở mức rất cao, trong đó SDD độ 

I: 27,0%, SDD độ II: 5,7% và SDD độ III: 0,5%. Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân tăng 

dần khi tuổi của trẻ tăng lên (5,6% ở nhóm trẻ <6 tháng đến 22,4% ở nhóm trẻ 

7-12 tháng, 30,4% ở nhóm trẻ 13-24 tháng sau đó duy trì ở mức cao trên 30% 

ở những tháng tiếp theo). Tỷ lệ SDD thể thấp còi còn ở mức rất cao: 50,4%. 

Trong đó SDD độ I là 33,1% và độ II là 17,3%. Tương tự như SDD thể nhẹ 

cân, tỷ lệ này tăng khi tuổi của trẻ tăng lên (từ 18,9% ở nhóm trẻ <12 tháng 

lên 50,6% ở nhóm trẻ 13-24 tháng và sau đó tiếp tục duy trì mức cao trên 50% 

ở các nhóm trẻ lớn hơn). Thể gầy còm(CN/CC): Tỷ lệ SDD thể gầy còm 5,5% 

không có sự khác biệt về tỷ lệ này giữa các nhóm tuổi. 

1.2. Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ còn ở mức cao 26,4%, 

chủ yếu thiếu năng lượng trường diễn độ I: 21,2%; TNLTD độ II: 4,4% và độ 

III: 0,7%. 

1.3.  Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em lứa tuổi 6-24 tháng tại cộng đồng nghiên 

cứu ở mức cao 54,5% trong đó chủ yếu là thiếu máu nhẹ 23,2% v� trung bình 

29,3% và thiếu máu nặng khoảng 2%. Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ  l� 29,7%, 

trong đó thiếu máu nhẹ 21,8%, thiếu máu trung bình 6,9%, thiếu máu nặng 

1%. 

  1.4. Các yếu tố liên quan đến TTDD và thiếu máu của trẻ em và phụ nữ 

ở địa bàn nghiên cứu: Thiếu  kiến thức v� thái độ, thực hành chưa hợp lý vÒ 
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sử dụng các sản phẩm giàu sắt, thức ăn nghèo nàn, thiếu đa dạng. Lượng sắt 

và vitamin C tiêu thụ trong khẩu phần ăn ở mức rất thấp. 

      2. Hiệu quả của giáo dục truyền thông tích cực đối với kiến thức, 

thực hành đa dạng hoá bữa ăn của phụ nữ tuổi 20-35 và bà mẹ có con 6-24 

tháng: 

-Huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng vào công tác truyền 

thông, xúc tiến đa dạng hoá bữa ăn cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi 

chất dinh dưỡng tại cộng đồng nghiên cứu đã cải thiện kiến thức và thực hành 

dinh dưỡng của phụ nữ tuổi sinh đẻ 20-35 tuổi và bà mẹ có con 6-24 tháng: 

+ Điểm trung bình về kiến thức, thực hành đa dạng hoá bữa ăn và các 

biện pháp phòng chống thiếu máu ở xã can thiệp tăng lên một cách có ý nghĩa 

so với trước can thiệp và cao hơn xã chứng. 

+ Tần suất tiêu thụ các loại thực phẩm giàu sắt ở xã can thiệp cũng tăng 

lên một cách có ý nghĩa so với trước can thiệp và cao hơn xã chứng sau can 

thiệp. 

  + Hàm lượng sắt và vitamin C  trong khẩu phần ăn của phụ nữ 20-35 

tuổi và bà mẹ có con 6-24 tháng ở xã can thiệp đều tăng lên có ý nghĩa so với 

trước can thiệp (p<0,01) và cao hơn xã chứng sau can thiệp (p<0,05). 

+100% CBYT, CTV, GV Hội viên Hội Phụ nữ, Nông dân có kiến thức 

về TMTS và cách phòng chống, có kiến thức, kỹ năng, cách triển khai thực 

hiện, theo dõi, giám sát,về các hoạt động truyền thông. 

+ Huy động được sự tham của các cấp lãnh đạo, Y tế địa phương bao 

gồm CBYT, CTVYT, các đoàn thể như hội Phụ nữ, hội Nông dân, giáo viên 

và học sinh vào các hoạt động lập từ kế hoạch, triển khai, theo dõi giám sát  

các hoạt động giáo dục truyền thông, các hội thi, các câu lạc bộ... Phối hợp 

lồng ghép các hoạt động của dự án vào các hoạt động của địa phương. 

3. Hiệu quả  của giáo dục truyền thông tích cực đối với cải thiện tình 

trạng thiếu máu ở bà mẹ và trẻ em: 
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- Tỷ lệ TNLTD ở bà mẹ tại xã can thiệp giảm nhiều hơn và sự khác biệt 

có ý nghĩa (p<0,05) so với xã chứng. 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (P<0.05)  và thấp còi (P<0.01)  ở trẻ 

em < 60 tháng  tại xã can thiệp giảm có ý nghĩa thống kê so với trước can 

thiệp và so với xã chứng; 

- Tỷ lệ thiếu máu ở ở trẻ em và bà mẹ cũng giảm có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) so sánh với xã chứng. 
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KIẾN NGHỊ 

Từ kết luận trên đây chúng tôi có một số ý kiến nghị như sau: 

- Ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cần có kế hoạch triển khai tiếp tục các 

hoạt động trong theo dõi giám sát định kỳ, trước mắt để củng cố và duy 

trì các kết quả đã đạt được của dự án.    

-  TT-TTGDSK tỉnh Thừa Thiên Huế cần phối hợp với TTYT huyện 

Phong điền có kế hoạch triển khai mở rộng các hoạt động can thiệp ra 

trong toàn huyện. 

- áp dụng Truyền thông có sự tham gia của cộng đồng để xúc tiến đa 

dạng hoá bữa ăn, cải thiện chất lượng bữa ăn, cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng và thiếu máu là một hoạt động có hiệu quả cao, không đòi hỏi 

nhiều kinh phí, huy động được sự tham gia tối đa của cộng đồng và các 

ban ngành. vì vậy, phương pháp này cần được phát triển và áp dụng 

rộng rãi hơn nữa cho các cộng đồng khó khăn ở khu vực miền Trung và 

Việt nam. 
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